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Lời giới thiệu 
 
      Thực hiện chủ trương của lãnh đạo thành phố Hà Nội và thực hiện một 
trong những chương trình mục tiêu của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, giai 
đoạn từ nay đến 2005 và tiếp đến 2010, để đẩy mạnh đào tạo nhân lực bậc 
trung học chuyên nghiệp và dạy nghề phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá 
thủ đô, đó là: Biên soạn bộ chương trình giảng dạy và giáo trình các môn học 
trong các trường trung học chuyên nghiệp Hà Nội. Bộ chương trình và giáo 
trình sẽ được sử dụng trong hệ thống các trường trung học chuyên nghiệp 
công lập, bán công, dân lập và tư thục Hà Nội. 
      Trường Trung học Công nghiệp Hà Nội đã tổ chức biên soạn một số giáo 
trình cho ngành "Sửa chữa, khai thác thiết bị cơ khí", chuyên ngành Cắt gọt 
kim loại và chuyên ngành sửa chữa; đây là một cố gắng lớn của các Cán bộ 
và giáo viên của trường cùng ngành giáo dục chuyên nghiệp thành phố từng 
bước thống nhất nội dung dạy và học ở các trường trung học chuyên nghiệp 
trên địa bàn Hà Nội. 
      Nội dung của các giáo trình được xây dựng trên cơ sở kế thừa những nội 
dung đã được giảng dạy gần 30 năm ở trường THCN Hà Nội và một số 
trường bạn có đào tạo cùng chuyên ngành, kết hợp với những nội dung mới 
nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo. Các giáo trình được xây 
dựng trên cơ sở ''Chương trình đào tạo trung học chuyên nghiệp ngành Sửa 
chữa, khai thác thiết bị cơ khí, chuyên ngành cắt gọt kim loại và sửa chữa'' đã 
được Hội đồng thẩm định của Bộ Giáo dục và đào tạo thông qua ngày 
12/4/2002. 
      Giáo trình do các nhà giáo có nhiều kinh nghiệm giảng dạy của Trường 
Trung học Công nghiệp Hà Nội biên soạn, theo định hướng cơ bản, phù hợp 
cấp học, cập nhật kiến thức mới và có tính đến tính đa ngành và tính liên 
thông; các giáo trình được trình bầy ngắn gọn, dễ hiểu phù hợp với đối tượng 
học sinh trung học và cũng rất bổ ích đối với đội ngũ kỹ thuật viên và công 
nhân kỹ thuật để nâng cao kiến thức và tay nghề. 
      Tuy các tác giả đã có nhiều cố gắng khi biên soạn, song giáo trình chắc 
chắn không tránh khỏi những khiếm khuyết. Hy vọng nhận được sự góp ý 
các đồng nghiệp khác ở các trường và bạn đọc để những giáo trình được biên 
soạn tiếp hoặc tái bản lần sau có chất lượng tốt hơn.  
      Mọi ý kiến xin gửi về trường Trung học Công nghiệp Hà Nội, địa chỉ 131 
phố Thái Thịnh, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. 

             Hiệu trưởng 
         Trường Trung học Công nghiệp Hà Nội 
 

                                                             Phạm Đình Tân 
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Lời nói đầu 
 

   Trường Trung học Công nghiệp Hà nội với bề dày truyền thống 30 năm 
xây dựng và trưởng thành luôn tự hào là một cái nôi đào tạo ra công nhân 
lành nghề, kỹ thuật viên trung cấp. Trường có mặt mạnh về đào tạo cơ khí, 
thực tế học sinh của trường sau khi ra trường đã đạt yêu cầu đặt ra của các cơ 
quan, xí nghiệp tuyển dụng. 
    Môn học Nguyên lý cắt và dụng cụ cắt là một môn học cơ sở trong ngành 
cơ khí có rất nhiều thông tin về lý thuyết nhưng có tính ứng dụng thực tiễn 
rất cao. Qua nhiều năm giảng dạy môn học này nhất là hiện nay để đáp ứng 
với yêu cầu đào tạo của xã hội cần phải rút ngắn chương trình mà vẫn đảm 
bảo chất lượng đào tạo. 
    Xuất phát từ đòi hỏi của yêu cầu thực tế và qua quá trình liên tục giảng 
dạy, tích luỹ kinh nghiệm, được sự quan tâm giúp đỡ của Sở Giáo dục và đào 
tạo và đồng nghiệp lần này chúng tôi xuất bản cuốn giáo trình Nguyên lý cắt 
và Dụng cụ cắt nhằm phục vụ cho khối học sinh ngành” Khai thác và sửa 
chữa thiết bị cơ khí”. 
    Đây là cuốn giáo trình viết ngắn gọn, trong đó tác giả cố gắng trình bày dễ 
hiểu, súc tích những lý thuyết, khái niệm cơ bản đồng thời đưa ra chương 
trình phù hợp với nội dung cần đào tạo, cố gắng cập nhật những kiến thức 
mới nhất để đưa vào. 
    Giáo trình này giúp đỡ học sinh rất nhiều khi các em làm đồ án tốt nghiệp 
đối với chuyên ngành cơ khí, thông qua đó các em có thể hiểu một cách rõ 
ràng nhất về các nguyên lý cắt gọt, biết cách chọn chế độ cắt tối ưu... mà có 
thể làm tài liệu tham khảo đối với mọi bạn đọc quan tâm. 
    Quá trình biên soạn trong một thời gian ngắn, với một cố gắng cao nhất có 
thể giáo trình Nguyên lý cắt & Dụng cụ cắt viết ra không khỏi có những 
khiếm khuyết, rất mong bạn đọc quan tâm cho ý kiến đánh giá, nhận xét để 
cuốn sách ngày càng hoàn thiện hơn. 
    Chúng tôi xin chân thành cảm ơn./. 
 
                                                 
        Các tác giả. 
  
                                                                                Hà nội 2/2004. 
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Nguyên lý cắt & Dụng cụ cắt 
Bài mở đầu 
 

 
nguyên lý cắt &  dụng cụ cắt  

 
bài mở đầu 

 (0,5 tiết) 
 

I) Vị trí môn học: 
 
  Nguyên lý cắt & Dụng cụ cắt là môn học được dạy vào phần đầu trong  khi 
học chuyên môn của hệ học sinh trung cấp cơ khí. Môn học được giảng dạy 
sau khi đã học xong môn học cơ sở (vẽ kỹ thuật, dung sai, vật liệu�, các 
kiến thức của môn học phục vụ cho các môn đồ gá, công nghệ chế tạo... và 
phục vụ cho đồ án tốt nghiệp của  học sinh chuyên ngành cơ khí hệ trung cấp  
cũng như giúp các em làm quen dần với công việc sau này . 
 
II) Tính chất môn học: 
 
   Nguyên lý cắt gọt kim loại là môn học nghiên cứu những quy luật trong 
việc gia công kim loại bằng cắt gọt nhằm nâng cao năng suất lao động, môn 
học nghiên cứu các hiện tượng, quy luật vật lý xảy ra trong quá trình cắt từ 
đó xây dựng các khái niệm, nguyên lý đặc trưng cho các phương pháp gia 
công cơ khí. 
  Nguyên lý cắt gọt còn là môn học thực hành thông qua việc chọn dao, chọn 
thông số cắt, chọn vật liệu gia công�, và một số lý luận được rút ra trên cơ 
sở thực nghiệm nhằm tính toán chế độ cắt tối ưu trong gia công cơ khí. 
 
III)  Mục đích môn học: 
 
  Môn học có tác dụng bồi dưỡng cho học sinh những cơ sở lý luận về các 
phương pháp gia công cơ khí, cung cấp cho học sinh những lý luận cơ bản về 
sở cắt gọt kim loại, nghiên cứu các loại dụng cụ cắt và chọn được chế độ cắt, 
dao cắt cho các công việc gia công cụ thể, trên cở sở đó để đảm bảo chất 
lượng bề mặt gia công và nâng cao năng suất lao động, hạ giá thành sản 
phẩm. 
 
IV) Yêu cầu môn học: 
 
  Thông qua các bài giảng lý thuyết, học sinh có thể nắm vững các hiện 
tượng vật lý xảy ra trong quá trình cắt như: biến dạng, lực, nhiệt, ma sát� 
xảy ra trong quá trình cắt và các nhân tố ảnh hưởng đến nó, qua đó hiểu được 
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Nguyên lý cắt & Dụng cụ cắt 
Bài mở đầu 
 

thông số cắt ở các phương pháp gia công khác nhau và chọn được thông số 
cắt bằng cả hai phương pháp: tính toán và tra bảng. 
  Qua tài liệu này, học sinh nắm vững kết cấu dao: đọc được bản vẽ dao, chọn 
được góc độ dao, biết cách mài dao, chọn đựơc vật liệu dao..., cũng như sử 
dụng dao cắt hợp lý trong từng nguyên công cụ thể phù hợp với yêu cầukỹ 
thuật và điều kiện cơ sở. 
 

1. Quan hệ với các môn học khác: 
 

  Để tiếp thu môn học, học sinh cần nắm vững các môn học:  toán, vật lý, vật 
liệu cơ khí, cơ kỹ thuật, vẽ, sức bền vật liệu, máy cắt để hiểu các nguyên lý, 
bản chất và tính toán các đại lượng cần thiết. 
  Môn nguyên lý cắt phục vụ cho các môn học:  
+ Máy cắt:                 Cung cấp các số liệu để thiết kế các cơ cấu chấp hành 
trong máy.  
+ Công nghệ chế tạo: Căn cứ vào cơ sở nguyên lý cắt để chọn phương pháp 
gia công và định quy trình công nghệ.  
+ Đồ gá:                     Tính được trị số và phương tác dụng lực cắt, lực kẹp. 
+ Thiết kế xưởng:     Tính thời gian T gia công, từ đó đánh số máy, bố trí 
máy phục vụ cho gia công cơ khí trên cơ sở số lượng chi tiết đã biết. 
 

2. Khái quát về nội dung: 
 

  Chương trình môn học được thực hiện trong 45 tiết học và bao gồm các 
chương sau: 

- Chương  1 :  Vật liệu làm dao. 
- Chương  2 :  Khái niệm về tiện và dao tiện. 
- Chương  3 :  Quá trình cắt gọt kim loại. 
- Chương  4 :  Lực cắt khi tiện. 
- Chương  5 : Nhiệt cắt và sự mòn dao. 
- Chương  6 : Tốc độ cắt cho phép - Lựa chọn thông số cắt. 
- Chương  7 : Bào và xọc. 
- Chương  8 : Khoan- Khoét- Doa. 
- Chương  9 : Phay.  
- Chương 10: Truốt. 
-  Chương 11: Mài.
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Nguyên lý cắt & Dụng cụ cắt 
Chương I : Vật liệu làm dao 
 

 
Chương   1 

 
Bài 1 

vật liệu làm dao 
(1,5 tiết) 

 
1. Mục đích:  
 

 + Cung cấp cho học sinh biết các loại vật liệu dùng làm dao cắt( phần cán và 
lưỡi cắt). 
 

2. Yêu cầu:  
 

+ Thông qua bài học, học sinh nắm được tính năng của các loại vật liệu làm dao 
và chọn được vật liệu làm dao hợp lý. 
 

Nội dung 
 

1.1. Vật liệu làm thân dao 
 
  Quá trình cắt gọt thân dao chịu tác dụng của các lực cơ học, sự biến dạng thân 
dao ảnh hưởng lớn đến góc độ đầu dao do đó thân dao có yêu cầu sau: 

• Thân dao: bị lực cắt gây uốn, xoắn, nén… chủ yếu là uốn do đó thân dao 
phải có khả năng chịu uốn. 

• Khi kẹp do lực kẹp nên mặt thân dao bị biến dạng do đó thân dao phải có 
độ cứng bề mặt cao. 

Do yêu cầu trên nên chọn thân dao làm bằng các vật liệu tuỳ vào điều kiện kỹ 
thuật sau: 
 + Khi bề mặt có yêu cầu kỹ thuật không cao, sử dụng các loại thép : 
  CT51, CT61, C35 (Cт5, Cт6, 35). 
 + Khi bề mặt có yêu cầu kỹ thuật thông thường, sử dụng các loại thép :                                 
C40(40) ,C45(45). 
 + Bề mặt có yêu cầu chính xác, tính bền chi tiết cao, sử dụng các loại thép:             
35Cr (35X), 40Cr (40X). 
  
1.2.Vật liệu làm phần cắt gọt 
 
1.2.1/ Đặc điểm 
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Nguyên lý cắt & Dụng cụ cắt 
Chương I : Vật liệu làm dao 
 

  Là phần vật liệu trực tiếp cắt gọt ra phoi nên ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất 
và chất lượng bề mặt gia công vì vậy vật liệu làm phần cắt gọt có các yêu cầu sau 
đây: 
 - Độ cứng:  
    Muốn cắt được kim loại vật liệu dao phải có độ cứng cao hơn vật liệu gia công, 
thông thường kim loại gia công có độ cứng (200 ÷ 240)HB, do đó vật liệu phần 
cắt trung bình lớn hơn 60 HRC. 
 - Gia công vật liệu: 
 Thép cứng, thép chịu nhiệt, thép không gỉ cần dao cắt có độ cứng≥65HRC. 
 - Độ bền cơ học: 
  Trong khi cắt dụng cụ cắt thường chịu những lực, xung lực lớn do đó đòi hỏi 
tính năng sử dụng tốt cần thép có σB, aK cao . 
 - Tính chịu cứng nóng: 
 Vật liệu bị nung nóng độ thường độ cứng giảm đi, tính chịu cứng nóng là khả 
năng giữ độ cứng ở nhiệt độ cao (không có chuyển biến tổ chức ) trong một thời 
gian dài.  
 - Tính chịu mài mòn: 
 Khi vật liệu dao đủ độ bền cơ học thì dạng hỏng chủ yếu là mài mòn. 
 Khi độ cứng vật liệu làm dao cao thì tính chịu mài mòn phải cao. 
- Tính công nghệ: 
  Xét từ điều kiện làm việc,vật liệu làm dao có yêu cầu dễ tôi, độ thấm tôi cao, độ 
dẻo ở trạng thái nguội và nóng, tính dễ gia công...,ngoài ra còn cần thêm: tính 
dẫn nhiệt cao, chống va chạm, giá thành thấp. 
1.2.2/  Các loại vật liệu làm phần cắt  gọt: 
Chia ra 2 nhóm: Nhóm thép và nhóm không thép 
1.2.2.1 Nhóm thép: 

* Nhóm thép gồm các vật liệu: 
+Thép các bon dụng cụ. 
+Thép hợp kim dụng cụ. 
+Thép gió. 
+Hợp kim cứng. 
a) Thép các bon dụng cụ:  
 - Đặc điểm: 
+Tỷ lệ C trong thép cao(≥0,7% C). 
+Hàm lượng P, S nhá ( P < 0,03%, S ≤ 0,025% ) 
Để gia công bằng cắt và áp lực thép cần nhiệt luyện:  
    Sau khi ủ độ cứng đạt (107 ÷ 217)HB . 
    Sau khi tôi độ cứng đạt (60 ÷  62)HRC. 
Do độ thấm tôi nhỏ nên người ta không chế tạo dụng cụ cắt có kích thước lớn. 
 +Tính chịu nhiệt thấp:  
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Nguyên lý cắt & Dụng cụ cắt 
Chương I : Vật liệu làm dao 
 

   Khi nhiệt độ > 2000C, độ cứng giảm do đó chỉ chế tạo dụng cụ cắt tốc độ thấp 
khoảng ( 4 ÷ 5 )m/ph. 
 - Ký hiệu:CDxx - (Yxx- theo tiêu chuẩn ΓΟCΤ Liên xô cũ) 
 xx:Phần vạn Cacbon(TCVN)- Phần chục cacbon ( tiêu chuẩn ΓΟCΤ Liên xô cũ) 

 
• Bảng thành phần và tính chất cơ lý của thép các bon dụng cụ 

 
Thành phần hoá học % Độ cứng  

HRC 
Si Cr Ni S P Sau 

khi 
tôi 

Mác 
thép 

C Mn 

Hàm lượng không quá(≤)  

Sau 
khi 
ram

Lĩnh vực sử dụng 

Y 7A 0.60-
0.74 

0.25-
0.35 

Y8A 0.75-
0.85 

0.25-
0.45 

61-
63 

Y9A 0.86-
0.94 

0.20-
0.30 

Chế tạo búa, dao cắt nguội 
, đục, mũi tu . dao cắt gia 
công gỗ , dao chịu va đập . 
y/cầu độ dai lớn nhưng y/c 
độ cứng không cao. Riêng 
Y8A làm mũi cạo  

Y10A 
0.95-
1.09 

0.3 

Chế tạo dao cắt vật liệu 
mềm và tốc độ cắt thấp như 
giũa, mũi khoan nhỏ, mũi 
doa, ta rô, bàn ren… 

Y11A 1.05-
1.14 0.31 

62-
64 

Y12A 1.10-
1.25 

0.15-
0.25 

Y13A 1.26-
1.40 

0.25-
0.35 

0.3 

0.2 0.25 0.03 0.
03

62-
65 

60-
63 

Chế tạo dao cắt, dũa, dụng 
cụ đo, dụng cụ khắc, khuôn 
kéo dây… 

 

   %C: 0,6 ÷1,4;  %Mn: 0,15 ÷0,45;  %Si: 0,3%;  %Cr: 0,2%; %Ni: 0,25%; %S, P 
: ≤0,03%; HRC: 60  65. ÷
 
b) Thép hợp kim dụng cụ: 
- Đặc điểm: 
  Hàm lượng các bon cao > 0,8% 
  Hàm lượng nguyên tố hợp kim từ ( 0,5 ÷ 3 )% , hàm lượng hợp kim cho vào 
không cao đó nhằm hai tác dụng: tăng độ thấm tôi và tăng tính chịu nóng. 
Ký hiệu:  Số +  Nguyên tố hợp kim + Số  
            % C + Nguyên tố hợp kim + Tỷ lệ % hợp kim 
- Công dụng: 
Chia làm 4 nhóm 
+Nhóm 1: Thành phần hợp kim < 1%, chủ yếu Cr (0,4÷0,7)%. 

X05 : (độ cứng > 65HRC ): chế tạo dao cạo. 
85XФ: làm mũi khoan gia công gỗ. 
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Nguyên lý cắt & Dụng cụ cắt 
Chương I : Vật liệu làm dao 
 

+Nhóm 2:  Lượng Cr ( 1%÷1,5% ) tăng độ thấm tôi, tăng tính cắt, ví dụ như 9XC 
chế tạo mũi khoan, dao phay... 
+Nhóm 3: Có chứa Mn nên độ thấm tôi cao, kích thước ít biến đổi. 
XΓ, XBΓ: chế tạo dụng cụ chính xác cao, hình dạng phức tạp như mũi doa, ta rô, 
dao chuốt, dụng cụ lăn răng, dụng cụ đo. 
+Nhóm 4: Có độ cứng rất cao, độ thấm tôi thấp chứa một lượng lớn cácbit 
wolfram(WC) nhỏ mịn chế tạo dụng cụ gia công rât cứng, cần có lưỡi sắt rất sắc 
trong một thời gian dài  %W.  

* Bảng  giới thiệu thành phần vài loại thép hợp kim dụng cụ 
 

Loại 
thép  

Thành phần hoá học Độ cứng 

Hàm 
lượn
g 

(%) 

C Mn Si Cr W V Sau tôi Sau ram

X 0.95-1.10 0.15-0.40 0.15-0.35 1.30-1.65 

9XC 0.8-9.95 0.30-0.60 1.20-1.60 0.95-1.25 

- - 
>62 

XBCΓ 0.95-1.05 0.60-0.90 0.65-1.00 0.60-1.10 0.70-1.00 0.05-0.15 ≥62 

62-65 

XBΓ 0.9-1.05 0.80-1.10 0.90-1.20 1.2-1.60 >62 62-64 
XB4 >63 62-67 
XB5 

1.25-1.45 0.15-0.40 
0.15-0.35 

0.40-0.70 4.00-5.00
0.15-0.30

>62 62-65 

 
Ghi chó : 
1: Chữ cái hàng ngang gốc la tinh chỉ rõ nguyên tố hợp kim trong thành phần 
thép. 
   C: Cacbon; Mn: Manganese; Si Silic. 
  Cr: Croma; W: Wonfram; V: Vanadi. 
2: Chữ cái cột đầu theo chữ cái Nga , chỉ ký hiệu nguyên tố hợp kim theo tiêu 
chuẩn của Liên xô cũ. 
 X: Crom; Γ:Mangan;C: Silic; B: Vofram; B4 và B5 chỉ 4-5% Vonfram. 
 
c) Thép gió: 
-  Đặc điểm: 
   Lưỡi dao cắt làm từ thép gió có hàm lượng W cao (9÷ 18)% do đó có tính cắt 
tốt, tuổi bền cao ( 8÷15) lần so với thép C hoặc thép có hợp kim dụng cụ. Có thể 
làm việc được ở 5000 đến 600oC với tốc độ сắt trung bình ( 25ữ35)m/ph. Ký hiệu: 
P xx Chữ xx(tiêu chuẩn của Liên xô cũ ) 
    %W    % Hợp kim 
 
-  Công dụng: 
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Nguyên lý cắt & Dụng cụ cắt 
Chương I : Vật liệu làm dao 
 

  Loại P9, P18 được sử dụng rộng rãi chế tạo các loại dao tiện, phay, khoan, cắt 
răng … 
+ P9 : ít %W, rẻ hơn, khó nhiệt luyện vì có nhiều tạp chất hơn so với P18, tính 
năng cắt gọt như nhau.  
+ P18 : Chế tạo dụng cụ kích thước mỏng, phức tạp. 
  Loại lưỡi dao có thêm thành phần Vanađi, Côban nâng cao độ bền để chịu nhiệt 
( 6000C ) dùng chế tạo dao khi gia công  tinh. 

* Thí dụ : Dao phay lăn răng P18Φ2, P9K10... 
 

* Bảng  giới thiệu thành phần một số loại thép gió :  
Thành phần 

Mác thép C(%) Cr(%) W(%) V(%) Co(%) 

 Thép năng suất thường 
P18 0.7-0.8 3.8-4.4 17.5-19.0 1.0-1.4 - 
P19 0.85-0.95 3.8-4.4 8.5-10.0 2.0-2.6 - 
 Thép có năng suất cao 
P9Φ15 1.4-1.5 3.8-4.4 9-10.5 4.3-5.1  
P14Φ14 1.2-1.3 4.0-4.6 13.0-14.5 3.4-4.1  
P18Φ2 0.85-0.95 3.8-4.4 17.5-19.0 1.8-2.4  
P9K5 0.9-1.0 3.8-4.4 9.0-10.5 2.0-2.6 5.0-6.0 
P9K10 0.9-1.0 3.8-4.4 9.0-10.5 2.0-2.6 9.5-10.5 
P10K5Φ5 1.45-1.55 4.0-4.6 10.0-11.5 4.3-5.1 5.0-6.0 
P18K5Φ2 0.85-0.95 3.8-4.4 17.5-19.0 1.8-2.4 5.0-6.0 

  Các nguyên tố có lẫn trong tạp chất nêu trên gọi là tạp chất , được hạn chế  
Mn<0.4% ; Si<0.4%;Mo<0.5%; Ni<0.4%; P<0.03%; S<0.03% . 
d) Hợp kim cứng: 
- Đặc điểm: 
  Hợp kim cứng được chế tạo bằng phương pháp luyện kim bột từ các bột Các bít 
như: WC(Cacbit Wonfram), TiC(Cacbit Titan), TaC(Cacbit Tantan) và ép dưới áp 
suất 100 ÷ 140 MN/mm2 , t 0 = 1400 ÷ 15000 , loại này có thể làm việc ở t 0 = (800 
÷ 1000)0C , vận tốc cắt ≈1000m/ph . 
- Ký hiệu: ( thường ở Việt nam vẫn lưu hành cách gọi theo tiêu chuẩn Liên xô cũ 
-ΓOCT). 
Chia làm 3 nhóm 
+ Nhóm 1 các bít: Ký hiệu BK x 
                                             %Co              Còn lại %WC 
+Nhóm 2 các bít: Ký hiệu T xx K xx 
                                         %TiC  %Co, Còn lại %WC. 
 
+Nhóm 3 các bít: Ký hiệu TT xx K xx  
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Nguyên lý cắt & Dụng cụ cắt 
Chương I : Vật liệu làm dao 
 

                                      %Tic+Tac   %Co còn lại wc.   
Thí dụ: BK8, T15K6, TT7K12. T5K12B. 

* Công dụng: 
 Nhóm BK: Độ cứng thấp hơn nhóm TK, chịu to kém hơn dùng để chế tạo lưỡi 
dao cắt gia công gang và kim loại màu. 
Nhóm TK: Chịu nóng cao hơn dùng chế tạo lưỡi dao cắt gia công thép. 
Nhóm TTK: Có độ bền và tính chống mòn nằm giữa thép gió và hợp kim cứng 
thường được dùng gia công các loại vật liệu cứng, có sức bền cao.  
   Trong một số năm gần đây để tăng độ cứng, tính chịu mài mòn của hợp kim 
cứng người ta thường phủ lên mảnh hợp kim cứng những lớp TiC, TiN chiều dầy 
( 3÷15 )μm. 

* Bảng so sánh dao cắt theo tiêu chuẩn Liên xô cũ và ISO 
 

Nhóm theo ISO 
K P M 

Nhãn hiệu Mác Mác 
ISO ΓOCT ISO ΓOCT ISO ΓOCT 
K01 BK2,BK3,

BK3M 
P01 T30K4 M01 BK6OM 

K10 TT8K6; 
BK6M 

P10 T15K6 M10 TT10K8A,
TT18K6 

K20 BK6 P20 TT12K8 M20 TT10K8B 
- - P25 T14K8 - - 

K30 BK4;BK6 P30 TT20K9 M30 TT10K8B 
K40 BK8 P40 T5K10 M40 BK10OM 
K50 BK10 - TT7K12; 

T5K12B 
M50 BK15OM 

 
2.2.2.2 Nhóm không thép: 
-  Gồm có :  
  Vật liệu sứ 
  Vật liệu tổng hợp 
a) Vật liệu sứ: 
- Cấu tạo: 
  Đất sét kỹ thuật (γAl2O3 trọng lượng riêng 3.65 g/ mm3 và αAl2O3 trọng lượng 
riêng 3.96 g/ mm3). 
- Phương pháp chế tạo: 
  Nung đất sét kỹ thuật ở to=1400oữ1600oC, nghiền nhỏ hạt kích thước ≈  1μm sau 
đó ép thành lưỡi dao cắt, đem thiêu kết. 
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Nguyên lý cắt & Dụng cụ cắt 
Chương I : Vật liệu làm dao 
 

- Ký hiệu: 
 Vật liệu sứ thường dùng là ЦM 332, độ cứng (92 ÷ 95) HRA, chịu nhiệt 12000C, 
δBμ 350 ÷ 400MH/n2, δn = 1000 MN/n2, độ dẫn nhiệt 0,012 cal/cmSec -0C. 
- Công dụng: 
   Do δn quá thấp vật liệu sứ chỉ để chế tạo dao gia công bán tinh và gia công tinh 
khi không có va chạm và rung động. 

* Bảng thành phần hợp kim cứng và tính chất cơ lý 
 

Thành phần 
hoá học (%) 

Tính chất 
vật lý 

Nhóm 
ISO 

Loại 
HKC 

Mác 
HKC 

WC TiC TaC Co σ uốn 
(Mpa)

Độ 
cứng 
HRA 

Lĩnh vực ứng 
dụng 

BK2 98   2 1000 90 
BK3 97   3 1000 89 
BK3M 97   3 1100 91 
BK4 96   4 1350 89,5 
BK6 94   6 1450 88,5 
BK6B 94   6 1500 87,5 
BK8 92   8 1600 87,5 
BK10 90   10 1600 87 
BK15 85   15 1800 86 
BK20 80   20 1900 84,5 

K Nhóm 
một 
Cacbit 

BK25 75   25 2000 83 

Dùng làm dao 
g/công gang các 
loại, KL và hợp 
kim màu, VL phi 
kim. 
Ghi chú : Chữ B ở 
cuối chỉ hạt to, 
chữ M ở cuối chỉ 
hạt mịn. 

T30K4 66 30 4 900 92 
T15K6 79 15 6 1150 90 
T14K8 78 14 8 1250 89,5 
T5K10 85 6 9 1350 88,5 

P Hai 
Cacbit  

WC+TiC 

T5K12
B 

83 5 

 

12 1600 87 

Dùng gia công 
thép các loại 

TT7K1
2 

81 4 3 12 1600 87 M Ba 
Cacbit 
WC+Ti
C+ TaC 

TT10K
8B 

88 3 7 8 1400 89 

Gia công các loại 
thép có sức bền 
cao 

 
  Trong bảng trên , chữ cái K, P, M là ký hiệu tên nhóm hợp kim cứng theo hệ 
thống tiêu chuẩn quốc tế ISO. 
 - áp dụng : 
K : Gia công gang, kim loại mầu , vật liệu cắt cho phoi gãy, vụn v.v.. 
P : gia công thép vật liệu phoi chính  
M : gia công vật liệu khó gia công  
 
b) Kim cương: 
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Nguyên lý cắt & Dụng cụ cắt 
Chương I : Vật liệu làm dao 
 

Gồm 2 loại: 
- Kim cương thiên nhiên. 
- Kim cương nhân tạo: tổng hợp từ graphít ở áp suất cao ( 100.000 atm )  
t0 cao = 25000 C , độ cứng kim cương nhân tạo gấp 5 ÷ 6 lần độ cứng của hợp 
kim cứng . 

* Tính chất: 
  Độ cứng kim cương cao, độ chịu mòn lớn gấp 10 lần so với hợp kim cứng, chịu 
được to = 10 000cC 
  Nhược điểm: giòn, khả năng chịu nhiệt thấp. 

* Công dụng: 
  Chủ yếu dùng chế tạo đá mài 
  Dao cắt kim cương ( tiện ) dùng để gia công tinh hợp kim cứng, kim loại màu, 
vật liệu phi kim loại tốc độ cao. 
d) Nitrit Bo lập phương: 
( Còn gọi là: El - bo hay Bo - ra - zôn ) 

* Tính chất:  tương tự kim cương nhưng độ chịu nhiệt cao hơn, to làm việc 
có thể chịu 2000 oC 

So sánh tốc độ cắt gọt của các loại vật liệu làm phần cắt gọt ta thấy 
       Nếu dao có lưỡi cắt bằng thép các bon dụng cụ vận tốc là = 1 
         thì          V thép gió                   = 4 
                      V hợp kim cứng 1 các bít         = 36 
                      V hợp kim cứng 2 các bít         = 60 
                      V  Vật liệu sứ         = 110 

 
 

Câu hỏi ôn tập chương 1 
 

1. Hãy trình bày vị trí môn học, tính chất, yêu cầu môn học nguyên lý cắt, dụng 
cụ cắt. 

2. Nêu các loại vật liệu làm thân dao. Các loại vật liệu làm thân dao có tính 
chất, đặc điểm gì? 

3.  Yêu cầu của vật liệu làm lưỡi cắt, các loại vật liệu làm lưỡi cắt thường dùng? 
4.  So sánh các loại vật liệu thông dụng làm lưỡi cắt.
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Nguyên lý cắt & Dụng cụ cắt 
Chương 2 : Khái niệm về tiện và dao tiện 
 

Chương  2 
 

Bài 2 

khái niệm về tiện và dao tiện 
(5 tiết ) 

 
1. Mục đích:  
 

+ Giới thiệu về dao, thông số cắt, những thành phần cơ bản về gia công cắt 
gọt bằng phương pháp tiện. 
 

2. Yêu cầu: 
 
     + Vẽ được các góc dao. 

          + Hiểu được chế độ cắt. 
          + Tính được thời gian gia công. 
 

Nội dung: 
 
   Tiện là một phương pháp gia công phổ biến, đóng vai trò quan trọng trong các 
phân xưởng cơ khí vì tỷ lệ máy tiện chiếm tỷ lệ (50 ÷ 60 ) % tổng số máy cắt kim 
loại. Phương pháp tiện là phương pháp gia công điển hình đã được nghiên cứu 
hoàn chỉnh để vận dụng cho các phương pháp gia công khác. 
 
2.1 Khái niệm về phương pháp tiện  
 2.1.1/ Khái niệm về tiện: 
 
    Phương pháp tiện dùng để gia công các mặt trụ tròn xoay (trong và ngoài) các 
mặt định hình tiết diện tròn, gia công ren các loại, với phương pháp tiện độ  
chính xác bề mặt chi tiết có thể đạt tới cấp 2 khi tiện nhẵn, độ bóng có thể đạt 

cấp nhám bề mặt∇6ữ∇8 cũ, cấp chính xác IT8, IT6 (
Rz10

,
Rz3,2

, 
2,5

,
0,63

 
mới.
Để thống nhất cách ký hiệu, chúng ta sẽ nghiên cứu theo tiêu chuẩn mới trên cơ 
sở so sánh với các ký hiệu tiêu chuẩn cũ. 
 
2.1.2/ Các chuyển động cơ bản của máy tiện : 
 
 -  Chuyển động chính : Chuyển động xoay tròn của mâm cặp (vc).
 -  Chuyển động tiện: Là chuyển động của bàn dao gồm : 
     + Chuyển động dọc Sd ( chuyển động dọc theo đường tâm chi tiết gia công ). 
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Nguyên lý cắt & Dụng cụ cắt 
Chương 2 : Khái niệm về tiện và dao tiện 
 

     + Chuyển động ngang Sn (chuyển động ⊥ với đường tâm chi tiết gia công). 
 
2.1.3/ Các yếu tố cắt khi tiện: 

D

d

t

b

S

a

Sd
Sn

n

Vs

VbV

Vb

Vs

V

S
ϕ

 
H2.1: Các yếu tố khi tiện 

 

2.1.3.1 Tốc độ cắt v:  
  Tốc độ cắt v là khoảng dịch chuyển tương đối của lưỡi cắt đối với bề mặt chi tiết 
gia công trong một đơn vị thời gian, nói cách khác là khoảng dịch chuyển tương 
đối giữa dao và vật theo hướng chuyển động chính trong đơn vị thời gian. 

• Đơn vị : v  (m/phút). 
Theo định nghĩa thì: 

sVbVV +=  
vb: Vectơ vận tốc chuyển động chính 
vs: Vectơ vận tỗc chuyển động tiến 
  Nhưng thực tế Vs quá nhỏ nên ta coi như v ≈ vB từ v ta tính được số 

v = 
1000

Dnπ (m/ph) 

  n: Vòng quay chuyển động chính (v/ph) 
 D: Đường kính lớn nhất của chi tiết trước gia công(mm) 
2.1.3.2 Bước tiến S:  
  Là khoảng dịch chuyển tương đối giữa dao và vật sau một vòng quay theo 
hướng tiến dao. 
Đơn vị: S = mm/v 
2.1.3.3 Chiều sâu cắt t:  
  Là khoảng cách giữa bề mặt đã gia công và bề mặt chưa gia công. 

t = )(
2

mmdD −  

  D: Đường kính chi tiết trước khi gia công. 
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  d: Đường kính chi tiết sau gia công.  
  Tập hợp các yếu tố: v, S, t gọi là chế độ cắt. 
2.1.3.4  Diện tích lớp cắt: 
  Diện tích cắt được xác định trên mặt phẳng chứa lưỡi cắt chính cắt qua vùng cắt 
gọt khi lưỡi cắt song song với mặt phẳng ngang ( 1- 0 ) thể hiện trên hình vẽ 
H2.1. 
  Diện tích đó tính như sau: 

FC = S *t = a*b (mm2) 
Trong đó: 
- b: chiều rộng cắt ( chiều rộng b chính là chiều dài lưỡi dao làm việc). 

b = 
ϕsin

t  
- a: Chiều dày lớp cắt là khoảng cách giữa hai vị trí lưỡi dao cắt khi dao thực hiện 
1 bước S 

a = S sin ϕ. 
2.1.3.3 Thời gian chạy máy: 
 Thời gian chạy máy là một thành phần chính của thời gian gia công một chi tiết 
(viết tắt) Tm còn gọi là thời gian dao thực hiện gia công phoi. 
 
Thời gian chạy máy tính như sau:  

L

y l ∆

ϕ

t

i
s

L
.∆

Tm =  

 
   Trong đó:  
∆ :  Khoảng chạy tới ∆ = t.cotgϕ 
y:   Khoảng chạy quá  y=  t.tgϕ1 

i :   số lát cắt 
                                                                                   H2.2: Sơ đồ tính thời gian chạy máy 

L : Chiều dài hành trình L = l + i(∆ +y)                                                                                      
  Chú ý: Khi tiện ngang : 

t = 
2
DoD −  

 
2.1.4/ Hình dáng kết cấu dao tiện 
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h

phần thân daoPhần làm việc l

lưỡi cắt phụ

lưỡi cắt chính

mũi dao

mặt sau phụ

mặt trước

mặt sau  chính

H2.3 :  Kết cấu dao tiện  
 

2.1.4.1 Các bộ phận của dao tiện: 
Dao tiện chia làm hai phần: Phần làm việc và thân dao. 
a)Phần làm việc:  
 Phần làm việc ( phần cắt ) do các mặt sau tạo nên: 

* Mặt trước: Là mặt theo đó phoi thoát ra trong quá trình cắt, là mặt luôn 
tiếp xúc với phôi trong qúa trình cắt gọt. 

* Mặt sau chính: Mặt dao đối diện với bề mặt đang gia công của chi tiết. 
* Mặt sau phụ  : Mặt dao đối diện với bề mặt đã gia công của chi tiết. 
 

Chú ý: Mặt sau và mặt trước không nhất thiết là mặt phẳng, nó có thể là mặt 
cong hoặc gấp khúc tuỳ theo yêu cầu quá trình cắt. 
   Giao tuyến các mặt phẳng tạo ra các lưỡi cắt của dao, ta có: 

* Lưỡi cắt chính: Giao tuyến mặt trước và mặt sau chính có nhiệm vụ cắt 
chủ yếu trong quá trình cắt gọt. 

* Lưỡi cắt phụ: Giao tuyến của mặt trước và mặt sau phụ. 
* Mũi dao: là phần nối tiếp giữa lưỡi cắt chính và lưỡi cắt phụ. 

  Mũi dao có thể nhọn r = 0, hoặc có bán kính r = ( 0,1  ÷ 2) mm. 
b) Thân dao 
  Để thống nhất cách nhận ra các góc của dao và sự ảnh hưởng của chúng tới quá 
trình cắt ta cần biết các mặt phẳng có liên quan tới quá trình cắt. 

* Mặt phẳng cắt: ( Mặt cắt ) là măt phẳng tạo thành bởi lưỡi cắt chính và 
véctơ tốc độ cắt tại điểm xét của lưỡi cắt. 

   Nếu lưỡi cắt chính cong mặt cắt tạo bởi đường tiếp tuyến với lưỡi cắt chính tại 
điểm đang xét với véctơ tốc độ tại điểm đó cũng cong. 
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Mặt đáy

Mặt cắt
90°

 
H2.4: Các mặt làm việc dao tiện 

 

* Mặt đáy: Là mặt phẳng vuông với véctơ tốc độ cắt ( tại điểm xét ) do đó 
mặt đáy luôn vuông góc với mặt cắt. 

Dao bào, dao tiện mặt đáy song song với mặt tỳ của thân dao. 
* Tiết diện chính: Là mặt phẳng vuông góc với hình chiếu lưỡi cắt chính 

trên mặt đáy. 
* Tiết diện phụ: Là mặt phẳng vuông góc với hình chiếu của lưỡi cắt phụ 

trên mặt đáy. 
2.1.4.2 Các góc của dao: 

a) Các góc của lưỡi dao 
  Các góc của lưỡi dao được xác định trên mặt phẳng đáy ( mặt phẳng cơ bản ) 
bằng các vết của mặt phẳng chiếu lên nó:. 
Xác định các góc ϕ, ϕ 1, ω 

Mặt đáy

ϕ1

ϕ

ε

 
H2.5: Các góc dao 

ϕ : Góc lệch chính là góc hợp bởi hình chiếu lưỡi cắt chính trên mặt đáy và 
hướng tiến của dao. 
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ϕ 1 : Góc lệch phụ là góc hợp bởi hình chiếu lưỡi cắt phụ trên mặt đáy với 
hướng trên dao, thực tế dao tiện có ϕ = 300 ÷ 90o   ϕ 1  = 50 ÷ 450. 

 β
 α  γ

N-N

vết tiếp diện chính

vết tiếp diện phụ

N

N

N1

N1

 γ1

 α1

ϕ

 λ

N1-N1
δ

 
H2.6   Các góc dao biểu diễn trên các mặt tiếp xúc 

 

γ

 α
d

 γd

αh

 γ
h

X-X

X-XXX

N

N

 
H2.7 : Các góc làm việc của dao 

 Góc lấy trên mặt phẳng tiết diện chính : ta cần xác định các góc γ, α, β, 
δ. 
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* Góc trước γ ( góc thoát ) : Góc giữa mặt trước và mặt đáy thông thường 
γ = (6 ÷ 20)0 

* Góc sau α : góc giữa mặt cắt và mặt sau. 
* Góc sắc β : góc giữa mặt trước và mặt sau. 
* Góc cắt δ : góc giữa mặt trước và mặt cắt 
Góc lấy trên mặt phẳng tiết diện phụ ta được các góc  γ 1, α1, β1, δ1,  
Trong đó ta chỉ cần lưu ý α1là góc có ảnh hưởng đến lực cắt và chất lượng bề 
mặt  thường α1 = α. 

 Góc lấy trên mặt phẳng cắt ( mặt cắt ) 

V
90°

λ>1
90°

V

λ=1

90° λ<1

V

A
 

H2.8: Góc nâng của dao tiện 

  * Góc nâng λ: Là góc góc nghiêng của lưỡi cắt chính hợp bởi lưỡi cắt chính 
với mặt đáy đi qua mũi dao, quy ước nếu: 
Lưỡi cắt nằm trên ( Góc (lưỡi cắt và véctơ vận tốc) < 900)    λ > 1. 
Lưỡi cắt trùng       (Góc (lưỡi cắt và véctơ vận tốc) = 900)   λ = 1. 
Lưỡi cắt nằm dưới (Góc (lưỡi cắt và véctơ vận tốc) > 900)    λ < 1. 
Góc λ thông thường = (+150) → (-150). 

 Góc lấy trên mặt phẳng dọc và ngang trục dao: 
   Trong quá trình chế tạo cũng như mài sửa dao do chuyển động điều chỉnh 
của máy mài chuyên dùng khi gá dao người ta cần biết các góc không trên 
mặt phẳng dọc và ngang (trục dao) xx,yy. 
Ta cần xác định αd,, γd , αn

. , γn. Quan hệ giữa góc α, γ trên mặt phẳng chính 
với mặt phẳng dọc và ngang như sau: 

 tg γd  = tg γcosϕ ± tgλsinϕ  
tg γn  = tg γsinϕ ± tgλcosϕ 

cotgαd = cotgαcosϕ ± tgλsinϕ 
cotgαn  = cotgα sinϕ ± tgλcosϕ 

Dấu trên ứng với giá trị λ > 0, dấu dưới ứng với λ < 0 
2.1.4.3 Sự thay đổi góc của dao khi làm việc 
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a) Sự thay đổi góc của dao do gá lắp 
* Do mũi dao gá không ngang tâm: 
* Khi gá dao thấp hơn tâm 
 

α

ατ

r

γ

γτ∆h

τ

γtγ

τ

α
αt

∆h

r

n n

 
H2.9: Trường hợp gá dao thấp hơn tâm 

   Khi gá dao thấp hơn tâm hệ mặt phẳng (m cắt, m đáy) xoay đi một góc τ: 

Sin (τ) = 
r
h∆  

∆h: độ cao (thấp) của mũi dao so với tâm máy. 
r   : bán kính chi tiết gia công (mm) do đó các góc có sự thay đổi như sau: 
γt = γ ‐ τ  ;  αt = α + τ  (γt , αt : góc thực). 
Do trục dao khi gá không thẳng góc với đường tâm máy: 

θ

ϕ

ϕ + θ

θ 1

ϕ 1 −
 θ

ϕ
ϕ − θ

θ

ϕ 1 +
 θϕ 1

 
H2.10: Trường hợp trục gá dao không thẳng góc với đường tâm máy 

*      Khi đường tâm dao không vuông góc với tâm máy thì góc ϕ , ϕ 1 có 
sự  thay đổi như sau: ϕ t = ϕ ± τ 

    Sự thay đổi bước dao cho góc tiến: 
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Sd

αt
α

γ

τ

γt

αt

µ

Sn

γ t

 
H2.11  Trường hợp dao tiện gá cao hơn tâm 

Khi dao làm việc mặt gia công là mặt xoắn do đó mặt cắt nghiêng đi một góc 
μ 

     Khi ϕ  = 900 thì  tg μ = 
HD
s . 

     Nếu ϕ  ≠ 900 thì tg μ = tgμsinϕ = 
HD
s sinϕ  tgα. 

  Chuyển mở tiết diện dọc sang tiết diện chính áp dụng công thức : 

     tgαn = 
ϕ

α
sin
tg  

    Do đó từ  sinϕ.  suy ra tgα = tgαnsinϕ) góc thực lúc này sẽ là γt = γ + μ 
                                                                                                      αt = α - μ 
     Từ những ảnh hưởng trên chúng ta rút ra những kết luận sau: 

* Khi gia công thô lực cắt lớn dao chịu uốn. Vậy muốn góc dao không đổi 
ta  gá dao cao hơn tâm một khoảng: 

∆h - f = 
EJ

QI
3

3

 

f: §é vâng(mm) 
Q: Lực uốn xiên (KG)                       h: chiều cao dao chịu uốn(mm) 
J: M«men quán tính (mm4)                 E: M«®un đàn håi(KG/mm2) 

* Khi gia công tinh nên gá bằng tâm hoặc thấp hơn tâm để tránh sai hụt 
kích thước làm ảnh hưởng tới độ bóng. 

* Khi gia công bước tiến như gia công ren cần phải mài thoát γ và góc sắc 
α bù trừ sự ảnh hưởng của góc μ. 

* Khi tiện đứt S nhỏ thì à nhỏ nhưng khi cắt gần tâm chi tiết D nhỏ à lớn 
khi μ ≥ α thì α ≤ 0 nên mặt sau dao đè lên bề mặt được gia công làm chi 
tiết gãy trước khi dao cắt tới tâm chi tiết. 
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ϕ ϕ 1 ϕ 1ϕ

τ τ

ϕ1

ϕ

t

a) Dao tiện đầu thẳng b) Dao tiện đầu cong c) Dao vai

ϕϕ=
45

°

d) Dao tiện lỗ suốt e) Dao tiện lỗ kín  
 

H2.12  Các loại dao tiện  

 
Tuỳ theo đặc tính gia công  ta chia dao ra các loại sau: 
2.2.1/ Dao tiện ngoài:  
Dao tiện ngoài gồm có: 

* Dao tiện đầu thẳng 
* Dao tiện đầu cong  
* Dao vai 

 
   Trên H2.12 trình bày các loại dao tiện, dao tiện đầu thẳng là loại dao thông 
thường nhất dùng để gia công mặt trụ ngoài, hình dáng đơn giản dễ chế tạo, dễ 
mài sửa. 
  Dao tiện đầu cong còn gọi là dao vạn năng có thể gia công mặt ngoài và xén 
mặt, đầu dao này thường  ϕ =ϕ 1= 450 . Tiết diện thân dao thường vuông nên có 
khả năng uốn dọc và ngang như nhau. 
  Dao vai công dụng chủ yếu là để gia công trụ bậc có góc ϕ =900 do đặc điểm 

này lực đẩy dao PY = 0 nên còn để gia công trục có tỷ số  
D
L > 5. 

2.2.3/  Dao tiện mặt trong: 
 Dao tiện mặt trong gồm có dao tiện lỗ suốt và dao tiện lỗ kín 
 Dao có 2 phần: phần trước tròn để giảm bớt diện tích làm tăng khả năng gia 
công lỗ nhỏ chiều dài phần tròn phụ thuộc vào chiều sâu lỗ, vậy thân dao yếu 
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nhất là chỗ nhỏ, sâu (đầu dao có  ϕ = 900 khi tiện lỗ kín), có thể tham khảo hình 
vẽ dưới. 
 
2.2.4/  Các loại dao tiện khác: 
 

c) Dao tiện định hìnhb) Dao tiện rãnha) Dao tiện cắt đứt

ϕ1

ϕ

 

 
H2.13  Một số loại dao tiện đặc biệt 

 
  Dao tiện rãnh, tiện cắt, tiện định hình: các loại này có prôfin lưỡi cắt phụ thuộc 
vào prôfin chi tiết gia công.  
  Dao tiện cắt rãnh thông thường có P = 900 , 2 góc ϕ 1 = ( 1-2)0 do đó đầu dao 
yếu. 
 

Câu hỏi ôn tập chương 2 
 

1. Trình bày các yếu tố cắt khi tiện(v, S, t, F, Tm). 
2. Hình dạng, kết cấu dao tiện. 
3. Các góc làm việc của dao. 
4. Trong quá trình tiện cần lưu ý những đặc điểm gì( kết luận rút ra từ các 

trường hợp gá lắp dao và ảnh hưởng của dao trong quá trình tiện)? 
5. Các loại dao tiện và phạm vi sử dụng của từng dao? 
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Chương 3 

 
Bài 3 

quá trình cắt gọt kim loại 
(6tiết) 

 
1. Mục đích : 
 

+ Nghiên cứu các hiện tượng xảy ra trong quá trình cắt và ảnh hưởng của nó. 
 

2. Yêu cầu :  
 
+ Nắm được các hiện tượng biến dạng và các nhân tố ảnh hưởng. 

     + Quan hệ giữa biến dạng và các vấn đề khác để đề ra được biện pháp 
khắc phục. 
 
3.1 Sự hình thành phoi và các loại phoi 
3.1.1 Sự hình thành phoi : 
 + Lớp kim loại bị cắt ra trong quá trình gia công cơ khí được gọi là phoi. 
 + Sự tạo thành phoi chỉ phát sinh khi lực P đủ lớn để tạo ra trong lớp cắt một 
ứng suất vượt quá giới hạn bền của vật liệu gia công. 

 

P

0

A B C D E
F

a

a

a
1

γ

θ

 
 

H3.1  Miền tạo phoi 

 
  



Nguyên lý cắt & Dụng cụ cắt 
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 Quá trình hình thành phoi xảy ra như sau : 

 

    Dao dưới tác dụng của lực P đi vào vật liệu gia công , mặt trước nén vật 
liệu , nếu dao tiến thêm vật liệu gia công phát sinh biến dạng đàn hồi rồi mau 
chóng chuyển thành biến dạng dẻo, bề dầy a ban đầu suy biến thành bề dầy 
a1, phoi chuyển động theo mặt trước của dao và chịu thêm một biến dạng phụ 
do ma sát với mặt trước dao. 
* Khi nghiên cứu tổ chức tế vi khu vực tạo phoi chứng tỏ : Trước khi 

thành phoi lớp kim loại bị cắt qua một giai đoạn biến dạng khu vực này 
gọi là miền tạo phoi     ( AOE ) 

      -    OA : đường phát sinh biến dạng dẻo đầu tiên. 
- OE : đường kết thúc biến dạng dẻo. 
- OA , OB , OC , OD , OE : là những mặt trượt , kim loại bị trượt theo 

mặt đó. 
  Trong quá trình cắt , vùng tạo phoi AOF di chuyển theo dao. Vùng này rộng 
hay hẹp phụ thuộc vào nhiều yếu tố : vật liệu gia công , hình dạng dụng cụ 
cắt , chế độ cắt ... nhưng chủ yếu là tốc độ cắt. 
  Tốc độ cắt càng cao , miền tạo phoi càng hẹp có thể dần đến vài phần trăm 
milimet và coi như xảy ra trên mặt phẳng OF nghiêng với phương chuyển 
động dao một góc θ, θ gọi là góc trượt : đặc trưng cho hướng  và giá trị biến 
dạng dẻo trong miền tạo phoi. 
 

tgθ = cosγ/(k-sinγ) 
3.1.2 Các loại phoi  

a. Phoi vụn b. Phoi xếp c. Phoi dây  
H3.2  Các loại phoi 

  Tuỳ theo vật liệu gia công , thông số hình học của dao và thông số cắt , phoi 
cắt ra có thể có nhiều dạng khác nhau. 
* Phoi xếp : khi gia công vật liệu dẻo ( nhôm, đồng thau... ) tốc độ cắt 

thấp , chiều dầy cắt lớn , góc cắt tương đối lớn. Phôi kéo dài từng đoạn 
ngắn mặt đối diện với mặt trước bóng , mặt kia có nhiều gợn nứt , phoi có 
dạng từng đợt xếp thành. 

* Phoi dây : thu được khi gia công vật liệu dẻo khi tốc độ cắt cao , 
chiều dày cắt bé , phoi kéo dài liền trục , mặt cắt đối diện mặt trước dao 
rất bóng mặt kia hơi bị gợn – Phoi biến dạng ít quá trình cắt dễ dàng. 
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* Phoi vụn : khi gia công vật liệu giòn ( gang , đồng thau cứng ). Vì 

vật liệu giòn không qua giai đoạn biến dạng dẻo, có hệ số liên kết Zk 
kém (nên đứt không trượt ), do đó độ bóng chi tiết không cao. 

 
3.2  Biến dạng kim loại trong quá trình cắt. 
3.2.1/ Biến dạng bình quân( BDBQ) và biến dạng tổng cộng( BDTC) 
  Biến dạng kim loại là nguồn gốc phát sinh ra các hiện tượng : lực , nhiệt , 
ma sát , hoá lỏng....  Nghiên cứu sự biến dạng trên diện tích cắt, ta nêu lên 
hai khái niệm: 
* Biến dạng tổng cộng : Sự biến dạng toàn bộ hạt tính thể kim loại trên 

diện tích lớp cắt. 
* Biến dạng bình quân : Sự biến dạng trung bình của lớp cắt ta coi là biến 

dạng lớp kim loại cách lưỡi cắt một đoạn a/2 .  
 
    Sở dĩ có 2 khái niệm trên vì biến dạng  trên diện tích cắt không đều gần 
lưỡi cắt thì kim loại bị biến dạng nhiều hơn. Từ khái niệm trên ta có: 

BDTC=BDBQ.Fc¾t 

 

b

t

a

S

ϕ

 
H3.3  Diện tích lớp cắt   

Nhận xét : 
* Khi so sánh 2 quá trình cắt mà S*t bằng nhau ta có thể so sánh bằng 

biến dạng dẻo tổng cộng nhưng khi S*t khác nhau phải so sánh bằng biến 
dạng bình quân. 

  Mỗi loại biến dạng đặc trưng cho mỗi hiện tượng khác nhau.  
              Thí dụ : BDTC đặc trưng cho sự tiêu hao công suất cắt gọt. 
                            BDBQ đặc trưng cho hiện tượng co rút phoi..... 
3.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến biến dạng : Sự biến dạng của kim loại 
phụ thuộc vào nhiều yếu tố vật liệu , lực cắt , hình dạng dao , chế độ cắt... 
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3.2.2.1 ảnh hưởng của kim loại gia công : 
  Vật liệu dẻo : nếu ZB cao khó biến dạng và ngược lại 
  Vật liệu giòn : độ cứng HB cao khó biến dạng và ngược lại  
   ZB: biểu hiện sức liên kết mạng kim loại , khi ZB hơi cao sự liên kết chặt 
chẽ nên lực lớn mới để biến dạng chúng. 
 
3.2.2.2  Chế độ cắt ( v,S,t ):                       

* ảnh hưởng của t : khi t biến đổi thì b thay đổi , a không đổi do đó BDTC 
thay đổi  

* ảnh hưởng của S : khi S tăng thì  b = cost , a tăng → BDTC tăng ít , 
BDBQ giảm và ngược lại. 

* ảnh hưởng của v : khi tăng v thì  F c = cos St nhưng nhiệt cắt tăng 
làm biến dạng thay đổi như sau :                           

      v tăng từ 0 đến 50 m/phút nhiệt tăng , hệ số à ma sát tăng lực cản cắt gọt 
tăng → b dạng tăng. 
          v > 50 m/phút lớp phoi tiếp xúc mặt trước chảy ra tạo ra lớp bên trên 
thì  à ma sát giảm do đó biến dạng giảm. 
3.2.2.3  Hình dáng hình học của dao :                                        
* Góc thoát γ : khi γ tăng → góc cắt δ giảm , sự chèn ép kim loại trong 

khi cắt ít , phoi thoát dễ biến dạng giảm. 
* Góc sát α : α lớn ma sát giữa dao và chi tiết giảm , biến dạng giảm 
* Góc ϕ : khi ϕ tăng thì  b giảm và a tăng  ( vì b=t/sinϕ và a=s.sinϕ), 

do đó biến dạng thay đổi theo hàm sin nhưng nói chung ϕ tăng biến dạng 
giảm 

* Bán kính mũi dao : khi tăng r  bán kính mũi dao biến dạng tăng. 
Ngoài các yếu tố kể trên còn cần kể đến là dung dịch tưới : dung dịch 
tưới thường là giảm nhiệt và bôi trơn do đó biến dạng giảm . 

 
3.3 Các biểu hiện của biến dạng kim loại 
 
  Phần này nghiên cứu một số đặc trưng cho biến dạng, đó là cơ sở để xác 
định các nguyên nhân cản trở quá trình cắt gọt và có biện pháp khắc phục. 
3.3.1/ Hiện tượng co phoi : 
3 .3.1.1 Hiện tượng :  
  Dưới tác dụng của lực cắt phần kim loại chịu biến dạng dẻo mạng tinh thể 
xô lệch và trượt lên nhau theo phương lực tác dụng làm cho chiều dài phoi co 
lại , chiều dày phoi lớn lên hiện tượng đó gọi là co phoi. Nếu cho rằng thể 
tích khối kim loại trước và sau biến dạng không đổi và bf = b thì ta có :         
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K=L/L1=a1/a=Ff/F 

 
K : hệ số co phoi. 

L

a

L1

a1

L , a : chiều dài , chiều dầy lớp kim loại cần 
cắt 
L1 , a : chiều dài , chiều dầy phoi. 
Phương pháp xác định hệ số co phoi : được 
xác định bằng 2 phương pháp.  
 
 
 
 

H3.4  Hiện tượng co phoi 

* Trực tiếp : đo trực tiếp chiều dài dầy phoi cắt ra bằng dụng cụ đo 
chiều dài hoặc bằng kính hiển vi. 

* Gián tiếp : đo chiều dài phoi và cân trọng lượng phoi ( áp dụng phoi 
dài từ 5 ÷ 10 mm ). 

K=Ff/F= ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

StL
m

tS
L

10

1

γ
γ

 

           Trong đó :  
                            m    : khối lượng phoi.  
                             γ    : khối lượng riêng. 
                             S, t : bước tiến dao và chiều sâu cắt. 
                             L1   : chiều dài cắt phoi. 
3.3.1.2 Nhận xét : 
* Khi K tăng dẫn đến biến dạng bình quân tăng và ngược lại 
* K có thể lớn hoặc nhỏ hơn đơn vị               
Ví dụ : 
Hợp kim Titan  BT2 : 
- v = 5m/phót                K = 1,6 
- v = 35 ÷ 50 m/phót    K = 1 
- v = 100 m/phót           K = 0,8 
* Các nhân tố làm biến dạng bình quân tăng làm cho K tăng. 
* Người ta chứng minh được biến dạng dẻo sẽ cực tiểu khi K = 1.             
3.3.2/  Hiện tượng lẹo dao ( phoi bám ) :                         
3.3.2.1 Hiện tượng : Khi cắt phoi dây trên mặt trước dao kề ngay lưỡi cắt 
thường xuất hiện những lớp kim loại có cấu tạo tế vi khác với vật liệu gia 
công và dao. Nếu lớp kim loại này bám chắc vào dao thì gọi là lẹo dao.                          
Do biến dạng lớn độ cứng lẹo dao = 2,5 ÷ 3,5 lần độ cứng vật liệu gia công. 
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h

γ

γ
h

loại 2

loại 1

h

γ

h
γ

loại 1

loại 2
 

H3.5  Các loại lẹo dao 

3.3.2.2 Các loại lẹo dao : Nhiều công trình nghiên cứu cho thấy có 2 loại lẹo 
dao  
* Lẹo dao ổn định : nằm dọc theo lưỡi cắt trong suốt quá trình cắt , 

loại này gồm một số lớp song song với mặt trước hình thành khi cắt thép 
với chiều dày bé. 

* Lẹo dao chu kỳ : gồm hai phần, phần nền sát với mặt trước của 
dao ( là lẹo dao loại 1 ) , trên nền là phần thứ 2 gọi là phần lõi sinh ra và 
mất đi nhiều lần trong một đơn vị thời gian. Sự xuất hiện lẹo dao làm cho 
góc cắt dao trong khi cắt luôn luôn thay đổi. 

Thí dụ : Thực nghiệm khi cắt thép 45 bằng dao thép gió( không tưới nguội) 
chiều cao của lẹo dao bằng 90,7 mà . 
3.3.2.3 Giải thích :  

   

S
S1

T

Q
 Điều kiện hình thành và mất đi của 
lẹo dao có thể giải thích bằng hình vẽ 
sau .                
Trong đó :  
    T

r
 lực ma sát giữa phoi và mặt trước 

dao. 
S
r

  lực thoát phoi. 
Q
r

  lực ma sát trong nội bộ kim loại bị 
cắt. 
 

      
H3.6  Các lực tác dụng trong hiện tượng lẹo dao 

  Do mặt trước chịu áp lực lớn và do mặt trước không tuyệt đối nhẵn nên lớp 
kim loại nằm sát mặt trước có tốc độ di chuyển chậm trong điều kiện khi 
thắng lực ma sát trong nội bộ kim loại sẽ nằm ở mặt trước dao tạo thành lẹo 
dao khi T > 

r
S
r

+  hình thành lẹo dao. Khi chiều cao h lớn dần sức bám lẹo Q
r
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dao giảm < T

r
S
r

+ Q
r

 lập tức lẹo dao bị phá huỷ ( cuốn theo phoi ) quá trình 
lại lặp lại. 
3.3.2.3 ảnh hưởng của lẹo dao :                           
* Khi gia công thô hiện tượng lẹo dao có lợi vì nó làm tăng góc trước , 

phoi thoát dễ , ngoài ra nó bảo vệ lưỡi cắt. 
* Khi gia công tinh ta không muốn có lẹo dao vì nó làm hụt kích thước 

và làm giảm chất lượng bề mặt gia công , gây rung động khi cắt gọt.          
3.3.2.4 Cách khắc phục lẹo dao :                         
* Dùng biện pháp giảm ma sát giữa phoi và mặt trước dao, tăng góc 

trước , mài bóng mặt trước , dùng dung dịch tưới nguội.... 
* Vì tốc độ cắt là nhân tố ảnh hưởng nhiều đến lẹo dao ta sử dụng tốc 

độ ngoài vùng lẹo dao như sau :    
              Gia công kim loại độ cứng trung bình v > 60 ÷ 70 m/ph 
              Gia công nhôm                                    v > 250 ÷ 300 m/ph 
3.3.3/ Sự hoá cứng :                               
3.3.3.1  Hiện tượng : Do lớp kim loại tiếp xúc với dao bị biến dạng, mạng 
tinh thể kim loại bị xô lệch đi làm độ cứng tăng lên gọi là sự hoá cứng. Chiều 
sâu hoá cứng có thể tới 2 mm và độ cứng có thể tăng tới 3 ÷ 4 lần.                           
3.3.3.2  Nguyên nhân:  Hoá cứng là một biểu hiện của biến dạng dẻo vì vậy 
nhân tố nào làm biến dạng tăng thì hoá cứng nhiều.            
Thí dụ : khi dao bị mòn bán kính cong hơn lưỡi cắt tăng do đó biến dạng dẻo 
tăng. 
 
3.4 Các hiện tượng xẩy ra trong quá trình cắt 
 
3.4.1/ Hiện tượng rung động :                            

Trong quá trình cắt gọt luôn luôn phát sinh ra rung động , làm ảnh hưởng 
đến chất lượng gia công , dễ gẫy mũi dao. 

Có 2 loại rung động : rung động tự rung và rung động cưỡng bức ( còn gọi 
là rung động tự chấn  và ngoại chấn ). 
3.4.1.1 Rung động cưỡng bức:  sinh ra do các nguyên nhân sau : 
* Lực cắt gọt không đều do thực hiện cắt gọt gián đoạn nên lượng dư 

gia công không đều. 
* Lực ly tâm do các bộ phận quay không cân bằng ( mất cân bằng 

động) gây nên. 
* Rung động do các máy bên ngoài tác động. 
   Khắc phục rung động cưỡng bức : tăng độ cứng vững máy , dao , đồ gá , 
nâng cao độ chính xác khi chế tạo phôi, đặt những máy khi làm việc có độ 
rung động lớn : dập , đột , rèn... xa những máy làm việc chính xác. 
3.4.1.2 Rung động tự phát : sinh ra do các nguyên nhân sau 
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* Lực ma sát giữa phoi và dao biến đổi ( trong khi cắt phoi vụn , phoi rời ). 
* Sự hoá cứng không đều. 
* Sự thay đổi độ cao h của lẹo dao. 
  Các nguyên nhân trên hình thành trong khi tạo phoi nó chỉ có thể khắc phục 
giảm bớt không thể loại trừ hoàn toàn. 
3.4.2/ Chất lượng bề mặt gia công : 
Chất lượng bề mặt gia công của chi tiết được đánh giá bằng 2 yếu tố : 
* Cơ lý tính lớp bề mặt. 
* Độ bóng lớp bề mặt gia công. 
  Phần này ta nghiên cứu về độ bóng bề mặt gia công vì nó biểu hiện rõ rệt 
nhất sự ảnh hưởng của việc chọn dao , chế độ cắt tới chất lượng bề mặt gia 
công. 
      Người ta chia vào các chỉ tiêu Ra ( độ cao trung bình số học ) Rz ( độ cao 
nhấp nhô ) chia độ nhẵn ra 14 cấp ∇ 1 ÷ ∇ 14 theo tiêu chuẩn cũ và cấp 
chính xác IT gồm 20 cấp( IT01, IT0, IT1....IT18). 
3.4.2.1 ảnh hưởng của độ bóng bề mặt tới tính năng làm việc của chi tiết : 
* Tại đỉnh lồi lõm gây ứng suất tập trung tại đó nếu để bẩn và ẩm ướt gây 

ăn mòn kim loại. 
* Đối với mối ghép : độ nhấp nhô dễ bị nén làm thay đổi đặc tính mối 

ghép. 
Những nguyên nhân chủ yếu và biện pháp khắc phục : 
Điều kiện gia công : 
* Vật liệu gia công quá mềm dễ hình thành lẹo dao , gây rung động , độ 

bóng giảm. 
* Vật liệu giòn : phoi vụn , lực cắt thay đổi gây rung động độ bóng giảm. 
3.4.2.1 ảnh hưởng chế độ cắt : 
 Trước hết ta tính chiều cao vết răng lược để lại trên chi tiết do quá trình gia 
công 
Khi r  0 ≠
CH=S2/8r 

A B

C

H H

Cr
ϕ

1
ϕ

ϕϕ
1

S
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H3.7   Tính độ nhám khi gia công 

 
Nhận xét : Muốn giảm chiều cao nhấp nhô ta có thể giảm S , ϕ, ϕ1, và r 
nhưng chú ý rằng : 
- Giảm S ảnh hưởng đến năng xuất chỉ tăng khi các yếu tố khác đã giải 

quyết. 
- Giảm ϕ , ϕ 1, thì lực Py tăng phụ thuộc hệ thống máy dao có cứng 

vững không. 
- Tăng r đối với dao hợp kim mài r là khó khăn do vậy người ta có thể 

thay bằng lưỡi cắt nối tiếp có ϕ0 = 0 có f = ( 1 ÷ 2 ) mm. 
 
3.4.2.2 Một số thông số khác : 

1V 2V V = (60 ÷70)3  V=100
m/phót

h
h

20 40 8060 100 120

20

40

60

80

100

µm

δ=90°

δ=60°

δ=45°

 
H3.8  Các thông số ảnh hưởng đến độ bóng 

- Tốc độ cắt : trong các nhân tố chế độ cắt thì tốc độ có ảnh hưởng lớn nhất 
đến độ bóng. 
* Vật liệu dẻo : khi tốc độ cắt ngoài vùng hình thành lẹo dao biến dạng khi 

cắt giảm ít rung động độ bóng tăng (v > 60 ÷ 70 m/phút). 
* Vật liệu giòn : ở tốc độ thấp phoi đứt theo biên giới hạn tinh thể độ bóng 

thấp , ở tốc độ cao tinh thể bị cắt ngang nên nhấp nhô bề mặt giảm. 
* Góc sau α : khi α tăng , diện tích tiếp xúc dao và chi tiết giảm , ma sát 

giảm , độ bóng tăng. 
* Góc cắt γ : giảm góc cắt δ ( tăng γ ) thoát phoi dễ hơn , phoi ít biến dạng , 

độ bóng tăng. 
* Dung dịch trơn nguội : là một nhân tố ảnh hưởng lớn đến độ bóng , chọn 

được dung dịch trơn nguội thích hợp trong cùng một điều kiện gia công 
nâng cao độ bóng lên một cấp. 

3.5  Dung dịch trơn nguội (tưới nguội) 
3.5.1/ Tác dụng của dung dịch tưới trong quá trình cắt : 
* Dung dịch tưới trong quá trình cắt làm giảm nhiệt độ khu vực cắt 

làm tăng được tốc độ cắt , dao bền hơn , độ bóng tăng. 
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* Nâng cao được độ chính xác kích thước ( chi tiết và dao không giãn 

nở vì nhiệt ). 
* Bôi trơn ma sát do đó giảm công suất cắt. 
* Trong điều kiện có bôi trơn quá trình cắt có thể chuyển từ phoi rời , 

xếp sang phoi dây.  
3.5.2/ Yêu cầu cơ bản của dung dịch tưới : 
* Thu nhiệt tốt với tốc độ làm nguội cao. 
* Phải có tính bôi trơn có lợi cho việc nâng cao năng suất , độ bóng bề mặt. 
* Phải có tính ổn định hoá học , không tác dụng hoá học với chất khác , 

oxy hoá không gây biến chất. 
* Không có axít , kiềm mạnh làm gỉ máy và hỏng do công nhân. 
* Không có mùi khó chịu , không độc làm hại sức khỏe công nhân. Hiện 

nay dung dịch tưới đang dùng vẫn còn nhược điểm mùi hăng khó ngửi , 
có hoạt tính làm gỉ máy. 

3.5.3/  Một số dung dịch tưới thông dụng : 
3.5.3.1 Nước tưới : 
* Thành phần : 
-  Loại 1 : Nước + ( 1 ÷ 1,5 )% NaNO3 + ( 0,4 ÷ 0,6 )% Na2CO3.  
-  Loại 2 : Nước + ( 0,25 ÷ 0,3 )%NaNO3 + (1 ÷ 1,5 )% Na2CO3

. 

  Sự có mặt NaNO3 , Na2CO3 làm mềm nước , tăng tính bôi trơn. 
* Pha chế : Pha Na2CO3 với H2O ở 380 C sau đó đổ thêm NaNO3 để 12 giờ 

sau đó đem lọc và sử dụng. 
* Ưu điểm : rẻ tiền dễ pha chế , làm nguội tốt , không gỉ , dễ bảo quản. 
3.5.3.2 Dầu hoà tan nhũ tương ( Êmunxi ) 
* Thành phần : Nước xà phòng + axít hữu cơ + cồn. Dung dịch này màu 

sữa , mùi hăng , tính lưu hoá cao , nếu thêm vào dung dịch 1 lượng lưu 
huỳnh ta được dầu hoà tan có hoạt tính cao. 

* Công dụng : ở nước ta nhà máy cơ khí Hà Nội sử dụng loại nước bôi trơn 
sau  

- Khi mài : 5% ªmunxi + 3% CaCO3 + 2% Na2NO3 + H2O 
- Khi tiện phay : 3% êmunxi + 3% CaCO3 + 0,3% Na2NO3 + 

H2O. 
  Khi gia công trên máy chính xác pha thêm dầu chạy máy , hoặc nhựa thông 
chống gỉ. 
3.5.3.3 Dầu tưới : 
- Thành phần bao gồm các loại dầu khoáng vật , dầu hỗn hợp , dầu thực vật , 
dầu động vật. 
+ Loại 1 : 20% mỡ lợn + 2% l−u huỳnh ( bột ) + 39% dầu hoả , 39% dầu máy 
số 10. 

 36



Nguyên lý cắt & Dụng cụ cắt 
Chương 3 : Quá trình  cắt  gọt  kim  loại  

 
+ Loại 2 : 20% dầu máy đen + 2% l−u huỳnh ( bột ) + 39% dầu hoả , 39% 
dầu máy số 10. 
  Tác dụng : chủ yếu là bôi trơn , hút nhiệt và thâm nhập kém , thường dùng 
khi gia công tinh. 
3.5.4/ Phương pháp tưới dung dịch :                                                 
3.5.4.1 Yêu cầu khi tưới : 
* Tưới đúng vào vùng cần tưới. 
* Đủ lực lượng cần thiết. 
* Không ảnh hưởng đến công nhân sản xuất. 

S

(a) (b) (c) (d)  
H3.9  Các phương pháp tưới nguội 

3.5.4.2 Các phương pháp tưới nguội : 
 

* Khi tiện : khi tiện thông dụng là tưới từ trên xuống việc tưới đơn giản 
nhưng cần lưu lượng lớn mới đảm bảo yêu  cầu cần thiết ( hình a ). Khi 
gia công kim loại cứng người ta dùng phương pháp tưới từ dưới lên 
phương pháp này ưu điểm là tưới trực tiếp vào vùng có nhiệt độ cao 
nhưng cần đảm bảo kín tránh dung dịch văng ra ngoài ( hình b) ngoài ra 
còn dùng phương pháp đối lưu phương pháp này chủ yếu làm nguội dao 
bảo vệ tốt nhưng chế tạo dao phức tạp(hình c). 

* Khi phay : tưới dung dịch đặt ở phía dao đi ra khỏi cung tiếp xúc ( để 
dao khỏi bị tuột )(hình d).           

3.5.4.3 Lưu lượng tưới : 
  Lưu lượng tưới phụ thuộc vào phương pháp gia công và tính dung dịch.    
* Khi tiện :                             tưới nước + dầu hoà tan ( 10 ÷ 12 ) lít/phút. 
* Khi phay :                            tưới nước , dầu lưu hoá ( 10 ÷ 20 ) lít/phút. 
* Khi mài :                              tưới H2O, dầu hoà tan 20 lít/phút. 
* Cắt ren, cắt bánh răng H20: dầu lưu hoá ( 3 ÷ 4 ) lít/phút. 
* Chuốt :                                  dầu lưu hoá ( 1 ÷ 3 ) lít/phút. 
 
3.5.5/ Những chú ý khi dùng dung dịch tưới nguội : 
+ Chọn đúng dung dịch cần tưới. 
+ Kiểm tra dung dịch trước khi dùng: 
   Kiểm tra có nhiều biện pháp nhưng chủ yếu và đơn giản dùng phênoltalêin. 
Kiểm tra tính ăn mòn của dung dịch, nhỏ phênol vào dung dịch nếu không 
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xuất hiện màu hồng chứng tỏ dung dịch có axít, ta cho thêm vào dung dịch 
một ít Na2NO3 để trung hoà ( phải pha riêng ở 38o C rồi mới hoà lẫn ) Mặt 
khác phải kiểm tra nếu dung dịch phân lớp thì phải huỷ dung dịch đó bằng 
cách nhỏ dung dịch đó lên 1 tấm kim loại nếu sau ( 30 phút đến 1 giờ ) 
không có vết ố thì dung dịch đó dùng được ). 
+ Lưu lượng tưới vừa đủ. 
+ Chú ý an toàn lao động. 
+ Đúng kỳ hạn thay thế dung dịch. 
 

Câu hỏi ôn tập chương 3. 
 

1. Giải thích quá trình hình thành tạo phoi? 
2. Có những loại phoi nào, đặc điểm và cách thức tạo ra các loại phoi 

đó? 
3. Trình bày các biểu hiện biến dạng của kim loại (hiện tượng co phoi, 

lẹo dao) và cách khắc phục? 
4. Các hiện tượng xảy ra trong quá trình cắt? 
5. Nêu yêu cầu, đặc điểm  của dung dịch trơn nguội, trình bày một số 

dung dịch trơn nguội em biết?
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Chương 4  
 

Bài 4  

lực cắt khi tiện 
 ( 3 tiết) 

 
1. Mục đích:  
 

  Nghiên cứu tác dụng của các lực lên dao cắt, phôi, máy. 
 

2. Yêu cầu:  
 

- Tổng hợp và phân tích được lực cắt. 
- Nắm được tác dụng của các lực lên dao cắt, phôi, máy. 
- Nắm được các nhân tố ảnh hưởng đến lực cắt và tính được lực cắt. 
 

nội dung 
 

4.1 Khái niệm 
 
  Muốn thực hiện 1 quá trình cắt, dao nhận 1 công do động lực máy cung cấp, 
nhờ động lực này dao tác động và cắt các phần thừa kim loại. Ngược lại phản 
lực cũng sẽ tác dụng trở lại vào dao 1 lực bằng lực tác động từ dao vào phôi 
nhưng ngược chiều. 
  Dao muốn cắt gọt được không những phải thắng được lực liên kết trong nội 
bộ tinh thể kim loại mà còn thắng được lực ma sát, công đó dưới dạng lực gọi 
là lực cắt, phản lực lên dao gọi là lực cản cắt gọt. 
4.2 phân tích và tổng hợp lực: 
 

Q
1

Q2

1N

2
N

F1

2F

N1

Q
1

1F

2
N

2F

2
Q

1Q

Q
2

R

   
H4.1  Phân tích và tổng hợp lực 
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Khi cắt, phoi  tác dụng lên mặt trước của dao , phân tích lực bao gồm lực 

pháp tuyến 1N
r

, lực ma sát 1F
r

, phân tích tương tự mặt sau có pháp tuyến 2F
r

, 
lực ma sát 2F

r
. Hợp lực R

r
 là tổng hợp các lực các lực lên dao tiện . Để tiện 

nghiên cứu người ta thường phân lực tổng hợp lực R
r

theo các hướng tiếp 
tuyến, hướng kính và ngược với hướng chuyển động chạy dao. 

 Ta có: 
 XP
r

 : lực chạy dao tác dụng ngược hướng với hướng chạy dao ( Px  cần để tính 
độ bền chi tiết trong chuyển động phụ, độ bền dao cắt, công suất cơ cấu chạy 
dao). 

YP
r

  : lực hướng kính nằm trong mặt phẳng nằm ngang và vuông góc với 
đường tâm chi tiết. 

n

Px

PN

R

yP

zP

ψ

ϕ

 
H4.2 Phân tích lực 

 

ZP
r

 là lực tiếp tuyến tác dụng theo hướng chuyển động  chính, trên mặt 
phẳng thẳng đứng và có tác dụng cản trở chuyển động chính. 

  Ta cã vÐct¬ R
r

= XP
r

+ YP
r

+ ZP
r

 = P
r

n + P
r

z. 

  Độ lớn Px=
222

xP zy PP ++  

  Khi cắt bằng dao tiện =ϕ có các quan 
hệ sau:  

000 15,0,45 == γλ  ta 

 Px: Py: Pz ≈  0,3: 0,4: 0,5. Thay vào ta có R 1.1 ÷1,8 P≈ z. Ta 
có góc hợp bởi (Pz, R)=ψ  =250 ÷400. Từ đó ta thấy lực cản 
chính ZP

r
không nhỏ hơn lực tổng hợp bao nhiêu, từ đó ta 

chủ yếu nghiên cứu lực cắt là PZ

r
. 

 

B

H

 40



Nguyên lý cắt & Dụng cụ cắt 
Chương 4: Lực cắt khi tiện 

 
 
 
4.3 Tác dụng lên dao và phôi 
 
4.3.1/  Tác dụng của phản lực lên dao. 
Pz gây ra uốn dao theo phương thẳng đứng da đó muốn dao làm việc ta phải 

đảm bảo sao cho : [ ]u
x

z
u W

lP
σσ ≤=   

Trong đó  
  l: chiều dài dao chịu uốn. 
  Wx : Môđun chống uốn, với thân dao có tiết diện hình chữ nhật Wx=BH2/6. 
thân dao có tiết diện hình tròn Wx= (cm32/3Dπ 3). 
  Py là lực đẩy dao ra khỏi phôi gây nén lệch tâm dao nhưng do nhỏ nên người 
ta thường bỏ qua . 
  Px gây uốn dao theo phương ngang . 
  4.3.2/  Tác dụng của các phản lực lên máy:  
  Với tác dụng của lực cắt Pz tạo ra mômen cắt Mc=PzD/2, Mc gây xoắn trục 
chính, uốn trong bánh răng máy, muốn cắt gọt được Mc ≤  , [ ]Mt [ ]Mt  là 
mômen xoắn lớn nhất  cho phép mà trục chịu được . 
 Py kết hợp với Px gây uốn trục chính và thông qua bàn dao gây uốn trục trơn, 

trục vít me. 
  Px gây nén trục chính do đó cần 
chú ý khi chọn ổ lăn trục chính, Px 
gây cản trở chuyển động tiến gây 
uốn các chi tiết máy, làm tăng áp 
lực của bàn dao lên rãnh trượt làm 
mau mòn rãnh trượt.  
4.3.3 Tác dụng lên vật gia công 
  Hợp lực Pz,Py tạo ra mômen xoắn 
vật và uốn vật: QPP YZ

rrr
=+  

H4.3  Lực tác dụng của dao vào phôi 

 Q: Gây ra sai số về đường sinh làm cho chi tiết có hình tang trống hoặc loa 
kèn, đây là sai số hình học chi tiết gia công, sai số đó phải đảm bảo: 

f = 
][

.
. 3

f
ESJm
LQ

≤
 

Q= 22 PxPy +  

R

Pz

Py

Q

l

n
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Mâm cặp

Mũi tâm

Tốc kẹp

 
 

H4.4   Các trường hợp tiện ngoài 

 
Trong đó: 
 
L: chiều dài chịu uốn (mm). 
m: hệ số cứng vững. 
E: môđun đàn hồi(KG/mm2). 
  Thép E = 2.103 KG/mm2

  Gang E =  8.103 KG/mm2

  J: m«men quán tính J=0,05 d4(mm4). 
  [f] độ võng cho phép 
  Gia công thô [f] = 0,2÷0,4 
  Gia công tinh [f] = 0,05÷0,1 
  Nếu không đảm bảo điều kiện trên ta phải dùng biện pháp tăng cứng vững 
hoặc thay đổi chế độ cắt ( giảm t ). 
  Như trên ta đã biết lực cản cắt gọt biểu thị mức độ tiêu hao công suất do 
động lực máy cung cấp. Muốn làm việc được thì phải đảm bảo:  

Ncg ≤ N®η 
  Trong đó: 

Ncg = 
1020.60
.VPz (KW) 

Pz : Lực cắt                  (N) 
v  :  Vận tốc                (v/ph) 
Nđ: công suất động cơ(KW) 
η:    hiệu suất máy. 
 
4.4 Các nhân tố ảnh hưởng tới lực cắt 
 
 4.4.1/ Vật liệu gia công: 
 Trị số lực cắt phụ thuộc vào vật liệu gia công vào cơ lý tính vật liệu, ví dụ 
như lực cắt khi tiện vật liệu dẻo lớn hơn khi tiện vật liệu giòn. 
  Thép có σB = 75 KG/mm2, tiện gang có độ cứng bằng 190HB làm tiêu 
chuẩn. Khi cắt vật liệu khác sẽ điểu chỉnh bằng cách nhân thêm hệ số KVL.  
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 Đối với thép:  KVL= npB )
75

(σ  

 Đối với gang:  KVL= npHB )
190

(  

 
 4.4.2/  Tốc độ cắt: 

  Nếu tăng tốc độ cắt lúc đầu lực cắt giảm 
một chút vì có xuất hiện lẹo dao làm biến 
dạng giảm, sau đó biến dạng tăng lên do ma 
sát  làm tăng    lẹo dao, cuối cùng thì biến 
dạng giảm nên biến dạng có biến đổi như hệ 
số co phoi. 
 4.4.3 Góc sau α:  
  Nếu α càng lớn thì lực cắt giảm vì ma sát 
dao chi tiết giảm – biến dạng giảm. 
    
 

 
 H4.5  Biểu đồ biểu thị sự phụ thuộc của lực cắt vào vận tốc cắt. 
 4.4.4/ Góc trước γ:  
  Nếu góc trước γ lớn phoi thoát dễ hơn, dễ gây biến dạng làm giảm lực cắt,  
qua thực nghiệm ảnh hưởng của γ đến Px, Py nhiều hơn là Pz. 
 4.4.5/ Góc lệch chính ϕ:  
  Với r = 0, khi cố định t và S, nếu ϕ tăng thì chiều dày cắt tăng do đó hệ số 
co phoi giảm dẫn đến Px giảm. 
  Nếu r ≠ 0 thì ϕ ≤ 600,  Pz giảm , nếu ϕ tăng > 600 thì Pz tăng vì  khi ϕ > 600 
chiều dài phần cong lưỡi cắt tăng, biến dạng tăng  → Pz tăng (so với r=0). 
  Qua thực nghiệm thấy: 
ϕ tăng, Py giảm, Px tăng mặt khác vì Py = PN cosϕ, Px = PNsinϕ 
 4.4.6/ Góc nghiêng phụ ϕ1: 
  Góc nghiêng phụ ϕ1 ảnh hưởng không lớn đến lực cắt, ϕ1 tăng thì chiều dài 
đoạn cong lưỡi cắt phụ tăng, biến dạng tăng dẫn đến lực cắt tăng. 
 4.4.7/ Bán kính mũi dao r:  
 Khi r tăng làm Px, Py tăng vì biến dạng tăng Px giảm do góc nghiêng chính 
ϕ ở phần cong lưỡi cắt giảm. 
 4.4.8/ Góc nâng λ:  
  Nếu λ thay đổi từ (-50 ÷ +50) thì hầu như không ảnh hưởng đến lực cắt. Nếu 
λ tăng dẫn đến hệ số co phoi tăng, áp lực phoi lên mặt dao tăng làm hệ số ma 
sát tăng dẫn đến các lực cắt đều tăng. 

20 40 8060

Pz

V(m/p)
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 4.4.9/ Vật liệu làm dao:  
  Chủ yếu ảnh hưởng của ma sát giữa vật liệu dao và phoi. Nếu quy ước lực 
cắt thép gió, hợp kim cứng BK là 100%. 
Cắt bằng dao TK, ……. là (90÷95)% 
Cắt bằng dao sứ …….    là (88÷90)% 
 4.4.10/ Độ mòn dao hs:  
  Độ mòn dao làm cho mặt tiếp xúc với các mặt làm việc, bán kính mũi dao r 
tăng, giảm ở bộ phận cắt (γ,α) làm biến dạng tăng, lực cắt tăng rõ rệt 
4.4.11/ Dung dịch tưới: tưới dung dịch làm ma sát giảm dẫn đến lực cắt giảm. 
 
4.5  Công thức tổng quát tính lực cắt: 
  
  Tổng hợp tất cả các yếu tố ảnh hưởng đến lực cắt ở trên ta có công thức thực 
nghiệm để tính Pz khi chọn tiện ngoài như sau: 

Pz = CPz.t
xpz.Sypz.Vnpz.Kpz (KG) 

  Trong đó:  

ZP
r

 : Lực cắt. 

XP
r

 : Lực hướng kính. 

YP
r

 : Lực dọc trục. 
Cpz: hệ số tuỳ theo vật liệu gia công (bảng 17 trang 17 CĐCGCC) 
 t,S,v chế độ cắt khi tiện 
 - Xpz, Ypz, Npz số mũ (bảng 17 CĐCKGCC). 
 Kpz hệ số hiệu chỉnh phụ thuộc vào các yếu tố ảnh hưởng đến lực cắt 
 - Kpz = Kmz.Kγz. Kϕz. Krz…Kh

  lần lượt là hệ số hiệu chỉnh về vật liệu gia công, góc trước, bán kính, mũi 
dao, độ mòn dao…Tra bảng 18-19 (CĐCKGCC).Tương tự như trên đối với 
Py,Px chỉ thay chữ z bằng chữ x,y. 
4.5.1 Tính công suất cắt:  
 Như trên biết lực cản cắt gọt biểu thị mức độ tiêu hao công suất do động lực 
máy cung cấp-muốn làm việc được thì phải đảm bảo: 

Ncg ≤ N®.η 

- Trong đó: Ncg = 
1020.60
.VPz (KW)                            

-  Đơn vị: Pz (N), V(v/ph) 
 Nđ: Công suất động cơ. 
 η: hiệu suất máy. 
Chú ý: Trong khi tính công suất ta bỏ qua Px, Py vì quá nhỏ so với Pz và coi 
Pz tiêu hao công suất máy cung cấp. 
Ta cũng bỏ qua công suất chạy dao trong công thức: 
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Ns = 
1000.1020.60
.. snPx KW , vì Px quá nhỏ. 

4.5.2 Thí dụ:  
 
   Người ta tiện dọc một trục D =  chiều dài L=300. Vật liệu thép 
cácbon kết cấu < 0,6% C không vỏ cứng σ

02,050±

b = 75KG/mm2, từ phôi có đường 
kính DF = 54 bằng dao hợp kim cứng T5K10 có kết cấu như sau: F=20x30; ϕ 
= 450; ϕ1 = 100; γ = ‐150; λ=0. Quá trình cắt không tưới nguội, tuổi bền trung 
bình của dao T= 50phút. Xác định chế độ cắt khi gia công trên máy 1A62. 
Chi tiết gá trên hai mũi chống tâm. 
 

Bài giải: 
1- Chọn chiều sâu cắt: 

mmDDh F 2
2

5054
2

=
−

=
−

=  <lượng dư nhỏ> nên có thể chọn một lần cắt là đạt 

kích thước, vậy t=2mm 
2- Bước tiến. 
Tính theo sức bền cán dao 

St = 
[ ] )/(

.....6

2

vmm
lKVtC

BH
Ypz

P
nx

P

u

z

zPz

z

σ
 

Dựa vào sức bền vật liệu làm dao, vật liệu gia công chọn vận tốc sơ bộ Vsb= 
190m/phút (Bảng 35-1) 
Theo số liệu ban đầu BxH=20x30; [σ]u=20KG/mm2. 
l=1,5H=1,5.30=45(mm) 
Theo bảng: 
(11-1): Cpz=300; Xpz =1,0; Ypz=0,75; nz=-0,15 
(12-1): Kmp=1,0 
(15-1): Kϕpz=1,0; Kγpz=1,25; Kλpz=1. Vậy Kpz=1,25 
Thay vào công thức 

S2= 8,4
25,1.190.2.300.45.6

20.30.20
75,0

15,01

2

=− (mm/v) 

Tính theo sức bền cơ cấu chạy dao: 

                          S2= üp

px
nXpx

px KVtC
Pm

x ...45,1
 

Theo máy Pm=350KG 
Theo bảng (11-1): Cpx=339; Ypx=0,5; Xpx=1,0 
                  (12-1): Kmp=1,0 
                  (15-1): Kϕpx=1; Kγpx=2; Kλpx=1. Vậy Kpx=2 
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Thay vào công thức: 

S2= 2,0
2.190.2.339.45,1

350
5,0

4,01 =−  (mm/v) 

Theo độ chính xác của chi tiết gia công: 

                            S3= 
[ ]

Ypz
nXpz KpzVTCpzL

fKEJ
z ....1,1 3  

K=48;E=2,1.104; J=0,05.D4; [f]=0,01 

         S3= 3,0
25,1.190.2.300.300.1,1

01,0.50.05,010.1,2.48
75,0

15,013

44

=−  (mm/v). 

Chọn S=Smin=0,2 mm/vòng theo thuyết minh máy chọn SM=0,2 
3- Vận tốc cắt: 

Tính theo công thức: V= Kv
StT

Cv
YvXvm ..

 (m/ph) 

Theo bảng (1-1): Cv=273; Xv=0,15; Yv=0,35; m=0,2 
                  (2-1): Kmv=1,0 
                  (7-1):Knv=1,0 
                  (8-1):Kuv=1,0 
                  (9-1):Kϕv=1,0; Kϕ1v=1,0; Kqv=1 
(10-1): Kov=1,0 vậy Kv=1 
Thay vào công thức: 

V= 1121.
2,0.2.60

273
35,015,02,0 =  (mm/ph) 

Số vòng quay trong một phút: 

n= 713
50.14,3
112.1000

.
.1000

==
D

V
π

 (v/ph) 

Vận tốc thực khi cắt: V= 120
50.14,3
765.50.14,3

1000
..

==
nDπ  (m/ph) 

4- Tính lực cắt: 
  Lực tiếp tuyến: Pz = Cpz.tXpz.SYpz.Vnz.Kpz(KG) 
                              = 300.21.0,20,75.120-0,15.1,25=107 (KG) 
  Lực hướng kính Py= Cpy.tXpySypy.Vny.Kpy; KG 
  Theo bảng (11-1): Cpy=243; Xpy=0,9; Ypy=0,6; ny=-0,3 
                  (12-1): Kmp=1 
                  (15-1): Kϕpy=1; Kγpy=2; Kλpy=1 
  Thay vào: Py=243.20,9.0,20,6.120-0,3.2=117 (KG) 
  Lực dọc trục: Px= Cpx.tXpx.SYpx.Vnx.Kpx ( KG) 
                              = 339.21.0,20,5.120-0,4.2=89(KG) 
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5- Công suất tiêu thụ khi cắt. 
Tính theo công thức: 

N= ( )KWVPz 14,2
102.60
120.107

102.60
.

==  

  So sánh với công suất ở bảng, máy làm việc  đảm bảo an toàn. 
 

 
 

Câu hỏi ôn tập chương 4 
 

1. Trình bày cách phân tích lực ( trường hợp tiện ngoài)? 
2. Cách tính công suất cắt, lượng chạy dao theo sức bền thân dao, sức 

bền cơ cấu máy? 
3. Các nhân tố ảnh hưởng đến lực cắt? 
4. Công thức tính toán lực cắt và giải thích các thông số kèm theo?
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Chương 5 
 

Bài 5 
Nhiệt cắt và sự mòn dao 

( 2 tiết) 
 

1. Mục đích:  
 
  + Nghiên cứu tác động của nhiệt tới dao và sự mòn của dao. 
 
2. Yêu cầu :  
 

      + Hiểu được nguồn gốc của sự phân bố nhiệt. 
      + Nắm được các nhân tố ảnh hưởng tới nhiệt. 
      + Nắm được các giai đoạn mòn dao, các tiêu chuẩn mòn dao. 
 

Nội dung 
 

5.1  Nguồn gốc phát sinh nhiệt 
5.1.1/ Nguồn gốc phát sinh nhiệt: 

Khi gia công thép

θ
o o

θ

Khi gia công gang  
H5.1  Các trường hợp phát sinh nhiệt 

* Trong quá trình cắt gọt kim loại có sự chuyển hoá công sang nhiệt công do 
máy cung cấp để: 
+ Gây biến dạng dẻo trong lớp cắt. 
+ Thắng lực ma sát trên mặt thoát và mặt sát dao. 
 đó chính là nguồn gốc chủ yếu sinh ra nhiệt cắt. 
 
 

 48



Nguyên lý cắt & Dụng cụ cắt 
Chương 5: Nhiệt cắt và sự mòn dao 

 
5.1.2/ Công thức tính nhiệt cắt: 
 
- Từ nhiệt lượng cắt sinh ra, bằng thực nghiệm người ta tính ra công thức: 

Q = 
E
VPz. ( Kcal/ph) 

+ Trong đó: 
- PzV: công cắt gọt (KGm/ph) 
- E: đương lượng công của nhiệt E = 427 KGm/Kcal 
+ Nhiệt lượng sinh ra trong vùng cắt gọt sẽ truyền vào dao, phoi, chi tiết, và 
không khí do vậy ta có: 

Qtc = Qf + Qv + Qd + Qkk

+ Qtc, Qf, Qv, Qd, Qkk: là nhiệt lượng tổng cộng, nhiệt lượng tản trên phoi, vật, 
dao và không khí. 
- ở đây ta nghiên cứu nhiệt trên dao ta thấy: 
+ Kim loại dẻo: Khi gia công nhiệt từ vùng cắt gọt vào dao từ chỗ  tiếp xúc 
giữa phoi và mặt trước. 
+ Kim loại giòn: không hình thành phoi dây nên áp lực chủ yếu là mặt sau, 
nhiệt truyền theo mặt sau là chủ yếu lên dao. 
 
5.2  Sự ảnh hưởng các nhân tố đến nhiệt trên dao 
 
  Nhiệt lượng sinh ra trên dao trong qua trình cắt phụ thuộc các yếu tố sau: 
 
5.2.1/ Vật liệu gia công:  
 
  Chủ yếu ảnh hưởng của độ bền  σB  và tính dẫn nhiệt của kim loại thông 
thường kim loại   dẫn nhiệt kém khi σB tăng, lực cản lớn dẫn đến Qtc tăngdo 
đó Qd tăng. 
5.2.2/  Chế độ cắt: 
5.2.2.1 Chiều sâu cắt t:  

* Khi t tăng thì 
 t↑dẫn đến Pz↑ do đó Qtc↑dẫn đến Qd↑ nhưng t↑làm cho rộng lớp cắt b↑, 
kết hợp với Fcắt↑làm cho nhiệt lượng thoát theo phoi (Qf) lớndẫn đến Qd ↓. 

* Tổng hợp lại ta thấy: t tăng thì Qd tăng ít. 
5.2.2.2  Bước tiến S:  
Khi S↑thì lực dọc trục Px↑dẫn đến diện tích lớp cắt F cắt↑ làm cho nhiệt 
lượng thoát theo phoi (Qf)↑. Nhưng a tăng áp lực trên dao lớn do đó khi S 
tăng Qd tăng vừa phải (nhiều hơn khi tăng t). 
5.2.2.3  Tốc độ cắt:  

 49



Nguyên lý cắt & Dụng cụ cắt 
Chương 5: Nhiệt cắt và sự mòn dao 

 
 Khi tăng v: nhiệt lượng sinh ra do biến dạng giảm. Nhưng nhiệt cắt do ma 
sát lớn nên khi v↑dẫn đến Qd↑ nhưng mức độ chậm hơn sự tăng v. 

 
5.2.2/  Một số nhân tố khác 
5.2.2.1 Góc cắt δ:  
  Khi góc cắt δ↑(γ↓) phoi khó thoát Px↑do đó Qd↑ , mặt khác khác δ↑ khả 
năng tản nhịêt về thân dao tốt hơn nên Qd↓. 

* Theo thực nghiệm ta thấy: 
  Khi δ = (650÷750) nhiệt thay đổi không 
đáng kể. 
       δ= ( 75 ÷ 85 )0C nhiệt tăng do sự phát 
nhiệt lớn hơn sự tản nhiệt. 
5.2.2.4 Góc lệch chính ϕ 
  Khi ϕ ↑ tải trọng giảm ít Q ↓ ít nhưng mặt 
khác ϕ↑ chiều dài lưỡi cắt ↓ b ↓ góc mũi 
dao giảm truyền nhiệt kém. Kết quả: 

s=0,5mm/v
t=2

420

400

380

360

340

80°60°40° 50°30° 90°

v

70°

440

v=15m/ph

ϕ

γ=15°

ϕ↑→Qd↑
H5.2 Sự phụ thuộc của gócϕ vào vận tốc v  

5.2.2.3  Bán kính mũi dao, tiết diện thân dao: 
Khi R ↑, F ↑dÉn đến θ0  ↓ 
5.2.2.4  Dung dịch tưới 
Khi tưới dung dịch trơn nguội thì Qd↑ 
Tóm lại: Muốn xác định nhiệt dao người ta dùng công thức thực nghiệm sau: 

θ0 = Cθ.tx,Sy.Vz.Kθ

Cθ
 : hằng số phụ thuộc vật liệu dao, chi tiết.  

Kθ: hệ số biểu thị quan hệ giữa các thông số khác với nhiệt độ dao. 
 
5.3  Sự mòn của dao 
 
5.3.1/ Khái niệm về sự mòn và các hình thức mòn của dao 
 
  Trong quá trình cắt kim loại do ma sát giữa phoi và mặt thoát, vật và mặt 
trước làm cho dao bị mài mòn, làm thay đổi hình dạng góc độ dao. 
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B

f
B

fº
f

hshs β

α

γ

β

α

hf

β

(a) (b) (c) (d)

ρ

 
H5.3  Các hình thức mòn dao 

  Tuỳ theo điều kiện cắt, tính chất vật liệu gia công, vật liệu dao: 
   Dao bị mòn theo các hình thức sau: 
+ Mài mòn theo mặt sau (hs) : Xảy ra khi cắt chiều dầy bé t < 0,4mm, gia 
công vật liệu giòn. 
+ Mài mòn theo mặt trước: Xảy ra khi gia công vật liệu dẻo t > 0,6mm, khi t0 
mặt trước lớn hơn t0 phía sau. 
+ Mài mòn cả mặt trước và mặt sau: Xảy ra khi gia công những vật liệu dẫn 
nhiệt kém, gia công chất dẻo ( và cả khi 3 trường hợp trên nhưng nhỏ ). 
  Trong các dạng trên mài mòn theo mặt sau là dạng mài mòn chủ yếu và dễ 
đo nhất, người ta dùng trị số hs ( chiều cao diện tích bị mài mòn theo mặt sau 
) là tiêu chuẩn mài mòn hs : gọi là độ mài mòn cho phép họăc tiêu chuẩn mài 
mòn. 
+ Chú ý: Khi gia công tinh người to quy định 1 tiêu chuẩn mài mòn khác: 
Tiêu chuẩn mài mòn công nghệ ( Đảm bảo độ bóng và độ chính xác gia công 
). 

 
5.3.2/ Các giai đoạn mài 
mòn:  
 
  Sự mài mòn dao theo 3 giai 
đoạn Ι II

* Giai đoạn I: Gọi là 
sự sơ khởi, dao bị 
mòn nhanh t0 thấp 
chủ yếu san bằng 
nhấp nhô do vết mài 
khi độ bóng tăng 
mòn chậm hơn.  

* Giai đoạn II: Sự 
mòn cơ học là sự mòn chậm và ổn định . 

hs

sh  (mm)

t (phút)

A
B

H5.28  Các giai đoạn mòn dao

O t1 t2

III

* Giai đoạn III:  
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 Mòn khốc liệt, là khi dao đạt độ mòn cao:hs, ma sát ↑, t0 , áp suất ↑→sự mòn 
xảy ra nhanh và mãnh liệt, nếu tiếp tục làm việc thì dao nhanh chóng mất hình 
dáng hình học. 

  Trị số hs ( cuối giai đoạn II ) được chọn làm chuẩn mài mòn . 
5.3.3/ Các chỉ tiêu mài dao: 
  
  ở đây ta xét việc xác định được độ mòn dao thích hợp để đi mài dao theo 
kinh nghiệm ta có các phương pháp sau:  
5.3.3.1 Tiêu chuẩn vết sáng: (Trường hợp a) 
  Khi dao mòn đến điểm B ( đạt độ mòn hs ) trên bề mặt gia công xuất hiện 
vết sáng trắng khi gia công thép, vệt nâu khi gia công  gang ( do có sự trượt ) 
lúc đó ta đi mài dao, tiêu chuẩn này đơn giản, chỉ thích hợp với các dụng cụ 
đơn giản.  

Vết sáng

a) Tiêu chuẩn vết sáng b) Tiêu chuẩn lực đẩy  
H5.5  Xác định mòn dao theo các tiêu chuẩn 

5.3.3.2 Tiêu chuẩn lực đẩy ( T.c Sle-din -gơ ): (Trường hợp b) 
  Khi dao mòn lực Py tăng thông qua dao truyền sang lực kế. Khi đến giai 
đoạn III lực kế thay đổi đột ngột ta đi mài lại dao. Tiêu chuẩn này dễ xác 
định, xong thiết bị cồng kềnh, phức tạp. 
5.3.3.3 Tiêu chuẩn độ mòn thích hợp: 
  Căn cứ vào độ mòn hs người ta xác định tuổi thọ dao T, căn cứ vào Tm ta 
xác định 

Tm
T = n chi tiết( n chi tiết gia công), sau n chi tiết ta đem dao đi mài.  

 Tiêu chuẩn này thích hợp với sản xuất lớn, dụng cụ chính xác về kích thước 
cũng như yêu cầu kỹ thuật, độ mòn cho phép hs nhỏ. 
 
5.3.3.4 Tiêu chuẩn kỹ thuật:  
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 Tiêu chuẩn này dùng cho gia công tinh khi phát hiện độ bóng chi tiết không 
đạt yêu cầu thì đem dao đi mài, tiêu chuẩn này đòi hỏi người sử dụng phải là 
thợ bậc cao. 

Câu hỏi ôn tập chương 5 
 

1. Trình bày về nhiệt cắt và các nhân tố ảnh hưởng đến nó trên dao cắt. 
2. Thế nào là mòn dao, các giai đoạn mòn dao? 
3. Người ta đánh giá mòn dao theo các tiêu chuẩn nào? 
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Chương 6 
 

Bài 6 
tốc độ cắt cho phép - Lựa chọn thông số cắt 

( 9 tiết) 
 

1. Mục đích:  
 

    +  Hiểu rõ vận tốc cắt và các thông số liên quan. 
    +  củng cố kiến thức đã học trước đó. 
    +  Rèn luyện kỹ năng sử dụng sổ tay, biết cách tra bảng chọn được thông 
số cắt. 
 

2. Yêu cầu:  
 
     + Nắm được các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ cắt cho phép. 
     + Nắm được tốc độ cắt cho phép  và hiểu được khái niệm về tuổi bền của 
dao cắt. 

+ Tính được v, S, t; chọn được các giá trị đó trong trường hợp gia công cụ 
thể. 

     + Nắm được trình tự lựa chọn dao cắt. 
+ Tra được bảng trong những điều kiện cụ thể. 
 

 
Nội dung 

 
6.1 Khái niệm về tốc độ cắt cho phép v:   
6.1.1/ Khái niệm: 
 
 Tốc độ cắt là một yếu tố quyết định đến năng suất, chất lượng bề mặt gia 
công. 

* Khi tăng v thì nhiệt độ dao tăng, tiêu hao nhiều công suất máy vì:  
θ0 = C.tx,Sy.Vz.K ( z>y>x). 

N=
1020.60

.vPz  (KW) 

* Khi v tăng: θ0 ↑, Ncg↑ làm cơ lý tính phần cắt gọt bị thay đổi, dao 
bị phá huỷ vì vậy cần khống chế V sao cho dap có tuổi bền cao, 
năng xuất cao, ứng với điều kiện đó ta gọi là tốc độ cắt cho phép: Kí 
hiệu [v]. 
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6.1.2/ Quan hệ các đại lượng thành phần: 
 
  Quan hệ giữa v và T được biểu thị bằng biểu thức 

v=
mT

Cv  

 Cv: hệ số phụ thuộc vào vật liệu gia công và điều kiện cắt  
 m: Số mũ, người ta tính số mũ m như sau : 

 ứng với v1 ta có T1 dẫn đến v1 = mT
Cv

1

1    ;               

               v2 ta có T2             v2 = mT
Cv

2

2  

 
 Cv1 = Cv2 vì kim loại và điều kiện cắt như nhau 
Ta có  

2

1

V
V

 = 
m

T
T

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

1

2 → lg
2

1

V
V

 = m lg 
1

2

T
T

 

                                    m = 
12

21

lglg
lglg

TT
VV

−
−

 

- Qua thực nghiệm người ta đã xác định trị số m như sau: 
+ Tiện thép gang bằng dao thép gió:          m = 0,1÷0,125 
+ Tiện thép bằng gang dao hợp kim cứng: m = 0,2÷0,25  
+ Gia công nhựa hoá học                            m = 0,5÷0,6 

- Trong sản xuất thực tế, tuổi bền dụng cụ cắt T chọn trong khoảng 
(30÷150) ph 

+ Thông thường T = (60ữ120)ph. 
• Trường hợp yêu cầu về năng suất T nhỏ. 
• Trường hợp yêu cầu về giá thành hạ T lớn.  

Đó là hai quan điểm để chọn độ bền sử dụng của dao tiện. 
 
6.2 Sự ảnh hưởng của các nhân tố đến tốc độ cắt v:  
6.2.1/ Kim loại gia công:  
 
 Tốc độ v phụ thuộc vào tính chất vật lý của kim loại (vật liệu gia công và vật 
liệu lưỡi cắt) và tính dẫn nhiệt kim loại. Để xác định sự thay đổi v khi kim 
loại gia công thay đổi người ta điều chỉnh bằng hệ số Kàv  

+ Thép Kàv = 
n

B
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
σ
75  gang xám     Kàv = 

n

HB
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛190        

+ n : số mũ:  
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- Thép C, thép CD :            n = 1,75 
- Thép gió                           n = 1,25 
- Gang, đồng thau               n = 1,7 
(Bảng 26 trang 20 CĐCKGCC) 
 Ngoài ra v còn bị ảnh hưởng bởi tình trạng phôi: lớp mặt phôi (vỏ cứng, 
gỉ…), tổ chức tế vi của vật liệu chế tạo phôi, điều kiện gia công... 
6.2.2/ ảnh hưởng của vật liệu làm phần cắt gọt: 
 
  Tính chất vật lý của vật liệu cắt gọt ảnh hưởng rất lớn đến V vì nó quyết 
định độ bền lâu T. Khi v = const thì khả năng chịu nhiệt vật liệu dao quyết 
định trị số [v]. 
  ảnh hưởng của t,S: 
+ Khi t↑, θ0 ↑ ít                        do đó      [v] giảm ít 
+ Khi S↑, θ↑ nhiều hơn tăng t0 dẫn đến  [v] giảm nhiều hơn  
ảnh hưởng đó biểu thị trong công thức: 

 v = yvxv St
Cv

 Trong đó yv >xv 

6.2.3/ ảnh hưởng của hình dáng hình học dao cắt 
 
 Nói chung những yếu tố hình dáng hình học ảnh hưởng đến θ0 đều ảnh 
hưởng đến v: 
+ Nhiệt độ : Khi θ0 ↑ thì [v] để đảm bảo độ bền lâu. 
+ Góc cắt δ: δ↑(γ↓) thì B↑do đó θ0 ↑dÉn ®Õn[v]↓ 
+ Góc sắc α: α↑ thì ma sát ↓ truyền nhiệt kém, dao kém bền do đó α↑thì [v] 
↓ 
+ Góc ϕ : khi ϕ↑ thì θ0 do đó ↑ [v] ↓ 
  Người ta chọn ϕ =450 làm tiêu chuẩn khi ϕ≠450 ta nhân thêm hệ số hiệu 
chỉnh kϕ 

+ Góc ϕ1 : sự ảnh hưởng của ϕ1 tương tự như ϕ nhưng mức độ kém hơn. 
 Khi muốn tăng v ta giảm ϕ nhưng khi giảm ϕ1 thì Py↑ do đó phải tăng độ 
cứng vững cho vật gia công nhất là khi l/d> 6 thì phải dùng thêm luy-net để 
tăng cứng vững. 
Chọn ϕ1=100  làm tiêu chuẩn nếu ϕ1≠100 ta nhân thêm hệ số kϕ1. 
+ Bán kính mũi dao (r): 
  Khi r↑ tản nhiệt tốt θ0↓→v↑ nhưng r lớn quá làm Pz, Py↑do đó dao dễ mẻ 
(nhất là dao hợp kim cứng) nên người ta chọn r=2 làm tiêu chuẩn, nếu ≠ 2 ta 
nhân thêm hệ số Kr. 
+ Tiết diện thân dao:  
F↑ tản nhiệt tốt, cứng vững tốt nên v↑. 
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Người ta chọn tiết diện tiêu chuẩn như sau: 
 + Tiết diện vuông     25*25 
 + Tiết diện chữ nhật 20*30 
 + Tiết diện tròn        30 
 Các trường hợp trên đều lấy đơn vị đo chuẩn bằng mm. 
Nếu khác điều kiện chuẩn ta hiệu chỉnh bằng hệ số Kfv. 
+ Dung dịch tưới: 
  Khi có tưới dung dịch tưới làm v↑ 
  Người ta chọn có tưới dung dịch với thép gió, không tưới với thép hợp kim 
làm điều kiện chuẩn, khác điều kiện chuẩn ta hiệu chỉnh thêm hệ số Ktv. 
+ Các yếu tố khác: chủ yếu là xét đến phương thức gia công tiện ngoài, trong, 
lỗ, rãnh… đều có ảnh hưởng đến v. 
6.3 Công thức tính v 
Tổng hợp các yếu tố kể trên đến v ta có công thức tính v như sau: 
6.3.1 Tiện ngoài bằng dao thép gió, hợp kim cứng:  
 

[v] = yvxvm StT
Cv

..
Kv  (m/ph) 

  Trong đó Kv = Kmv.Kϕv.Kϕ1v.Krv.Kfv…hệ số hiệu chỉnh cả các nhân tố ảnh 
hưởng đến v. 
6.3.2  Chú ý: 
 - Khi V tiêu chuẩn ta coi Tm=1 ta có công thức sau: 
Thí dụ: Tiện ngoài bằng dao thép gió T=60ph 

v60 = yvxv St
Cv
.

Kv  (m/ph) 

+ Công thức tính tốc độ cắt cho ở bảng 23 (28) CĐCKGCC. 
+ Hệ số Cv, xv, yv tra bảng 24(28) 
+ Hệ số hiệu chỉnh bảng 25(28) 26(29) 27(30) CĐCKGCC. 
  - Không ngoặc: Dao thép gió 
  - Có ngoặc:       Dao thép hợp kim cứng. 

 
6.4 Quan điểm và trình tự lựa chọn thông số cắt: 
 
  Xác định (lựa chọn) chế độ cắt là tìm trị số t, S, v thích hợp nhất cho quá 
trình cắt nhằm đảm bảo năng suất, giá thành hạ trong những điều kiện gia 
công cho trước, đảm bảo chất lượng bề mặt gia công, tận dụng công suất máy 
và dao. 
  Người ta có hai quan điểm lựa chọn thông số cắt: 
6.4.1 Đảm bảo năng suất cao và sức bền dao: 
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6.4.1.1  Đảm bảo năng suất N: 

N = tSVA
DhL

tSV
hL
tSn

tSn
hLTo

...
...

...1000
.
..

..
.
11

====
π

 

 Trong đó A=
DhL ...

1000
π

 

 Năng suất tỷ lệ với V,S,t 

 Mặt khác: V=
vv yx St

Cv
 

xv < yv → ảnh hưởng đến V ít hơn S do đó t ảnh hưởng đến năng suất N nhiều 
hơn S 
+ Nhiệt độ dao: 

θ0 = C0. t
x . Sy. vz.Kz (x<y<z) 

C0: hằng số phụ thuộc vào dao, chi tiết. 
Kz: hệ số biểu thị quan hệ các thông số khác vật liệu. 
Do đó khi tăng t dẫn đến θ0 tăng ít hơn khi S↑do đó dao bền hơn, cho nên 
quan điểm chọn: Chọn t trước sau đó đến chọn S và v. 
6.4.1.2 Đảm bảo tận dụng công suất máy 

Ncg=
1020.60

...
1020.60
. . VVStCpVPz zzz nyx

z=  

 ảnh hưởng của S tới Pz ít hơn t do đó yz < xz. 
Theo quan điểm này ta tận dụng S lớn, do đó chọn S trước rồi chọn t,v sau. 
Trong thực tế sản xuất hiện nay, dao là khâu yếu nên thường chọn theo quan 
điểm 1: chọn t trước sau đó chọn S , v và nghiệm lại công suất máy, việc lựa 
chọn theo 2 phương pháp: 

* Phương pháp tính toán. 
* Phương pháp tra bảng. 

6.5/ Chọn chế độ cắt bằng phương pháp tính 
6.5.1/ Lựa chọn t: 
+ Khi gia công thô: Chiều sâu cắt t bằng lượng dư h 

t=
2
DoD −  

+ Khi gia công bán tinh: (độ bóng ∇4  ÷∇6, cấp chính xác IT10 ÷ IT9, 
Rz40÷Rz20)  
   Nếu lượng dư một phía h>2 thì ta phải cắt hai lần. 
- Lần 1: 2/3 ữ3/4h 
- Lần 2: 1/3 ÷ 1/4h 
 Lượng dư một phía h ≤ 2 cắt một lần , trường hợp này t=h. 
+ Khi gia công tinh: 
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 Nếu yêu cầu độ bóng cao ≥∇7, Rz6,3 thì ta chia làm hai bước gia công. 
- Lần 1: 2/3h (thô) 
- Lần 2: 1/3h (tinh) 

l

B

h

Pz

A

A
A_A

 
H6.1   Sơ đồ tính S 

6.5.2/ Tính S: 
 

  Bước tiến S khi gia công thô: muốn hạn chế ảnh hưởng bởi lực cắt gây ra 
với dao máy, phôi ta chọn như sau: 
6.5.2.1/  Đảm bảo chọn S theo sức bền thân dao: 
 
 Xuất phát từ công thức nghiệm uốn. 

δu= [ ]uWx
lPz δ≤
.  

Wx: m«®un chèng uèn; Wx=
6

2BH  

Thân dao tròn Wx= 3
3

1,0
32
. DD

≈
π  

Pz.l ≤ [ ] [ ]u
yx

pz
BHKzStCBH

zz

u
δδ

6
1....

6

22

≤→  

→ S1 ≤ 
[ ]

pz

z

y
x

u

KztCpz
BH

1....6

2 δ
 (mm/v) 

Tương tự thân dao tròn ta có: 

→ S1 ≤ 
[ ]

pz

z

y
x

u

KztCpz
D

1....32
. 3 δπ

 (mm/v) 

6.5.2.2/ Chọn S theo sức bền cơ cấu chạy dao. 
Trong cơ cấu chạy dao máy tiện có bộ phận yếu nhất là bánh xe nhỏ ăn khớp 
với thanh răng – Trong thuyết minh máy thường cho trị số giới hạn [Px] = 
[Pm]. Muốn làm việc được thì phải đảm bảo: 
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[Pm] ≥ Px + f(Pz + Py) 

Ta có quan hệ:  

3
1;

2
1

==
Pz
Px

Pz
Py

       chọn hệ  số ma sát f=0,1. 

Ta có: [Pm] ≥ 1,45Px = 1,45 Cpx.  KxSt xx yx ..

Hay: S2 ≤ [ ]
x

x
y

x
Px KxtC

Pm
..45,1

( mm/v) 

6.5.2.3/ Chọn S theo độ cứng vững chi tiết gia công: 
  Khi tiện chi tiết dài, d nhỏ chi tiết thường bị cong, gây sai số về hình dạng 
và kích thước, chọn S sao cho chi tiết đảm bảo độ chính xác yêu cầu. 
  Muốn đảm bảo độ chính xác gia công: 

f = [ ]f
JEK

QI
≤

..

3

 

K = m: hệ số cứng vững 

Q = 22
yx PP +  

 l: chiều dài chi tiết (không kể phần trong mâm cặp). 
E: môđun đàn hồi vật liệu gia công E = 2,1.104 (KG/mm2) 

J: m«men quán tính J= 4
4

05,0
64

DD
≈

π (mm4) 

K=3 K=100 K=48  
H6.2   Các sơ đồ chọn hệ số K 

K: hệ số phụ thuộc cách gá( xem hình H6.2). 
Nếu lấy: Py=0,4Pz  thì Q=1,1Pz 
Thay vào ta có: 

 

S3 = 
[ ]

Ypz
x

z KztCpl
fKEJ

pz ....1,1 3
 ( mm/v) 

+ Khi gia công tinh: 
Lượng chạy dao phụ thuộc chủ yếu vào độ nhấp nhô bề mặt gia công. 
Khi cắt thép: 

                       Rz = 65,0

07,121,0
r

S  (µm) 

Khi cắt gang: Rz = 
r
S 1,189,0 (µm) 

Rz: chiều cao nhấp nhô bề mặt (tra bảng) 
r: bán kính mũi dao. 
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Từ đó rút ra S. 
  Sau khi tính S1, S2, S3 ta chọn một trị số nhỏ nhất chọn St trên máy bằng 
hoặc nhỏ hơn trị số trên. 
6.5.3/  Tính tốc độ v: 

  Theo công thức  v = Kv
StT

Cv
vv yxm ..

(m/ph) 

  Từ V tính ra n. 

n = 
D

V
π

1000  (v/ph) 

 Số vòng quay ở trên được so sánh với vòng quay có thực trên máy, 
• Nếu: nm1< n <nm2 và  n ≈ nm1 thì ta chọn n = nm1. 
• Nếu   n ≈ nm2 thì ta chọn n = nm2 nhưng giảm đi một cấp đến S’m và so 

sánh tích số S’m. nm2 và S m. nm1. Nếu tích nào lớn hơn thì chọn số 

vòng quay và lượng chạy dao để đảm bảo To nhỏ nhất vì To = 
tSn

hL
..

. . 

6.5.4/ Kiểm nghiệm: 
 - Muốn cắt gọt được phải đảm bảo: 

Ncg ≤ N®c.η 
 Trong đó: 
 Nđc: công suất động cơ Kw 
 μ: hiệu suất máy tiện (thường = 0,85) 
 - Nếu không đảm bảo phải giảm số vòng quay đi như sau: 

n' = 
Ncg

Nn td  và chọn nm như trên. 

 Trong đó Nt = N®c. η 
 
6.6/ Chọn chế độ cắt bằng phương pháp tra bảng. 
6.6.1/ Yêu cầu: 
 
  Xuất phát từ yêu cầu thực tế gia công cắt gọt, việc tính toán đòi hỏi phải có 
thời gian và khả năng tính toán của người thực hiện. Tuy nhiên việc tính toán 
cũng đòi hỏi các thông số đầu vào: vật liệu phôi, dao cắt, gia công trên máy 
gì, công suất, độ nhẵn bóng đạt được, cấp chính xác gia công nên người ta đã 
xây dựng nên bảng chế độ cắt gia công cơ khí để người trực tiếp gia công có 
thể thực hiện việc chọn thông số cắt hợp lý. 
  Xuất phát điểm của phương pháp chọn chế độ cắt là bản vẽ chi tiết với đầy 
đủ yêu cầu kỹ thuật của chi tiết : độ nhẵn bóng bề mặt, độ đồng tâm, độ đảo, 
kích thước có dung sai, dung sai lắp ghép...mà người thiết kế chia ra các công 
đoạn sau: 

a) Phân tích bản vẽ. 
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b) Chọn 1 trong các phương án gia công. 
c) Lập quy trình công nghệ. 
d) Thiết kế nguyên công 
-NC1: Chế tạo phôi 

• Lập quy trình gia công nguyên công:  
• Chọn chuẩn 
• Định vị, kẹp chặt. 
• Chọn máy. 
• Chọn dao. 
• Tính và chọn thông số cắt gọt. 
• Kiểm nghiệm và chọn lại theo máy . 
• Tính thời gian gia công. 
• Tổng hợp số liệu cắt thành bảng 
- NC2 
- ... 

          -  NCn

- Kiểm tra 
  6.6.2  Trình tự thực hiện 
Chọn thông số cắt dựa vào thông tin đã biết : 

* Độ chính xác gia công của chi tiết, kích thước công nghệ. 
* Gia công theo thứ tự nào( ví dụ như thô-bán tinh- tinh, khoan - 

khoét- doa, phay tinh- mài thô- mài nghiền...) để đạt được yêu cầu 
kỹ thuật của sản phẩm.  

* Máy nào đạt được cấp chính xác từng bước gia công, từ đó chọn 
máy có các thông số S, v, t chuẩn máy theo bảng lập sẵn( 
C§CKGCC). 

* Chọn máy và thông qua yêu cầu vật liệu gia công, kích thước máy 
chọn dao thích hợp. 

* Từ  các bước gia công, máy, dao đã chọn ta chọn chế độ cắt tương 
ứng(S, v, t) theo chuẩn máy. 

* Kiểm nghiệm lại theo công suất cắt gọt máy, lực cắt gọt. 
 

6.7/  Chọn hình dạng hình học dao tiện: 
6.7.1 Căn cứ chọn: 
- Máy gia công ( biết được thông số chế độ cắt chuẩn máy) ví dụ dãy thông 
số chuẩn tốc độ, biết được ứng với chiều sâu cắt bao nhiêu của bước gia công 
nào(thô, bán tinh, tinh). 
- Vật liệu gia công: vật liệu gì (thép cacbon, thép hợp kim, kim loại và hợp 
kim mầu, vật liệu phi kim ...).  
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- Độ chính xác yêu cầu của chi tiết khi gia công trong nguyên công bằng 
phương pháp tiện. 
- Các bảng tra lập sẵn có liên quan. 
6.7.2 Chọn dao : 
- Chọn vật liệu làm dao: Xem lại chương 1:" vật liệu làm dao". 
- Dựa vào tính chất gia công mà chọn dao: tiện ngoài, trong, phá, cắt đứt... 
mà chọn dao tiện ngoài, trong, vai, cắt đứt... 
- Chọn loại dao tương ứng( từ trang 261÷285 Sổ tay CNCTM tập I, NXB 
KHKT 1999 và các sách xuất bản sau này tương đương). 
- Qua các thông số dao vừa chọn, kết hợp chọn chế độ cắt tương ứng( t, S, N, 
v). 
- Kiểm nghiệm lại bằng cách tính(PZ, v, S, N) và so sánh, nếu sai lệch có thể 
chọn lại bằng hai cách: chọn lại thông số cắt, chọn loại dao khác đến bao giờ 
kiểm nghiệm đạt thì thôi.  

 
 
 

Ví dụ tham khảo 
 
 Yêu cầu:  
 Gia công mặt trên chi tiết dạng càng sao cho đạt được kích thước chiều rộng 
B= 40mm 0,03, biết lượng dư phôi ban đầu h=2mm.

Giải  
  Chọn máy phay ngang 6H12 
  Chọn dao phay trụ, thép gió có các thông số: 
+ Đường kính dao D=80mm 
+ Số răng Z=10 
Định vị : phiến tỳ ở mặt đáy hạn chế 3 bậc tự do.  
Đồ gá sử dụng đòn kẹp liên động( kẹp chặt bằng ren vít). 
 Chọn tiến trình gia công chia làm 3 bước: 
    Bước 1: phay thô với t=1mm 
    Bước 2: phay bán tinh với t=0,8mm 
   Bước 3: phay tinh với t=0,2mm 
I-Phay thô. 
1-Chiều sâu cắt: 

Chọn t=1mm 
2-Lượng chạy dao: 
- Theo bảng (6-5) (chế độ cắt khi gia công cơ khí-trg124) 
Sz= 0,09-0,11mm/r¨ng 
Chọn Sz=0,1mm/răng 
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3-Vận tốc cắt: 

vK
.Z.Bz.S.tT

.DvCV=
vpvuvyvxm

vq

  
Theo bảng (1-5) (chế độ cắt khi gia công cơ khí- Trang119) 

Cv qv xv yv uv pv m 
332 0,2 0,1 0,4 0,2 0 0,2 

 
Theo bảng (2-5) (chế độ cắt khi gia công cơ khí-trg122) 

T=180’ 
(2-1) (chế độ cắt khi gia công cơ khí-trg15) 

-1) (chế độ cắt khi gia công cơ khí-trg17)  

độ cắt khi gia công cơ khí-trg17) 

Kmv.Knv.Kuv=1,23    

y trong 1 phút: 
cắt chuẩn  máy, chọn nm=1180v/p 

Suy ra vận tốc cắt thực tế là: 

4-Lượng chạy dao phút và l

áy, chọn lại Sm=960mm/ph 

1,1=
65
75=

b

75=K
vm σ

 
(7
Knv=0,8   
(8-1) (chế 
Kuv=1,4   
Suy ra,Kv=
Thay vào ta có: 
V=365m/p 
Số vòng qua

Theo chế độ 

p/v1453=
D.

V1000

ượng chạy dao răng thực tế: 
Sm=Sz.Z.n=1180mm/ph 
Theo chế độ cắt chuẩn  m
Vậy,Sz thực tế là: 

=n
π

p/m296=
1000

Dn.=Vtt
π

ng¨r/mm09,0=
Zn

=S m
z

S

5-Lực Pz tính theo công thức: 

p
pwpq

pu
pypx

p
z K

n.D

Z.B.zS.
=P

t.C
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Thay các thông số vào ta có: 
Pz=24,7 KG 
N=1.2 KW 
 Theo chế độ chạy thử chuẩn của máy [PZ] =1500KG; η=0,75;Nm= 7KW. 
Kiểm nghiệm lại  Nmη ≥ Ncg 

                             [PZ] ≥ PZ

Vậy điều kiện gia công đã tính ở trên được đảm bảo. 
Bước gia công bán tinh t2=0,8mm và tinh t3=0,2mm cũng có quy trình tính 
chọn tương tự.  

 
Câu hỏi ôn tập chương 6 

 
1. Nêu công thức tính vận tốc cắt khi tiện, giải thích các ký hiệu thành 

phần. 
2. Nêu các nhân tố ảnh hưởng đến vận tốc? 
3. Trình tự chọn thông số cắt? 
4. Trình tự tính toán thông số cắt? 
5. Quan điểm lựa chọn thông số cắt? 
6. Cách chọn hình dáng hình học của dao tiện?
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Chương 7 
 

Bài 7 

Bào và xọc 
(2tiết) 

1. Mục đích 
 

 + Giới thiệu công dụng, hình dạng, đặc điểm của bào và xọc để chọn dao, 
máy và chế độ cắt. 
 

2. Yêu cầu: 
 

 + Nắm được công dụng của bào và xọc. 
 + Vẽ được góc độ dao. 
 + Chọn được chế độ cắt. 
 

Nội dung 
 

7.1 Công dụng, đặc điểm của bào và xọc: 
7.1.1 Công dụng: 
 
  Bào và xọc dùng để gia công mặt phẳng và mặt định hình có đường sinh 
thẳng. 
  Quá trình bào trên máy bào ngang chuyển động chính là chuyển động thẳng 
tịnh tiến của dao, chuyển động tiến (chạy dao) là chuyển động bàn máy. 
  Quá trình xọc (là một loại máy bào đứng) chuyển động chính là chuyển 
động lên, xuống của dao. Chuyển động tiến là chuyển động tịnh tiến hoặc 
(quay) của bàn máy. 
 Bào và xọc cho ta độ bóng thấp ∇3 ÷∇4 độ chính xác IT10, IT11, nếu có kết 
cấu dao đặc biệt như ϕ1 = 0 có thể đạt ∇8 ÷∇9, IT5ỮIT6 Ra=(0,63ữ0,32) ( 
với điều kiện t nhỏ, hệ thống công nghệ vững chắc, có tưới nguội). 
  Bào và xọc chỉ dùng cho sản xuất loạt nhỏ, trong sản xuất loạt lớn ta dùng 
phay và truốt nhưng những chi tiết dài và hẹp thì dùng bào năng suất cao hơn 
phay. 
 
7.1.2  Đặc điểm bào và xọc: 
 

• Quá trình cắt chỉ thực hiện ở lượt đi còn lượt về không cắt, do đó 
năng suất thấp. 
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• Trước mỗi hành trình bào bao giờ cũng có khoảng chạy tới, bởi vậy 

dao luôn chịu va đập dễ gây mẻ dao, giảm tuổi thọ dao. 
• Chuyển động tiến thực hiện gián đoạn vào trước lúc thực hiện mỗi 

hành trình, do đó góc độ dao bào khi làm việc không bị thay đổi như 
tiện. 

• Chuyển động chính của máy bào, xọc là chuyển động tịnh tiến, do đó 
máy có gia tốc lớn khi tốc độ lớn, bởi vậy tốc độ máy bào chỉ sử 
dụng tối ưu trong khoảng v ≤ 70 ÷80 m/phút. 

• Trên máy bào khi gia công người ta hầu như không tưới nguội. 
 
 

H7.1   Bào và xọc  

7.2  Cấu tạo dao bào và xọc 
 
 Do có đặc điểm như trên nên dao bào có những yêu cầu như dao tiện nhưng 
đòi hỏi chịu uốn, chịu va đập cao hơn. 
 Vật liệu thường dùng để chế tạo dao bào: BK6, BK8B, T15K6, T15K10, 
T5K12B, TT7K12...Ở nước ta do chế tạo hợp kim cứng khó do đó thường 
dùng P18. 
 Cấu tạo dao bào nói chung giống dao tiện nhưng có các đặc điểm sau: 
7.2.1.  Thân dao bào:  
 
  Thường làm cong điểm mũi dao nằm trùng với đường mặt đáy dao để tránh 
khi gia công dao bị uốn dao, khi ăn sâu vào chi tiết gia công làm hụt kích 
thước thân dao ; đối với dao bào láng (lực cắt nhỏ) người  ta chế tạo thân dao 
thẳng. 

S
a

t

Vpx

b. Xọc

b

S

t

V

a. Bào

S

a

S

b
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R

R 

L L

v v

S S

a) Dao bào láng b) Dao bào đầu cong  
 

H7.2  Hai loại dao bào 

 
7.2.2   Quá trình bào: 
Luôn xảy ra va đập trong quá trình làm việc do đó góc γ dao bào nhỏ hơn dao 
tiện γ = (-5 ÷ 10)O, λ = (6 ÷ 20)O, ϕ = (20÷70)O, ϕ1 = (0 ÷ 15)O, α = (6 ÷ 
16)O. 
 
7.3  Chọn thông số cắt khi bào và xọc 
7.3.1  Các yếu tố cắt khi bào và xọc: 
 
7.3.1.1  Chiều sâu cắt t: 
   Khoảng cách giữa bề mặt chịu gia công và bề mặt đã gia công sau một lát 
cắt, đơn vị mm. 
7.3.1.2 Bước tiến S:  
 Là độ dịch chuyển của dao hay vật sau hành trình kép. 
Đơn vị: S (mm/KCK) 
7.3.1.2  Chiều dày cắt a: 
  Là khoảng cách giữa hai vị trí của lưỡi cắt trên mặt phẳng ngang khi dao 
thực hiện một bước tiến dao S. 
7.3.1.3  Chiều rộng cắt b:  
  Chiều dài lưỡi cắt chính tham gia cắt gọt 

 Ta cũng có quan hệ a = Ssinϕ,  b = 
ϕsin

t  
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  Khi xọc thông thường ϕ = 90O, λ = O nên a = S, b = t ta có thể tính diện tích 
lớp cắt như sau: 

F = a.b = S.t(mm2) 
 
7.3.1.1  Tốc độ cắt V:  
  là tốc độ dịch chuyển của dao hay vật khi cắt gọt 
  Ta cã: vct¸c/vvÒ = m = 0,7 ÷0,75 
τ: thời gian thực hiện một hành trình kép 
n: số khoảng chạy kép trong 1 phút 

τ = 
n
1  

τ = τct¸c+τvÒ= 
Vve
L

Vdi
L

+  

L = l1 + l + l2

l1, l2: khoảng chạy tới, chạy quá 
l: khoảng chiều dài chi tiết 

τ = 
Vct

mL
Vct

mL
Vct
L

Vve
L

Vct
L )1(. +

=+=+  

n = 
)1()1(

11
mL

Vct

Vct
mL +

=
+

=
τ

 → Vct = n.L.(1+m) 

L: m 
V: m/ph 
n: KCK/ph 
 
7.3.2   Trình tự chọn chế độ cắt khi bào- xọc 
 
7.3.2.1  Chọn dao: 
  Căn cứ vào ĐKKT chi tiết gia công chọn vật liêu dao, thông số hình học, 
kết cấu thân dao 
  Xác định chiều sâu cắt t: dựa vào lượng dư và độ chính xác gia công để 
chọn 
  Xác định lượng chạy dao: cho phép chọn cho bảng 7 và 31 (CĐCKGCK) 
dựa theo t, ϕ, ϕ1, vật liệu gia công 
7.3.2.2  Tính tốc độ cắt:  
 Tính V theo công thức phụ thuộc tuổi bền dao 
 Công thức: giống như tiện, hệ số bảng 23 nhưng nhân thêm hệ số bảng 32 
 Xác định số hành trình kép trong một phút n: 

 Theo công thức: n = 
)1( n

V
+
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 Từ đó chọn số hành trình kép có trên máy sau đó tính lại tốc độ cắt thực tế 
theo công thức: 

vt = nt. L(1+m) [m/ph] 
7.3.2.3  Nghiệm công suất cắt: 
Ncg ≤ [N]®cη  

Nghiệm Pkéo: 
  Trong thực tế sản xuất khi ta không chú ý nghiệm Pkéo có trường hợp máy bị 
dừng ở giữa hành trình vì tại đây Pkéo nhỏ nhất. 
  Ta phải nghiệm: Pz (phát sinh) ≤ [Pkéo]. 
[Pkéo] = [Pmax] cho trong thuyết trình thử máy phụ thuộc vào L (chiều dài hành 
trình đầu bào) n(HTK/ph), vct: (m/ph). 
 7.3.2.4  Xác định thời gian máy: 
  Đối với bào và xọc thời gian công nghệ cơ bản (Tm) tính theo công thức:  

  Tm = 
Sn
iL

Sn
BBB

.
.

.
21 =

++
 

B: chiều rộng bề mặt gia công (mm): 
 B1: lượng ăn tới dao (mm) 

B2 B B1

t

S

ϕ

B1 = t.cotgϕ 
B2: lượng vượt quá dao (mm) 
B2 = (2 ÷ 3) mm 
i: số lát cắt 
S: mm/HTK, n = HTK/ph 
 
 

    H7.3  Sơ đồ tính Tm. 

Câu hỏi ôn tập chương 7 
 

1. Công dụng, đặc điểm của các phương pháp gia công bào và xọc? 
2. Cấu tạo dao bào và xọc? 
3. Tính và chọn thông số cắt khi bào và xọc?
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Chương 8 

 
Bài 8 

Khoan - khoét- doa 
(5tiết) 

1. Mục đích: 
 

 + Giới thiệu công dụng, đặc điểm dụng cụ khoan, khoét, doa. 
+ Biết cách tra chọn chế độ cắt khi gia công bằng phương pháp khoan, khoét, 
doa 
 

2. Yêu cầu: 
 

 + Vẽ và hiểu được các góc dao. 
 + Tra bảng chọn được thông số cắt. 
 

Nội dung 
 

8.1  Khái niệm chung: 
 
  Khoan, khoét, doa là những phương thức để gia công lỗ, do đặc điểm riêng 
của từng phương thức mà có nhiệm vụ, vị trí riêng. 
  Khoan: gia công lỗ, Φ1÷Φ30 đạt chính xác IT10, IT11, độ bóng ∇3,∇4 ( 
Rz80 ÷ Rz40).
  Khoét là bước trung gian giữa khoan và doa, khi gia công đạt chính xác cao, 
đạt cấp chính xác IT8,IT9 độ bóng ∇5÷∇6, Ra=(0,63ữ0,32) chiều sâu cắt tối 
đa không quá 2mm. 
  Doa là công việc sau khoét đạt độ bóng  Ra0,63, chính xác cấp IT6, khi doa 
hình đạt ∇10 chính xác cấp IT5, chiều sâu cắt không quá 0,25mm. 
 Mũi khoan, khoét, doa là dụng cụ cắt nhiều lưỡi, nên khó chế tạo mài, sửa. 
 Vật liệu làm dao thường sử dụng BK,Y10A..., đôi khi dùng hợp kim cứng 
chế tạo mũi khoét, mũi doa có đường kính lớn. 

 
8.2  Khoan 
 
8.2.1  Phân loại mũi khoan 

- Phân loại theo hình dáng mũi khoan: 
+ Khoan ruột gà, mũi khoan đầu rắn. 
+ Khoan bằng, mũi khoan vòng 
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- Phân loại theo kết cấu chuẩn mũi khoan: 
+ Đuôi trụ, đuôi côn moóc, đuôi vuông. 

- Phân loại theo công dụng: 
+ Mũi khoan thông dụng (ruột gà). 
+ Khoan lỗ sâu(khoan nòng súng). 
+ Khoan liên hợp. 
+ Khoan lỗ tâm. 
 Trong các loại trên mũi khoan ruột gà đuôi trụ được sử dụng rộng rãi nhất. 
Mũi khoan ruột gà là loại dụng cụ được tiêu chuẩn hóa, ví dụ theo tiêu chuẩn 
Nga ΓOTC. 
 d=0,1÷1 theo ΓOTC 8034-56 
 d=0,25÷80     ΓOTC 885-64 
8.2.2  Cấu tạo mũi khoan 
 
 Mũi khoan gồm 3 bộ phận: 

Phần làm việc Phần cổ Phần cán

Phần cắt

L3 L2 L1

 
8.1  Cấu tạo mũi khoan 

8.2.2.1 Phần cán:  
  L1 phần cán: phần lắp vào trục chính máy khoan để truyền mômen xoắn 
d>20mm làm cán côn. 
d<10mm thường cán trụ. 
8.2.2.2 Phần cổ dao  
  Phần cổ dao L2: tác dụng thoát đó là mài khi mài chuôi và phần làm việc ở 
đây thường ghi nhãn hiệu mũi khoan. 
8.2.2.3 Phần làm việc L3: gồm phần cắt và phần trụ định hướng. 
8.2.2.3.1  Phần định hướng:  
  Có tác dụng định hướng mũi khoan khi làm việc và dự trù khi mài lại, phần 
này côn ngược để tạo ra góc ϕ1. 

Độ côn =
m100

08,004,0 −  

  Có hai rãnh xoắn để thoát phoi với  ω= (18÷30)0 dọc hai rãnh xoắn ứng với 
đường kính ngoài có hai dải viền chiều rộng f gọi là cạnh viền, cạnh viền có 
tác dụng định hướng, phần giữa 2 rãnh xoắn là lõi mũi khoan. 
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  Phần cắt: là phần chủ yếu mũi khoan để cắt vật liệu tạo phoi. 

Ν

Α−Α
α

N
α

Ν−Ν

α
A

α

NΑ Α ω

D

1
3

6 4

52

ψ

f

 
H8.2  Các góc mũi khoan 

8.2.2.3.2  Phần cắt:  
   gồm 5 lưỡi cắt 
+ 2 lưỡi cắt chính 12,34 
+ 2 lưỡi cắt phụ 25,46: 2 lưỡi cắt phụ chỉ tham gia cắt một đoạn ngắn bằng 
1/2 lượng chạy dao. 
+ 1 lưỡi cắt ngang 13: không tham gia cắt, mặt trước là mặt xoắn, còn mặt 
sau có thể là mặt xoắn, mặt phẳng, mặt trụ tuỳ theo cách mài mặt sau. 
8.2.2.4  Góc phần làm việc: 
8.2.2.4.1  Góc 2 ϕ:  
  Là góc hợp bởi hình chiếu của hai lưỡi cắt chính trên mặt phẳng cơ bản, 
  mũi khoan tiêu chuẩn 2ϕ = (116 ÷ 120)0. 
8.2.2.4.2  Góc nghiêng phụ  ϕ1: là góc côn ngược thông thường  ϕ1 = 20 ÷ 40

8.2.2.4.3 Góc nghiêng ψ: là góc giữa hình chiếu lưỡi cắt ngang và lưỡi cắt 
chính trên mặt phẳng vuông góc với trục mũi khoan, mũi khoan tiêu chuẩn ψ 
= 550. 
8.2.2.4.4  Góc nâng lưỡi cắt chính λ: 
  λ là góc giữa lưỡi cắt chính và pháp tuyến với véc tơ tốc độ cắt đo trong mặt 
phẳng cắt, tính λ như sau: 

sinλx = ϕsin
xD

h  

h: đường kính lõi mũi khoan. 
8.2.2.4.5  Dx: đường kính đỉnh đang xét do đó có trị số thay đổi dọc lưỡi cắt. 
  Nếu tại điểm ngoài Dx = D, 2ϕ= 1180, h = 0,15D thì λ = 7020’. 
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8.2.2.4.6  Góc xoắn ω: là góc hợp bởi đường tâm và đường thẳng tiếp tuyến 
với đườngxoắn của rãnh 

 tgω = 
H
D.π  

 H: bước xoắn của rãnh 
 D: đường kính mũi khoan 
Góc ω là thông số quan trọng đối với mũi khoan, trị số ω ảnh hưởng đến quá 
trình cắt, sự thoát phoi, lực cắt, độ bền tuổi thọ mũi khoan nên người ta chọn 
ω tuỳ theo vật liệu gia công: 
- Khi gia công gang thép: ω= (25÷30)0. 
- Khi gia công đồng thanh, đồng thau: ω= (8÷12)0 

8.2.2.4.8 Góc thoát γ:  
  Đo trên mặt phẳng NN vuông góc với hình chiếu của lưỡi cắt chính trên mặt 
phẳng cơ bản ( mặt phẳng đi qua 1 điểm lưỡi cắt chính và tâm mũi khoan) 
  Công thức tính γ như sau: 

tgγx = ϕ
ω

sin.
.

D
tgDx  

  Qua đó ta thấy γx = f(ω) khi đường kính mũi khoan D cố định, Dx giảm dần 
γ giảm dần từ ngoài vào tâm 
γ ngoài cùng ≈ ω 
8.2.2.4.9  Góc sắc α:  
  Đo trên mặt phẳng A-A (song song trục mũi khoan) hợp bởi đường thẳng 
tiếp tuyến với mặt sát và đường thẳng nằm trên mặt phẳng cắt gọt đi qua 
điểm x trên lưỡi cắt, trị số α lớn dần từ ngoài vào tâm. 
8.2.2.5   Chú ý: 
 Cũng như ở dao tiện, khi có chuyển động chạy dao nên vết của mặt phẳng 
cắt và mặt đáy bị thay đổi, do đó góc γ, α có thay đổi một lượng à, trong đó: 

tg'µ = 
ADl

S
π

 

S: bước tiến 
DA : đường kính điểm xét 
Ta cã: αc = α -µ 
           γc  = γ + µ 
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µ

Vết cắt

µ

S

πD

µ

aS

α
0

γ0

γ

 
H8.3  Các góc  ở lưỡi cắt mũi khoan 

8.2.3  Các yếu tố cắt và diện tích cắt khi khoan: 
8.2.3.1   Chiều sâu cắt t: 

 Khi khoan: t = mmD
2

 

 Khi khoét: t = 
2

dD − (mm) 

D

a b
Sz

t8.2.3.2   Bước tiến S: 
   Lượng kim loại hớt đi một lưỡi cắt sau một 
vòng quay Sz, sau một vòng quay mũi khoan 
So mm/vßng, sau mét phót Sp mm/phót. 
  Ta có quan hệ sau: 
 So = 2 Sz (mm/v) 
 Sp = 2 Sz(n mm/ph) 
8.2.3.3   Tốc độ cắt: 

)/(
1000

.. phmnDπV=  

D = mm , n = v/ph 
8.2.3.4   Diện tích lớp cắt: 

H8.4   Tiết diện lớp cắt 
 

  Tương tự như tiện ta có: 

b = )(
sin2sin

khoanDt
ϕϕ

=  

b = 
ϕsin2
dD −  (khoét).
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Mx

Px
PT

PT'

PT'

D

Px

Po

Px

Py Py

P

PT'PT'

ϕsin
2
S a = Sz.sinϕ =  

  Suy ra:  Fz = a.b = t.Sz = )(
4
. 2mmSoD  

Tổng diện tích lớp cắt: 
F = 2 Fz (mm2) 

 
8.2.4  Lực, công suất, mômen xoắn khi khoan: 
8.2.4.1   Lực cắt:  
  Quá trình cắt phát sinh ra lực cản đó chính là khả 
năng chống lại vật liệu gia công. Lực cản đó đặt tại mọi 
điểm trên lưỡi cắt, ta tổng hợp tất cả các lực cản đố tại 
điểm A. 

DA = 
2
D  

  Tương tự như tiện ta có 3 thành phần lực zyx PPP
rrr

,, . 

Ngoài ra còn lực NP
r

trên lưỡi cắt ngang. 

N

D/4

 
H8.5  Lực cắt khi khoan 

PT, PT’ lực ma sát theo hướng Pz,Px 
  Tổng hợp theo các phương Px ta được Po 

TN PPxPP 220 ++=  

Po: cản lại chuyển động khoan, muốn khoan được thì Po ≤ [Po]. 
Vì [Po] = Pmax cho trong  thuyết minh thử máy nên tổng hợp lực : Py = ∑Py = 
0 vì lưỡi cắt đối xứng qua tâm. 
  Nhưng trong thực tế Py ≠ 0 vì lưỡi cắt  mài không được đối xứng lắm nên 
lượng dư không đều do đó lỗ sau khi khoan thường rộng hoặc méo. Lực Pz, 
PT’ tạo mômen gây xoắn mũi khoan 
8.2.4.2  Mômen cắt 
 PT’ nhỏ ta bỏ qua vì vậy: 

  Mc = KGmmDPz
2

.  < [ M ] 

Muốn khoan được Mc < [ M ] 

 [ M ] = 716200. 1,36 ( KGmm
n
N ) 

8.2.4.3  Công suất cắt 
N: Công suất có ích N = Nđc

n : Số vòng quay 
Chú ý: Công thức tính Px, Mx Bảng 44 CĐCKGCCK 
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8.2.4.4   Độ mòn của dao: 
 Sự mòn của mũi khoan xảy ra ở mặt sát, mặt thoát và góc chuyển. 
 Khoan thép: Mòn chủ yếu là mặt sát. 
 Khoan gang: chủ yếu mòn góc chuyển. 
 Độ mòn cho phép: [hs]. 
 Khoan thép: [hs] = 1÷1,2. 

 Khoan gang: [hs]=0,5÷1,2 
 
 
8.2.5  Chế độ cắt khi khoan: (Bằng phương pháp tra 
bảng) 
8.2.5.1  Bước 1:  
 Chọn chiều sâu cắt t: 

2
DoD − (mm) t = 

D0: đường kính lỗ trước khi khoan. 
8.2.5.2 Bước 2: 
+ Chọn S 
 Bảng 33 ÷ 37 CĐCKGCC sau đó chọn St trong máy 
theo nguyên tắc St < S chọn. 
Sau khi có S nghiệm lực hướng trục: 

Po ≈ Px ≤ [Po] = P max
H8.6  Độ mòn mũi khoan 

Px theo bảng 44 CĐCKGCC 

y
l

y1

 Pmax: theo thuyết minh như máy 
Nếu Px > [Po] chọn lại S với giả thiết Px = Po. 
8.2.5.3 Bước 3:  
+ Chọn v theo bảng từ v tính theo số vòng 
quay n. 

n= 
Vn

V
.

1000  (v/ph) đối chiếu thuyết minh máy 

chọn nt. 
+ Theo nguyên tắc nt ≤ nchọn, trường hợp xấp 
xỉ có thể chọn nt > nchọn sau đó tính lại vt: 

vt = 
1000

.. tnDπ  (m/ph) 

H8.7  Sơ đồ tính Tm 

8.2.5.4 Bước 4:  
+Tính công suất và nghiệm công suất. 
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Ncg = )(
120.60
. KwVtPz  (hoặc Ncg = )(

975000
.

Kw
nM t  hoặc tra bảng dựa vào vật liệu gia 

công). 
+ Tra bảng ta được N (Kw). 
  Điều kiện an toàn Ncg ≤ Nđc. η 
8.2.5.5 Bước 5:  
+ Tính Tm 

Tm = 
sn

ylly
.
++  

+ Chọn y: 

- Mài đơn: y = ϕgD cot
2

≈ 0,3D. 

- Mài kép: y ≈ 0,4D. 

y1 = (1÷3) khi khoét thì y = 
2

dD −  

Bài tập: Trang 37 giáo trình NLC kim loại. 
 
8.3  Khoét (xoáy) 
8.3.1  Cấu tạo mũi khoét: 

Cán daoPhần làm việc

ϕ

Chuôi dao

Phần cắt Cổ dao

ϕ

ω

Mặt trước Đường viền

Mặt sau
Cánh cắt

Mặt đầu

 
H8.8  Cấu tạo mũi khoét 

  Cấu tạo mũi khoét rất giống như mũi khoan chỉ khác là chúng có nhiều răng 
hơn và không có lưỡi cắt ngang, lưỡi khoét thường có (3,4) răng. 
D < 35mm làm 3  răng. 
D > 35mm làm 4 răng. 
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 Mũi khoét gồm có các phần: Phần làm việc, cạnh viền, cổ dao, cán, rãnh 
thoát phoi� 
 
8.3.2  Phân loại 
  Mũi khoét được phân loại theo hình dạng bên ngoài của nó: 
  Mũi khoét liền cán chế tạo lỗ có φ nhỏ. 
  Mũi khoét cán rời lắp thỏi hợp kim cứng để gia công lỗ có φ lớn. 
8.3.2  Góc độ mũi khoét: 
 
8.3.2.1  Góc lệch chính ϕ:  
  Khi gia công gang thép ϕ = (45÷60)0 

8.3.2.2  Góc lệch phụ ϕ1 : là góc côn ngược có đơn vị là 0,04÷0,1/100. 
8.3.2.3  Góc trước γ: Đo trong tiết diện chính NN, khi gia công thép bằng dao 
có lưỡi cắt bằng thép hợp kim có độ cứng trung bình thì γ = (8÷12)0. 
  Gia công gang: γ = 6÷100. 
  Gia công kim loại màu: γ = 25÷300. 
  Mũi khoét hợp kim cứng: γ = 100. 
8.3.2.4  Góc sau α: đo trong tiết diện AA, thực tế α = (8÷10)0. 
8.3.2.5  Góc sau phụ α1: hình chiếu của nó trên lưỡi cắt chính bằng α, hình 
chiếu trên mặt phẳng N1N1là α1 = 00. 
8.3.2.6  Góc xoắn ω: ω có thể bằng 0 hoặc khác 0. 
  Khi ω = 00 (rãnh thẳng) dùng cho mũi khoan hợp kim cứng để gia công thép 
cứng, thép tôi còn lại thường ω = 100÷250. 
  Ta có quan hệ sau: tgω = tgγ.sinϕ 
8.3.2.7  Góc nâng λ :  
  Xác định bởi lưỡi cắt và mặt phẳng cơ bản (OO) mặt phẳng OO đi qua giao 
điểm lưỡi cắt chính và phụ dọc theo tâm mũi khoét, mũi khoét thép gió λ = (- 
5 ÷ 15)0. 
  Để thoát phôi về đầu dao (khoét lỗ thẳng) λ<0 còn muốn thoát phôi cán dao 
thì λ>0. 
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Cổ

Phần làm việc Cán

Phần dẫn hướng L2

L1
2ϕ

L2' L2"

 
H8.9  Cấu tạo mũi doa 

 
8.4   Doa 
8.4.1  Cấu tạo mũi doa 

 

  Tuỳ theo đường kính lỗ gia công mũi doa có kết cấu khác nhau: có mũi doa 
nguyên, doa răng chắp. 
  Mũi doa gồm 3 phần: phần làm việc, cổ doa, chuôi doa 
8.4.1.1  Phần làm việc : 
Phần làm việc bao gồm: 
+ Phần cắt L1: Đầu phần cắt có phần dẫn hướng có góc 450. 
  Phần cắt có góc 2ϕ 
- Gia công thép   2ϕ = 300        
- Gia công gang   2ϕ = (6÷10)0            
- Mòi doa tay       2ϕ = (1÷3)0             
+ Phần sửa hướng L2: phần này dùng định hướng mũi doa khi làm việc gồm 
hai phần L2’ và L2’’. 
- L2’: là một đoạn trụ có lưỡi cắt phụ dọc các răng của mũi doa để sửa đứng 
và định hướng mũi doa trong lỗ. 
- L2’’: là phần côn ngược để giảm ma sát mũi doa vào các mặt gia công và 
tránh lay rộng lỗ. 
- Mũi doa máy độ côn ngược (0,04ữ0,1)/mm 
- Mũi doa tay độ côn ngược   (0,01ữ0,015)/mm 
- Chiều dài L2’’ = (0,25ữ0,3)D. 
8.4.1.2   Số răng Z:  

* Số răng z thường chẵn để đo được bằng pan-me và các dụng cụ đo 
khác và chọn số răng dao theo bảng như sau: 

D 3-10 11-19 20-30 32-45 46-50 
Z 6 8 10 12 14 

 
* Hoặc có thể dùng công thức kinh nghiệm sau: 
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+ Doa gang đồng thanh: Z = (1,5 D +4) 
+ Doa vật liệu khác:       Z = (1,5 D +2) 
8.4.1.3   Phương của răng: 
  Khi doa lượng dư bé, phôi cắt rất mảnh do đó yêu cầu thoát phoi không 
quan trọng lắm do đó để thuận tiện cho việc chế tạo người ta làm mũi doa 
răng thẳng, nhưng khi yêu cầu nâng cao độ bóng, độ chính xác hoặc lỗ có 
rãnh dọc thì cần làm răng xoắn. 
  Khi doa lỗ thông làm xoắn trái (để phoi thoát về phía đầu dao). 
  Khi lỗ thông người ta làm rãnh xoắn phải ( để phoi thoát về phía cán dao). 
- Khi gia công thép cứng: ω = (7÷8)0. 
- Gang rèn, thép dẻo vừa: ω = (12÷20)0. 
- Kim loại màu               : ω = (35÷45)0. 
8.4.1.4   Góc độ của dao doa: 
 

A-A

B-B

α1

A

A

B

B

α

 
H8.10  Các góc dao doa 

  Góc trước γ, góc sau α của phần cắt đo trong tiết diện AA 
8.4.1.4.1   Góc γ:  
   Khi doa tinh γ = 00 

   Khi doa thô γ = (5÷10)0 

8.4.1.4.2   Gãc α:  α = (6÷12)0 

  Gia công vât liệu dẻo, gia công thô lấy trị số lớn. 
  Gia công tinh lấy trị số nhỏ. 
8.4.1.4.3  Góc sau ở bộ phận sửa đúng α1 = (10÷20)0

8.4.1.4.4   Cạnh viền f: Cạnh viền được bố trí dọc theo các răng mũi doa, 
cạnh viền có tác dụng định hướng mũi doa khi làm việc, làm nhẵn bề mặt gia 
công và sửa kích thước. 

 f = (0,05÷0,3)mm. 
  Nếu vật dẻo để tránh dính phôi trên cạnh viền lấy f = 0,05ữ0,08mm. 
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8.4.1.4.5   Bước răng: 
ω1

ω2

ω3

ω4ω5

  Để tránh hiện tượng lặp lại theo chu kỳ của 
lực đầy ngang gây méo lỗ khi lực có xu 
hướng đẩy về một phía bước răng sẽ làm 
không đều, người ta chế tạo: 
ω ≠ ω2 ≠ ω3 ≠  ω4 ≠  ω5 ≠  ω6. 
  Nhưng để dễ kiểm tra đường kính thì làm 
các răng đối xứng từng đôi một qua tâm. 
 
 
 
 
 

H8.11  Các góc ω  của dao doa 

8.4.1.5   Chế độ cắt khi khoét và doa: 
Chế độ cắt khi khoét- doa tương tự như các phương pháp gia công khác: 
+ Chọn t 
+ Chọn S theo bảng- đối chiếu chọn S máy 
+ Chọn v- tính n- chọn lại n máy 
+ Tính Tm

Khi chọn thông số cho khoét- doa không cần nghiệm lại PZ và Ncgvì lực và 
công suất nhỏ. 
 

bài tập chương 8 
 
Bài tập1: 
   Cần khoan một vật bằng thép cacbon C50 (σb=60KG/mm2). Lỗ khoan có 
đường kính φ20 dài 100mm và sau khi khoan còn doa lỗ. Khoan trên máy 
2A150 có tưới dung dịch Emunxi. Xác định chế độ cắt với mũi khoan P18 
trên máy 2A150. 
 

Bài giải: 
1. Chiều sâu cắt:  

t= mmD 10
2

20
2

==  

2. Bước tiến 
Theo sức bền của mũi khoan có công thức: 

S1=3,88 94,0

81,0

b

D
σ

 

Theo điều kiện ban đầu D=20; σb=60 
Thay vào ta có: 
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S1=3,88 mm9,0
60
20

94,0

81,0

=  

Theo bảng (8-3) với mũi khoan có đường kính D=20 lấy S2=0,35 vì sau khi 
khoan còn khoét nên S2 phải nhân hệ số K=0,75 và hệ số điều chỉnh sâu 
Kls=0,9. Vậy S2=0,35.0,75.0,9=0,3mm/v. 
Chọn Smin=0,3 
Theo thuyết minh máy lấy S=0,28 mm/v 
3. Tính vận tốc 
 

Theo công thức V= Kv
StT

DCv
YvXvm

Zv

..
.  m/ph 

Theo bảng (3-3) 
Cv=9,8; Zv=0,4; yv=0,51; m=0,2; Xv=0 
Bảng (4-3): T=45’ 
         ( 5-3): Kmv=1,25 
         (6-3): Klv=0,75 
Do đó: Kv=Kmv=Knv=Kuv=Klv=0,94 

Thay vào: V= 2,2794,0.
28,0.10.45

20.8,9
5,002,0

4

=  m/ph 

Số vòng quay trục chính n= 400
20.14,3

2,27.1000
.

.1000
==

D
V

π
 v/ph 

Theo thuyết minh máy chọn n=351 v/ph 
4. Lực cắt và mômen xoắn: 
P0=Cp.Dzp.Syp.Kmp,KG 
Theo bảng (7-3): Cp=68; Zp=1; YpD=0,7 
Theo bảng (12-1) và (13-1) 

Kmp=KmM= 85,0
75
60 75,0

=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛  

Thay vào công thức: 
Po=68.201.0,280,7.0,85=308 (KG) 
So với lPol=2500KG của máy, ta thấy với bước tiến đã chọn máy làm việc an 
toàn. 
Mômen xoắn được tính theo công thức: 
M=CM.DzM.SyM.KM; KGm 
Thay vào ta có: 
M=0,034.202,5.0,280,7.0,85=17,88 (KGm) 
5. Công suất cắt gọt: 

N= kWMn 4,6
975

351.88,17
975

==  

So với công suất máy [N]=8,5kW, đảm bảo an toàn khi máy làm việc. 
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Bài tập 2: 
  Xác định chế độ cắt khi khoét, doa trên máy K125A theo các bước sau 
 Khoét lỗ φ39,6 từ lỗ khoan sẵn d=38mm  sau đó doa lỗ đạt φ40A3

Mũi khoét, doa bằng thép gió Z=4, chiều sâu lỗ l=80, phôi là thép cán nóng 
σb=60KG/mm2 khi gia công có tưới nguội; cho biết Tkhóêt=50’, Tdoa=60’ 
 

Bài giải: 
1. Chế độ cắt khi khoét: 

a. Chọn t: t= mm8,0
2

386,39
=

−  

b. Tính S theo công thức tính độ bền dao: 
S=Cs.D0,6 mm/vßng 
Theo bảng (1-3): Cs=0,07 
Thay vào:             S=0,07.39,60,6=0,64 mm/v 
Theo máy, chọn   S=0,6 mm/v   
c. Tính vận tốc khi khoét: 

Theo công thức V= Kv
StT

DCv
YvXvm

Zv.  (m/ph) 

Theo bảng (3-3) 
Cv=16,3; Zv=0,3; Xv=0,2; yv=0,5; m=03 
Bảng (5-3): Kmv=1,25; bảng (7-1): Knv=1 
Bảng (6-3): Klv=1; bảng (8-1): Kuv=1 
Kv=1,25.1.1.1=1,25 
Thay vào: 

V= 3025,1.
6,08,050

6,39.3,16
5,02,03,0

3,0

=  (m/ph) 

Theo máy lấy n=190v/phút 
d. Mômen khi khoét: 

M= ( )KGmZDKpStCp YpX p

1000.2
....  

Theo bảng (11-1): Cpz=200; Xpz=1; Ypz=1 

Bảng (12-1) và (13-1): Kmp= 85.0
75
60 75,0

=⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡  

Bảng (15-1) Kϕp=0,981Kγ=1 → Kp=0,85.0,98.1=0,8 
Thay vào: 

M= )(94,5
1000.2

4.6,39.8,0.6,0.8,0.200 11

KGm=  

e. Công suất cắt. 
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N= kW1,1
975

190.94,5
=  

So với máy lNl=8,5kW đảm bảo việc an toàn. 
 
2. Chế độ cắt khi doa. 
 

a. Chọn t:  t= mm2,0
2

6,3940
=

−  

b. Chọn S: 
Theo sức bền dao có công thức: S=Cs.D

0,7

Theo bảng (2-3): C3=0,12 
Thay vào S=0,12.400,7=1,6mm 
Theo thuyết minh máy, chọn S=0,81mm 
c. Tính vận tốc theo công thức như khi khoét. 
Theo bảng (3-3): Cv=10,5; Zv=0,3; Xv=0,2; Yv=0,65; m=0,4 
                  (5-3): Kmv=1,25; (6-3): Klv=1; (8-1): Kuv=1; Knv=1→Kv=1,25 
Thay vào: 

V= 5,11
81,0.2,0.60
25,1.40.5,10

65,02,04,0

3,0

= (m/ph) 

Số vòng quay trục chính 

n= 5,95
40.14,3

5,11.10001000
==

D
V

π
 (v/ph) 

Theo máy lấy n=97v/ph 
d. Mômen xoắn khi doa nhỏ có thể bỏ qua. 
 
Bài tập 3: 
  Gia công đồng thời 4 lỗ φ11 trên máy khoan 2A135 bằng mũi khoan ruột gà 
thép gió. Vật liệu gia công GX15-32 có độ cứng HB=163. Xác định chế độ 
cắt khi chiều sâu lỗ khoan là 8mm. 
 

Bài giải: 

1. Chiều sâu cắt: t= )(5,5
2

11
2

mmD
==  

2. Bước tiến S: 

S= 7,34 2,11
163
1134,7 75,0

81,0

75,0

81,0

==
HB
D (mm/v) 

  Vì dùng đầu nhiều trục khoan đồng thời 4 lỗ nên phải giảm lượng chạy dao 
S khoảng (20÷30)%, do đó lấy S=0,6(mm/v) 
3. Tốc độ cắt: 
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  Theo công thức: V= Kv
StT

DCv
YvXvm

Zv

..
.  (m/ph) 

  Theo bảng (3-3): Cv=1,71; Zv=-0,25; Xv=0; Yv=0,4; m=0,125 
                  (4-3): T=45’; bảng (6-3): Klv=1 
                  (5-3): Kmv=1,27; bảng (7-1); Knv=0,7; bảng (8-1): Kuv=1 
  Thay vào công thức: 

V= 1,211,1.7,0.27,1
6,0.5,5.45

11.1,17
40125,0

25,0

=  (m/ph) 

  Tính số vòng quay của mũi khoan: 

n= 610
.

1000
=

D
v

π
 (v/ph) 

4. Mômen xoắn là lực chiều trục. 
M=CM.  (KGm) 

M

MM
m

YZ KSD ..

Po= Cp.  (KG) KpSD pp YZ ..
 Theo bảng (7-3): CM=0,022; ZM=2,5; YM=0,8; Cp=42,7; Zp=1; Yp=0,8 
  Theo bảng (12-1) và (13-1):  Kmp=KmM=0,912 
  Thay vào công thức: 
M=0,022.112,5.0,60,8.0,912=1,5(KGm) 
Po=42,7.111.0,60,8.0,912=284(KG) 
Vì khoan đồng thời bằng 4 mũi khoan nên lực chiều trục bằng        
    4Po = 284.4 = 1136 (KG) 
  So sánh lực cho phép [Po]M ở thuyết minh, máy làm việc an toàn. 
5. Công suất khi khoan. 

N= )(1
975

610.5,1
975

kWMn
==  

  Tổng công suất của cả 4 mũi khoan là 4kW so với công suất máy là 6kW 
thoả mãn điều kiện an toàn. 
6. Xác định số vòng quay của trục chính và lượng chạy dao của đầu khoan: 
BiÕt: nchñ®éng =nt.chÝnh ; S®kh=nm¸y

  Quãng đường đi được của một điểm trên đầu khoan bằng quãng đường của 
một điểm trên lưỡi cắt chính của mũi khoan. 
S®.kh.nt.chÝnh =Sdao.ndao =0,6.610=420(mm/ph) 
  Chọn số vòng quay của trục chính theo thuyết minh máy là 400v/ph 

S®Çukhoan = 05,1.
400
420.

.

=
chinht

daodao

n
Sn

( mm/v) 

  Theo thuyết minh máy chọn lượng chạy dao là 0,96. 
  Do đó lượng chạy dao thực tế của dụng cụ là: 

Sthùc= 55,0
610

96,0.400.
==

dao

dktc

n
Sn  (mm/v) 
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Câu hỏi ôn tập chương 8 
 
1. Cấu tạo và công dụng mũi khoan, các yếu tố cắt khi khoan, cách tính lực, 

Mx, chế độ cắt khi khoan. 
2. Cấu tạo, góc độ, công dụng mũi khoét. 
3. Cấu tạo, chế độ cắt khi khoét, doa?
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Chương 9  

 
Bài 9 

PHAY 
(6tiết) 

1. Mục đích:  
 

+ Giới thiệu công dụng, đặc điểm kết cấu các loại dao phay. 

 
2. Yêu cầu: 

 
+ Vẽ được góc độ dao. 
+ Nắm được đặc trưng phay. 
+ Xác định được chế độ cắt. 

nội dung 

9.1. Khái niệm: 

 
Phay là một trong những phương thức phổ thông để gia công mặt phẳng, 

mặt rãnh có đường kính thẳng, mặt trụ tròn xoay. Độ chính xác đạt được là 
cấp IT6ỮIT7, độ bóng đạt ∇8 ÷ ∇7, Ra= ( 2,5÷1,25) µm khi phay tinh có thể 
đạt cao hơn (Ra=0,32àm).  

Chuyển động chính khi phay là chuyển động quay tròn của dao, chuyển 
động tiến thường là chuyển động tịnh tiến qua lại của bàn bắt vật. 

 
9.2    Đặc trưng của phương pháp phay 
 

+ Do có một số lưỡi tham gia cắt nên năng suất cao hơn bào tiện. 
+ Lưỡi dao cắt không làm việc liên tục và khối lượng giao phay thường 

lớn nên điều kiện truyền nhiệt tốt. 
+ Diện tích cắt khi phay thay đổi, do đó lực cắt thay đổi gây rung động 

trong quá trình cắt. 
+ Do lưỡi làm việc gián đoạn, gây va đập và rung động, nên khả năng 

tồn tại lẹo dao ít. 
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9.3   Các loại dao phay và công dụng của nó 

 
- Dao phay trụ và dao phay mặt đầu là 2 loại dao cơ bản để gia công mặt 
phẳng. 
9.3.1  Phân loại 
 

 - Dao phay trụ : đường tâm của nó song song với mặt gia công răng bố 
trí trên mặt trục (Hình 1.a). 

- Dao phay mặt đầu đường tâm dao vuông góc với mặt phẳng cần gia 
công răng bố trí trên mặt đầu (Hình 1.b). 

- Từ hai loại trên người ta chế tạo các loại dao khác bằng cách bố trí các 
răng trên mặt đầu và mặt trụ gồm có: 
- Dao phay rãnh: có 2 hoặc 3 mặt răng dùng gia công rãnh hoặc mặt bên có 
bề rộng nhỏ (Hình 1.c). 

- Dao phay đĩa: giống rãnh nhỏ cắt đứt (Hình 1.d). 
- Dao phay ngón: răng bố trí cả mặt đầu và mặt trụ dùng gia công mặt 

bên nhỏ, rãnh kín (rãnh then, mặt tròn xoay) ( Hình 1.e). 
- Dao phay góc: răng bố trí trên mặt côn, góc giao phụ thuộc vào góc chi 

tiết gia công mặt định hình. 
- Dao phay định hình: profin răng giống proffin chi tiết gia công mặt 

định hình  (hình 1.h). 

 
Các phương pháp gia công phay: a.Phay mặt phẳng bằng dao phay trụ; b. Dao mặt đầu; c,d Dao phay đĩa; e, Dao phay ngón; f. Dao 
phay góc; g. Dao phay định hình 

H9.1  Các loại dao phay 

9.3.2   Cấu tạo dao phay mặt trụ - mặt đầu 
9.3.2.1 Dao phay mặt trụ răng xoắn. 
9.3.2.1.1  Các kích thước cơ bản 

Các kích trước cơ bản: D, z, dạng răng, h�được quy chuẩn- ta đề cập 
đến một số yếu tố có liên quan đến việc chọn dao khi lập quy trình công 
nghệ (QTCN) . 
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+  Đường kính D: 
Khi D↑ , chiều dầy cắt↑ , g
dẫn đến T

óc tiếp xúc↑ , Z↑  do đó Sz↑. 
 

nhiÖ

n theo tiêu chuẩn. 

uộc vào chế 
độ cắt và vật liệu gia công, chọn 

m giảm nhưng tản
5

2 4

1

γ

t tốt. Nhưng Pcắt↑  cần Ncắt↑  
do đó nếu máy công suất lớn 
chọn D lớn.  

D, d chä

+  Bước vòng - bước trục: 

+ Số răng Z: 
Chọn Z phụ th

theo kinh nghiệm  Z = m D , 
trong đó 

m = 

r

h

f

αn

3
2

Tnω

A

A

Ttr

α

Tv

γ1

e

α

(0,5 ÷ 2) là hệ số phụ 
thuộc loạidao và điều kiện gia công. 

                                                                    H9.2  Dao phay trụ răng xoắn 

- Gia công cứng vứng: 
Dao thép gió         : m lớn  
Dao hợp kim cứng: m nhỏ  

9.3.2.1.2   Các góc độ dao  

+  Góc xoắn ω : góc nghiêng răng với trục dao  
Khi ω ↑ dao bền hơn (số răng cắt ↑ ), độ bóng↑ nhưng khảẳ năng chịu 

uốn dao giảm thường dùng: ω  = (30 ÷ 60)0. 
Dao răng thẳng ω  = 00 (hiện nay ít  dùng). 

+  Góc trước γ: 
Đo trên mặt phẳng N-N, trị số của nó phụ thuộc vật liệu  gia công ,vật 

liệu dao. 
- Dao thép gió         γ = (5 ÷ 25)° 
- Dao hợp kim cứng γ = (-15 ÷ 15)° 
- Trị số nhỏ: gia công vật liệu cứng 
- Trị số lớn: gia công vật liệu dẻo  

+  Góc sauα : 
Xác định trên mặt phẳng vuông góc trục dao. 
α : phụ thuộc dạng dao và yêu cầu gia công 
Dao thép gió: α  = (12 ÷ 20)° 
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Dao cắt ,phay rãnh: α  = 30° 
Dao hợp kim cứng: α  = (8 ÷ 20)° 
Phay  tinh:              α  = (5 ÷ 8)° 

9.3.2.1   Dao phay mặt đầu. 

γΝ

αΝ

a1 γ1

A
A

γ

a

γ2

1

2

3

4

 
H9.3  Dao phay mặt đầu 

9.3.2.1.1 Khái niệm  
Dao phay mặt đầu có các thông số kết cấu tương tự như dao phay trụ 

răng xoắn nhưng nó có 1 số đặc điểm khác như: 
- Mỗi  răng có 3 lưõi cắt khi phay bằng mặt đầu thì 2-3 là  lưỡi cắt chính, 

3-4 là lưỡi cắt phụ, lưỡi 1-2 không tham gia cắt. 
- Khi phay mặt thẳng đứng bằng mặt trụ thì chỉ có 12 tham gia cắt lúc này 

γ2 chÝnh lµω . 

9.3.2.1.2  Các góc của dao 

 
+ Góc ω (γ2): góc ω  đối với dao mặt đầu được chọn nhỏ hơn dao trụ vì 

nó ít ảnh hưởng đến độ bóng mà chủ yếu làm tăng độ bền lưõi cắt. 
ω = (25÷35)° 
- Góc trước γ, góc sau α như dao mặt trụ 
- Góc lệch chính ϕ , góc lệch phụ ϕ1 xác định như dao tiện đơn. 
ϕ, ϕ1 nhỏ thì chiều lưỡi cắt lớn làm tuổi bền cao, độ bóng cao 
Khi phay láng có thể sử dụng ϕ0 = 0, l0 = (4 ÷ 6)S0 hoặc có thể lấy ϕ0 = 

900. 
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ϕ1ϕ0

lo

ϕ1ϕ0=0

lo

ϕ

 
H9.4  Các góc của dao phay mặt đầu 

 
9.3.3  Các  yếu tố cắt khi phay và diện tích lớp cắt 
 

9.3.3.1   Chiều sâu cắt t0 

   Chiều sâu cắt t0 là khoảng cách giữa bề mặt chưa gia công và bề mặt đã 
gia 

công sau một lát cắt. 

9.3.3.2   Chiều sâu phay  
 Là kích thước lớp kim loại được cắt đi đo theo phương vuông góc với 

trục dao phay ứng với góc tiếp xúc ψ 
- Dao phay trụ, dao phay đĩa, định hình, dao góc thì t = t0 

- Dao phay ngón t0 = B   ;   t ≠ t0 

- Dao phay mặt đầu t ≠ t0 với t đo vuông góc với trục dao ứng với góc 
tiếp xúc Ψ. 

9.3.3.3  Bước tiến S  
 Là độ dịch chuyển trên mặt phẳng ngang của bàn máy, khi phay người 

ta xác định 3 loại bước tiến 
- Bước tiến răng:        Sz                ( mm/răng) 
- Bước tiến theo vòng So = Sz. Z    (mm/v) 
- Bước tiến theo phút Sp = Sz. Z. n (mm/ph) 
Khi phay thô chọn S theo sức bền răng, nên chọn theo Sz để điều chỉnh 

máy 
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O

δ(φ)

t

CB
D

δ(φ)

D

t
 

H9.5 Chiều sấu cắt khi phay 

 9.3.3.4  Tốc độ cắt v:  
 Là tốc độ của dao (chuyển động chính) 

v = 
1000

.. nDπ  (mm/ph) 

D: đường kính dao phay (đối với dao định hình, dao phay góc to chọn D 
lớn nhất) 

 

9.3.3.5  Diện tích lớp cắt 

-  Độ rộng phay B: là kích thước lớp kim loại được cắt đo theo phương 
trục dao 

-  Góc tiếp xúc ψ: là góc ở tâm tương ứng với mặt phẳng tiếp xúc của 

ay hình trụ: 

Cosψ 

dao và phôi ) 
+ Dao ph

=  
OC

 OB =  
2

2
D

tư
 

D
−= 1  

D
t2

+ Dao phay mặt đầu: 

 

Sin
2

ψ  =  
D

 1- 2Sin 2t  vì Cosψ =
2
ϕ  = 

1- 2(
D
t )2

-  Số răng cắt đồng thời i: 
+ Dao phay mặt đầu: 
i = ξψ /  trong đó ξ =3600/Z. 

Sơ đồ ắH9.6  tính số răng c t đồng thời i 

δ B
D

O

Τtrôc

B

3 21

1 2 3

 + Dao phay mặt trụ: 
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 Răng thẳng i = ψZ/360( như dao mặt đầu). 

ầu i1=δ(ϕ)x/360. 

/360+B/Ttrục( hình bên) 
 một đơn vị. 

phay(a) là khoảng cách giữa 2 vị trí kế tiếp của quỹ 
a 

Trong khi phay a biến đổi 
i 

oi ∆ CMN là vuông ta có : 

Theo hình vẽ ta có aM= 

=  SZ cosθsinϕ 
quy c 

/4sinϕ 

 
Chiều rộng cắt b khi 

hay mặt đầu: 
  

•
• Răng nghiêng: nếu chỉ kể số răng trên mặt ®
                            Nếu chỉ kể số răng trên chiều rộng phay B ta có 
i2=B/Ttrôc. 
I=i1+i2=ψZ
Chú ý: nếu i là số lẻ ta làm tròn lên
Ví dụ: i= 21/3  ta lấy  imax=3. 
- Chiều dày cắt a: 
  Chiều dày cắt khi 
đạo chuyển động của một điểm trên lưỡi cắt ứng với lượng chạy dao SZ, 
đo theo phương hướng kính dao. 

từ amax →amin hoặc ngược lạ
tuỳ phương pháp phay. 
+ Dao phay trụ:  
 
C
aM= SZ.sinθ và có amax= 
SZ.sinψ, ta quy ước atb= 
SZ.sinψ/2. 

H9.7  Tính chiều dày cắt a với dao phay trụ 

+ Dao phay mặt đầu : 

N
S

C

n
O

M

ψ

θ t

C N

M

am

amax

Sz
Sz

t

D

Β

Β

Α

C

Α

C

ψ1 ψ2
θ

Sx

1

2

n

Β

ϕ
am Ν

Ν

ϕ

Β

a

b

Sz

A-A

N-N

n.sinϕ, mà n= SZ cosθ, 
vậy: 

aM

 ước atb ứng với gã
ϕ/4, vậy ta có: 

atb=  SZ cosϕ
amax=  SZ sinϕ (θ=0) 
amin=  SZ cosϕ/2sinϕ 

- 
phay: 
+ Dao p

H9.8  Tính chiều dày cắt a với dao phay mặt đầu 
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  Chiều rộng lớp cắt như  tiện là một lượng không đổi. 

/ ϕcosλ) 
 thẳng: B=b 

 
a khai triển mặt trụ dao phay trụ theo 

ng 

Khi λ=0      b=B/sinϕ 
Khi λ ≠ 0  
     b=B (sin
+ Dao phay trụ răng
+ Dao phay trụ răng nghiêng: 

 T
hình vẽ, ta có chiều rộng lớp cắt khi 
phay( thời điểm đang xét) của một ră
được xác định bằng công thức: 

ω
θθ

sin2
 Sau khi tính được các thông số trên ta 

+Dao phay trụ răng thẳng: 
.bn 

trong

H9.9  Tính chiều rộng cắt b với dao phay  trụ

  
an = Sz.sinθn 

fn

Nếu đồng thời có 1 răng cắt thì 

=n 1

+ Dao ph  nghiên

inθn 

n bn 

H9.10  Sơ đồ tính diện tích khi phay bằng dao phay răng thẳng

)''( cdD
b

−
=  

D
B

O

b1

θ 'c

θ 'd

Sz

t

có thể tính được diện tích cắt khi phay 
 

 Ta xét fc của 1 răng fc = an

 đó: 
 
 

 

bi

dbi

x

t

B

O

B

S

θc

ψ

dθ

n
Dz

ω

bn = B 
 = θn  Sz.b.sin

Fc = Sz.B.∑ nsinθ     (1) 
i

ay trụ răng g 
Ta cũng xét một răng thứ n nào 

đang cắt chiều dày cắt a  = Sz.sn

( chú ý: an  thay đổi theo θn, θn thay 
đổi từ (θn

c → θ®
n ) diện tích lớp cắt 

ứng với an, dbn là: 
Dfn = a .d
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dbn = 

Trong đó: 

ω

θ

ω sin
2

sin

dDx
=  

⇒ fn = = ∫
d

da
c

bnn  ∫
c
d

n
c

dSzD
n

θ

θ

θθ
ω

.sin1
sin2

.  

 

Sau khi lấy tích phân ta có: 

[ ]⎟
⎠
⎞fn = ⎜

⎝
⎛ − n

d
n

c
SzD θθ

ω
coscos.

sin2
.  

Nếu trong cung tiếp xúc có i răng đồng thời cắt thì diện tích cắt tổng 
cộng bằng: 

S

B

t

B

n
O

c2=d1
c1=d2

d3

θc3=0

θc1=θd2
θc2=θd3

d1d2d3

c2 c1

Ttrc3

θd1

F = [∑ ∑ ]
= =

−
n

n
dci sin2 ω

    

(2) 
- Fc dao phay mặt đầu:  
Diện tích cắt đo một răng cắt fn = 

an.bn

a  = Sz.sinϕ .cosθn 

b  = 

=
i

n

i
nSzDf

1 1

coscos.. θθ

Trong đó: 

n

n ϕsin
B  

⇒ Fn = B.Sz.Cosθn 
Tổng diện tích cắt do i răng cắt: 

F = B.Sz.∑
i

=

H9.11  Sơ đồ tính diện tích lớp cắt khi phay bằng dao phay răng xoắn 
9.3.4. Phay cân bằng 
 

), (2), (3) ta thấy tổng diện tích cắt khi phay là một đại 
ượng không đổi phụ thuộc góc θn do đó lực cắt khi phay thay đổi dẫn tới 

rung

Quá trình phay với Fc = const gọi là phay cân bằng 
 Dao phay trụ răng nghiêng:  

n
n

1
cosθ     (3) 

 

 Qua công thức (1
lư

 động nên độ bóng gia công giảm ở đây ta xét sao cho Fc = const (hằng 
số). 

Vậy:  

9.3.4.1
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Ta xét khi điểm đầu răng sau ứng với điểm cuối răng trước 
 

Khai triển công thức (2): F = [ ]∑ ∑ −=
i i

nnSzDf coscos.. θθ
= =n n

dci
1 1sin2 ω

 

( ) ( ) ( )]i
d

i
cdc θθθθ= [ dc

SzD θθ
ω

ccoscos
si

oscos...coscos
n.2

. 11 − 22 −++−+  

vì  ; 

Sau khi đơn giản ta có: F = 

12 coscos cc θθ = 23 coscos cd θθ =  

( )11 coscos.
sin.2
.

dc
SzD θθ

ω
−  

trong ®ã: 0=cθ ; ψθ =cos c  i 1

⇒ Fc = ( )ψ
ω

cos1
sin

.
−

tSz  

D
t21thay cos −=ϕ vào ta có: 

F = 
ωsin
.tSz  = Cons

trục

t 

Mở rộng ra khi B = K.T
trong đó K là số nguyên, K = 1,2,3�ta có: 

F = 
ωsin
.. tSzK  

thay K = 
trucT
B  và Ttrôc = ωπ g

z
D cot..  

ta được: 

ωπωωπω cos..
...

sin
..

cot..
.

sin
..

D
ZtSzBtSz

gD
BZtSzK ==  Fc = 

ở đây từ đó rút ra kết luận: khi trục B = K.T trục sẽ có phay cân bằng, 
người ta dùng phay căn bằng trong gia công loạt lớn và hàng khối. 

ược đIều 
kiện

nh được biện pháp diện tích cắt ít thay đổi 

9.3.4.2  Dao phay trục răng thẳng, mặt đầu: 
+ Dao phay trụ: người ta đã chứng minh rằng không thể tìm ®−
 phay cân bằng  
+Dao phay mặt đầu: cũng không có đIều kiện phay cân bằng nhưng 

người ta đã chứng mi
          - tăng số răng Z 
          - tăng tỷ số t/D (có nghĩa là tăng chiều sâu phay t) 
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nếu do kết cấu dao không tăng Z ta có điều kiện t = D sẽ có Fc thay đổi 
ít nh

ay thuận - Phay nghịch 
ất. 

9.3.5  Ph

n
O

S
Pn

Pr

Pd
R

Pz

On

Pd

Pz

R

Pn

Pr
S

Phay thuận Phay nghịch
 

H9.12  Phay thuận và phay nghịch 

9.3.5.1 Phay thuận  
 

ay cùng với phương chuyển động của máy nâng 
chi t

c điểm 

t thay đổi từ  amax→ amin do đó không xảy ra sự trượt, dao 
đỡ m

hi tiết xuống tăng khả năng kẹp chặt, giảm rung 
động

ắt đầu cắt gọt a = amax nên xảy ra va chạm đột ngột, dao dễ mẻ, rung 
động

 chi tiết theo phương chuyển động chạy dao S nên sự tiếp 
xúc g  

 dùng gia công tinh vì khi này chiều dày cắt a 
mán

 nghịch 

9.3.5.1.1  Định nghĩa

Phay thuận khi dao qu
iết gia công. 

9.3.5.1.2   §Æ
+ Ưu điểm:  
- Chiều sâu cắ
òn, tuổi bền dao tăng. 
- Có thành phần Pđ đè c
. 
- B
 tăng mạnh 
- Lực Pn đẩy
iữa bề mặt ren của vít me truyền lực và đai ốc có thể không liên tục →

máy bị giật cục gây rung động. 

9.3.5.1.3   Công dụng 
Phương pháp phay này
g, Pn nhỏ nên rung động ít, mặt khác không bị trượt dao nên độ bóng 

cao, dao lâu mòn. 

9.3.5.2   Phay
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9.3.5.2.1.  Định nghĩa 
 Phay nghịch là phương pháp phay trong đó dao và chi tiết có chuyển 

động

ắt tăng từ amin = 0 → amax do đó lực cắt tăng dần nên tránh 
được

n Pn có xu hướng làm tăng cường sự ăn khớp giữa bề mặt 
ren v

 Nhược điểm: 
 a = 0 nên xảy ra sự trượt giữa lưỡi cắt và bề mặt gia 

công
ây rung động do 

đó ®

y nghịch này dùng để gia công thô. 

xoắn 

 ngược chiều nhau. 
9.3.5.2.2  Đặc điểm 

+ Ưu điểm: 
- Chiều dày c
 rung động 
- Thành phầ
ít me và đai ốc cho nên không gây nên độ dô, do đó tránh được rung 

động 
+
-  Vì bắt đầu cắt
 nên giảm độ bóng bề mặt gia công, dao chóng mòn. 
- Thành phần Pđ có xu hướng nâng chi tiết lên vì vậy g
òi hỏi lực kẹp phải lớn. 

9.3.5.2.3  Công dụng 
Phương pháp pha

9.3.5.3   Lực và công suất khi phay 
9.3.5.3.1   Lực cắt khi phay: 

+ Đối với dao phay trụ răng 

R Q

Pz

Pr

Po Po

Pz Q
Pn

Ps

PrS

Pz

R Pd

Pn

O
n

 
 

H9.13   Sơ đồ tính lực cắt khi phay 
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Gọi Q
r

 là tổng lực tác dụng lên răng xoắn ta có thể phân tích lực Q
r

như 
sau: 

oPnPdPoPzPoPRQ
rrrrrrrrr

++=++=+= rP  

                       hoặc NS PPQ
rrr

+=  

- Khi phân tích lực t nác dụng lê  dao: 
oPzPQ
rrrr

+  += rP

zP
r

: lực tiếp tuyến cản lại chuyển động chính tiêu hao công suất máy 
rP
r

: lực hướng tâm xu hướng làm võng trục dao , đẩy dao khỏi vật gia 
công , gây rung động 

oP
r

: lực dọc trục dao khi chọn dao sao cho Po hướng vào ổ trục máy 
hoặc dù

ật làm: 
ng 2 dao để Po triệt tiêu nhau 

- Khi phân tích lực tác dụng lên v

ond PPPQ
rrrr

++=  

dP
r

: lực thẳng đứng tuỳ theo phay thuận hay nghịch mà nó có tác dụng 
đè chi tiét hay nâng chi tiết nên(dùng để tính lực kẹp đồ gá). 

nP
r

: lực nằm ngang tuỳ theo phay thuận hay nghịch mà nó có tác dụng 
làm tăng hay khử độ dơ của vít me đai ốc bàn máy 

Ngoài ra ta có thể phân tích: 

NS PPQ
rrr

+=  

NP
r

: lực tác dụng vuông góc với lưỡi cắt 

SP
r

: lực dọc theo lưỡi cắt được tạo ra do ma sát của phoi bên mặt trước 
theo ph

ể phân tích tổng lực

ương xoắn vít do đó gây ra sự co rút phoi theo chiều rộng lớp cắt 

9.3.5.3.2    Dao phay mặt đầu 
Cũng như dao phay trụ ta có th  Q

r
 tác dụng lên dao 

phay mặt đầu thành các lực thành phần như sau: rP
r

, nP
r

, dP
r

, zP
r

, oP
r

 (hình vẽ 
trên). 

 
+ Chú ý: Trong quá trình cắt, lực cắt thay đổi phụ thuộc vào sự thay đổi 

diện

.Bzp.Dqp          (KG) 
Cp: hệ số phụ thuộc bảng 80 

C§C
âu phay (mm) 

 tích cắt do đó các thành phần lực trên là lực trung bình. 
Lực Pz được tính theo công thức: 

Pz = Cp.t
xp.Sz

yp.Z
 vật liệu gia công và loại dao phay (

XGCC) 
t: chiều s
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Sz: lượng chạy dao trên một răng (mm) 

O

t=B

Pr

Pz

RPd
Pn

n

θι

ϕ

S

Pr

Pz

R S
Pd

Pn

n
O

Phay đối xứng Phay không đối xứng  
H9.14  xứng  Phay đối xứng và phay không đối

 
: số răng dao phay 

m) 
m) 

GCCK) 
c ta có thể xác định được Pn, Pd, 

Po th

ất khi phay 
ng thức sau: 

cg

Z
B: chiều rộng phay (m
D: đường kính dao phay (m
xp, yp, zp, qp: tra bảng 80 (CĐC
Sau đó dựa vào quan hệ giữa Pz và các lự
eo Pz (trung bình) 

9.3.5.3.2    Công su
Công suất khi phay tính theo cô

N  = 
102.60
.VPz  (KW) 

9.3.5.4   Chọn chế độ cắt khi phay bằng bảng số 

ượng dư cắt, độ bóng bề mặt kết hợp với các 
yếu t

n S. 

9.3.5.4.1   Chiều sâu cắt t. 
Chiều sâu cắt t phụ thuộc lư
ố liên quan của phay, công suất máy, độ cứng vững của hệ thống công 

nghệ (giống như tiện). 

9.3.5.4.1  Bước tiế
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Bước tiến S phụ thuộc vào tính chất vật liệu và độ bóng bề mặt, độ cứng 
vững

                                Gia công thô: 

      Gia công tinh: 
chọn

 độ nhấp nhô bề mặt 
do lư

ước dao, t, S 
đã ch

ảng 182-2; 196-2 (Sổ tay Công 
Nghệ

h ra n =

 của hệ thống công nghệ (HTCN). 
      
chọn Sz (mm/r¨ng) 

                        
 Sp (mm/ph) 
Khi phay tinh
ượng chạy dao vòng So quyết định. 

9.3.5.4.3  Tốc độ cắt v 
V phụ thuộc vào kích th
ọn. 
Tra b
 Chế Tạo Máy) 
Sau đó: 

- Từ v tín  
D
V

.
1000

π
   (vßng/ph) 

thực 

ính lại vt:       vt =  

- Đối chiếu với máy chọn tốc độ 
nt

- T
1000

.. tnDπ
 (v/ph).                      

H9.15   Các trường hợp tính T 
 

 (Giống như tiện) 

Sp, Sz thực. 
 = So.n (mm/ph) 

Đối chiếu với máy chọ

S

S

S

∆

y1

t

∆

y

l

B=t

y1

t

∆

9.3.5.4.4  Tính lại 
Sp = Sz.Z.n
n Sp thực và tính lại Sz thực: 

Sz(t) = 
tnZ
tSp )(  (mm/r¨ng) 

.

9.3.5.4.5  Nghiệm công suất. 
®.ηm¸y ≥ Ncg 

Ncg tra bảng 202-2, 223-2 ( Sổ tay CNCTM) 

9.3.5.4.6   Tín

Tm = 

N

h thời gian chạy máy. 

 

)(tSp
L  

Trong đó:  
+ ∆ + y          L = 1 
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l: chiều dài chi tiết gia công  
mm ∆: khoảng chạy quá lấy (1÷5)

y: khoảng chạy tới tính như sau 

+ Khi phay bằng dao trụ 
)( tDt −         y = 

+ Dao ph  đay mặt ầu đối xứng 

[ ]BDD −− 2   (B=t)       y = 0,5.  

ứng + Dao phay mặt đầu không đối x
).( BDB −   (B=t).        y = 

 

Câu hỏi ôn tập chương 9 
1. Công dụng, đặ  

 dao, các lưỡi 

3.  bày về các thông số dao phay trụ: kích thước cơ bản, góc, số 

4.  là phay thuận, phay nghịch, phay cân bằng? Giải thích các 

5.  chế độ cắt khi phay?

c điểm, phân loại các loại dao phay?
2. Trình bày về các thông số dao phay mặt đầu: các góc

cắt? 
 Trình
răng... 
Thế nào
trường hợp. 
Tính và chọn
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       Chương 10     

       
      Bài 10 

Truèt  

(2 tiết) 
1. Mục đích:  

 
      - Cung cấp khái niệm gia công bằng phương pháp truốt. 
 

2. Yêu cầu: 
 

- Nắm được cấu tạo của dao truốt 
- Chọn được thông số cắt gọt 

Nội dung 

10.1 Khái niệm 
 

- Truốt là phương pháp gia công lỗ suốt có tiết diện tròn, định hình có đường 
kính thẳng như lỗ tròn, lỗ then hoa, lỗ vuông... có năng suất cao nhất. 

- Truốt có thể đạt độ bóng ∇8, ∇9 ( Ra=0,63ữ0,32) chính xác cấp IT 5ỮIT6. 
- Do năng suất cao dùng trong sản xuất hàng loạt lớn và hàng khối 
- Quá trình chuốt chỉ thực hiện một lần cắt do đó số lượng răng dao phụ thuộc 

lượng dư và profin răng phải đúng với profin lỗ gia công→ dao chuốt chế tạo, mài 
sửa khó, tuổi bền dao lớn. 

- Do có số răng cắt đồng thời lớn nên cần máy phải có công suất cao  
- Tốc độ cắt thấp (3ữ8)m/phút. 

10.2   Kết cấu dao truốt 

10.1.1   Dao truèt. 

Dao truốt là một dụng cụ có nhiều lưỡi cắt, tuỳ theo hình dáng bề mặt lỗ mà 
có thể dao truốt tròn, vuông, thép hoa, sáu cạnh (tiết diện vuông góc trục dao). 

 
Kết cấu dao truốt tròn được mô tả như sau: 
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dx dw

1
2 3 4 5 6 7

Lw Lnk Lnh Lp Lk L3h Lu

L

dnb

a

h

t
g

r
RMÆt sau

Mặt trước

Răng cắt Răng phần sửa đúng

γ γ

f α=(1-3)°α=(1-3)°

 
H10.1 Kết cấu dao truốt 

- Phần 1: đầu dao dùng để kẹp dao truốt trong đó gá và truyền lực. 
- Phần 2,3: cổ dao và côn chuyển tiếp 
- Phần 4: phần định hướng phía trước định tâm chi tiết trước khi chuốt, bảo vệ 

răng dao truốt không bị gẫy khi quá tải (lượng dư quá lớn) 
- Phần 5: phần cắt làm nhiệm vụ cắt hết lượng dư các răng có đường kính tăng 

dần một lượng 2Sz (Sz: lượng nâng dao truốt), trên răng cắt có những rãnh chia phoi 
thành những đoạn nhỏ (rãnh chia phôi ở răng trước và sau bố trí xen kẽ) do đó giảm 
biến dạng lớp cắt và lực cắt. 

- Phần 6: phần sửa đúng kích thước lỗ và tăng độ bóng gia công, phần này có 
từ (4÷8) răng, đường kính như nhau bằng kích thước lỗ gia công và không có rãnh 
chia phôi.  

- Phần 7: phần định hướng phía sau: làm nhiệm vụ định hướng chi tiết khi răng 
cuối cùng chưa ra khỏi lỗ 

10.1.2   Góc độ dao truốt 

10.1.2.1   Góc γ 
- Phần cắt γ = (5÷20)° tuỳ theo vật liệu gia công 
- Phần sửa đúng γ = (0÷5)° để đường kính dao lâu bị giảm khi mài lại 

10.1.2.2   Góc sau α 

ảnh hưởng tới tuổi bền dao và kích thước dao 
        - Răng cắt: α = (2÷3)° 

- Răng sửa đúng α = (1÷2)° 
∗ Dao truốt ngoại α = (5÷10)° vì có thể điều chỉnh được kích thước gia công. 
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10.1.2.3   Cạnh viền ép 
Để tăng tuổi thọ dao truốt trên phần sửa đúng người ta làm cạnh viền f ≤  

0,2mm cạnh viền được mài bóng ∇10( Rz40). 

10.1.3  Sơ đồ cắt khi truốt 

Tuỳ theo hình dạng, độ chính xác và kích thước của chi tiết gia công, trạng 
thái phôi ta dùng các sơ đồ cắt khác nhau. 

Sơ đồ cắt có ảnh hưởng tới sự phân bố tải trọng trên răng tuổi bền dao, người 
ta dùng 3 sơ đồ cắt sau: 

a b c  
H10.2  Ba kiểu cắt của dao truốt 

10.1.3.1   Truốt theo lớp (a) 
Lớp hợp kim cắt ra có dạng profin đồng dạng với profin chi tiết gia công, 

profin răng dao ≈ profin bề mặt cắt. 

- ưu điểm: với sơ đồ này a mỏng, b lớn đảm bảo độ bóng, độ chính xác cao. 
- Nhược điểm: dao chế tạo phức tạp lực cắt lớn. 

10.1.3.2   Truốt ăn dần (b) 
Profin lớp cắt và profin lưỡi cắt không giống profin bề mặt gia công, những 

răng cuối có hình dạng bề mặt gia công. 

- ưu điểm: dao chế tạo đơn giản hơn (vì dao tròn xoay). 
- Nhược điểm: độ bóng và độ chính xác thấp hơn truốt lớp vì bề mặt gia công 

giữa 2 lớp cắt có vết cắt do các răng riêng biệt tạo ra. 

10.1.3.3    Truốt theo mảnh (c) 
Tương tự truốt ăn dần nhưng mỗi lớp kim loại có chiều dày a, chiều rộng b 

được cắt bởi một nhóm răng (2÷3) răng. 
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- ưu điểm: chiều rộng lớp cắt nhỏ  tăng chiều dày cắt (a) lực cắt tác dụng lên 
dao nhỏ. 

- Nhược điểm: vì a lớn dao dễ mòn mặt trước, dao chế tạo phức tạp phương 
pháp này dùng cho chi tiết có vỏ cứng, thành mỏng độ cứng vững kém 
10.1.4     Các yếu tố cắt khi truốt 

10.1.4.1     Chiều dày cắt a 

Chiều dày cắt được tính bằng lượng nâng răng (a=Sz) 
Thường a = (0,02 ÷ 0,2)mm, vật liệu dẻo, kém bền a chọn nhỏ và ngược lại 

10.1.4.2     Chiều rộng cắt 

Là phần chiều dài lưỡi cắt tham gia cắt 
Thí dụ: truốt lỗ tròn (phương pháp truốt lớp) b = π.D (thực tế chiều rộng cắt 

phải trừ đi rãnh chia phôi) 

10.1.4.3    Diện tích cắt 

- Diện tích cắt một răng là: f = a.b (mm2) 
- Tổng diện tích cắt do i răng cắt đồng thời là: 
                     F = f.i (mm2)             i = L/t 

                                  L: chiều dài bề mặt truốt (mm) 
                   t: bước răng dao truốt 

+ Chú ý: i là một số thay đổi do F thay đổi nên lực cắt thay đổi dẫn đến gây 
rung động (để giảm bớt rung động ta dùng dao truốt răng nghiêng đi một góc λ = 
(10÷30)°). 

10.1.5   Chọn chế độ cắt khi truốt bằng bảng số 

Chọn chế độ cắt khi truốt khác các phương pháp khác ở chỗ chiều sâu và bước 
tiến được xác định bởi kết cấu dao. 

Ta tiến hành theo trình tự sau: 

10.1.5.1   Chọn v theo bảng 292-2 (STCNCTM) 

Phụ thuộc: vật liệu gia công, vật liệu dao, dạng truốt và độ chính xác đạt được 

10.1.5.2   Tính lực cản P, nghiệm lực kéo Pc ≤Pkéo 

+ Truốt lỗ tròn: 
P = Cp.S .D.Z (KG) yp

z

+ Truèt then hoa; then: 
P = Cp.S .b.Z.n (KG) yp

z
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Cp: hệ số phụ thuộc vật liệu gia công 
Sz: lượng chạy dao răng (phụ thuộc dao) 
b: chiều rộng rãnh then (mm) 
z: sô răng đồng thời cắt 
n: số rãnh then 
D: đường kíh lỗ truốt 

10.1.5.3   Nghiệm công suất 

Ncg = 
102.60
.VP  ≤  N®c. η  

10.1.5.4    TÝnh Tm. 

Tm = 
1000.

1

V
llLp ++

 

Lp: chiều dài làm việc dao (mm) 
l: chiều dài chi tiết truốt (mm) 
l1: lượng vượt quá (5ữ10)mm 

 
Ví dụ: 
  Truốt lỗ trụ d=50mm, l=70; vật liệu gia công là thép cacbon kết cấu có 
σb=75KG/mm2; độ cứng HB=200; dùng dao thép gió P18 với lượng nâng dao 
Sz=0,02mm có bước răng t=12mm; tuổi bền trung bình T=420phút, xác định chế độ 
cắt trên máy Truốt. 
Điều kiện làm việc tưới lạnh bằng dung dịch Sulfur frezone. 
 

Bài giải: 
1. Tốc độ cắt khi Truốt. 

V= y
Z

m ST
Cv

.
 (m/ph) 

  Vật liệu là thép cacbon kết cấu σb=75KG/mm2, HB=200. 
Theo bảng (1-4): Cv=16,8; yv=0,62; m=0,62 
Thay vào công thức tính V: 

V= 6,4
02,0.420

8,16
62,062,0 =  m/(ph) 

2. Lực cắt: 
Theo công thức: Pz=P.Σb(KG) 

Σb= 1.
360

.. Z
Zv

d βπ  
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  Chọn dao có sơ đồ cắt theo lớp, Zv=1; d=50mm lỗ trụ, β=3600; Z1 

=l/t=70/12=5,83 ≈6. 
  Thay vào Σb=π.d.Z1=3,14.6.50=942mm 
  Theo bảng (6-1): Lực trên chiều dài lưỡi cắt dao truốt là: p=10,5 (KG/mm) 
3. Công suất cắt là : 

N= kWVPz 2,7
102.60

6,4.1,989
102.60
.

==  

 
Câu hỏi ôn tập chương 10 

 
1. Công dụng và kết cấu của dao truốt? 
2. Các sơ đồ cắt khi truốt? 
3. Cách chọn chế độ cắt khi truốt?
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Chương 11 
 

Bài 11 
  Mài 
(2tiết) 

1.  Mục đích: 
 

- Giới thiệu công dụng và phương pháp mài, giới thiệu đá và cách chọn đá mài. 
 

2.  Yêu cầu: 
 

- Nắm được kết cấu đá mài. 
- Đọc được ký hiệu và cách chọn đá mài. 
- Nắm được một số phương pháp mài thông dụng. 
 

Nội dung 
 
11.1 Đặc điểm phương pháp mài: 
 
   Mài là một phương pháp gia công kim loại bằng cắt gọt kim loại, máy mài chiếm 
khoảng 30% trong số máy cắt kim loại. 
  Hiện nay mài không những chỉ dùng ở các nguyên công tinh và còn ở các nguyên 
công thô khi cần có năng suất và hiệu quả kinh tế cao. 
  Mài có đặc điểm sau: 

* Khi cắt tinh mài đạt ∇8 ÷ ∇12( Ra=0,63ữ0,04), IT4ỮIT6 và lớn hơn độ 
chính xác đạt (0,002 ÷ 0,003)mm. 

* Tốc độ cắt lớn (60  ÷ 80)m/s (hiện nay 120m/s ữ300m/s) nên t0 mài cao 
(10000c). 

* Tiết diện phôi cắt bé. 
* Đá mài là dụng cụ cắt nhiều lưỡi, hạt mài có hình dạng và vị trí khác nhau 

đồng thời cắt các góc cắt khi mài không hợp lý, ta coi mài là quá trình cào 
xước liên tục. 

* Do không thay đổi vị trí và hình dạng hình học của hạt mài nên việc điều 
chỉnh quá trình mài. 

* Trong quá trình mài đá mài có khả năng tự mài sắc một phần. 
11.2  Cấu tạo đá mài: 
  Đá mài được đặc trưng bởi các thông số sau: 
  Vật liệu mài. chất kết dính, độ hạt, độ cứng, cấu trúc hình dáng, kích thước đá. 
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11.2.1 Vật liệu mài: 
 
  Vật liệu hạt mài gồm 2 loại: Kim cương và hạt mài. 

* Kim cương: 
+ Kim cương thiên nhiên 
+ Kim cương nhân tạo 

* Hạt mài nhân tạo: 
+ Oxyt nhôm điện: 
+ Oxyt nhôm điện thường ∋ số (%Al) 
+ Oxyt nhôm điện trắng  ∋ 
+  Oxyt nhôm đơn tinh thể 97 ÷ 99 %Al 
+  Các bít sillic: (Si + C) có hai dạng 
+ C¸cbÝt Sillic xanh (KZ) (98÷99)% SiC 
+ C¸cbÝt Sillic ®en (K4) (77÷98)% SiC 
+ C¸cbÝt Bo: B4C 
• Chất kết dính: dùng hai loại chât kết dính:  
+ Vô cơ: ( Kê ra mit), hữu cơ (Beckelit vun ganhít) 
+ Kê ra mit: (K) đát sét, Sillic cat Natri, Sillic cát 
+ Manhê: Không sợ ẩm, giữ được prôfin nhưng tính giòn cao. 
+ Bakelít: (b) chế tạo từ axit cacboníc fooman có độ bền, đàn hồi cao, chế tạo đá 
với tốc độ cắt cao. 
+ Vun ga nhít (B) 70% cacbon + 30% l−u huỳnh vì đàn hồi cao chế tạo đá mỏng, 
nhỏ (dày 0,3 ÷ 0,5mm, D= 150÷200mm). 

* Độ hạt: 
 Là kích thước hạt mài nằm trong đá mài (àK) 
+ Tiêu chuẩn OTC 3674-59 quy định: 
- Hạt mài:   Ký hiệu   200÷16 
- Bột mài:                    12 ÷ 3 
- Bột mài mịn:             M40 ÷ M5 

* Độ cứng: là khả năng chống lại sự văng hạt mài ra khỏi mặt làm việc của 
đá dưới tác dụng của ngoại lực. 

  Người ta quy định như sau: 
+ MÒm:          M(1 ÷ 3) ; mÒm võa CM(1 ÷ 2) 
+ Trung bình: C (1 ÷ 2) ; cứng trung bình CT(1 ÷ 3) 
+ Cứng:          T (1 ÷ 3) ; rất cứng BT (1 ÷ 2) 
+ Cứng đặc biệt: YT (1 ÷ 2) 
  Theo thứ tự 1,2,3 độ cứng tăng dần. 
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* Cấu trúc đá: 

  Là tương quan số lượng giữa thể tích hạt mài chất kết dính và thể tích lỗ trống 
trong đá. 
+ Người ta chia ra: (1 ÷12) số hiệu 
+ Cấu trúc chặt: số      (1 ÷ 3) 
+ Cấu trúc trung bình: (4 ÷ 6) 

+ Cấu trúc rỗng:          (7 ÷12) 
 

• Hình dạng đá:  đá mài được chế tạo theo 
những tiêu chuẩn quy định về hình dáng 
và kích thước. 

• Các dạng đá mài thường gặp: 
+Ký hiệu đá mài: 
Trên đá mài có ghi những ký hiệu để tiện việc 
chọn đá. 
 

 
H11.1   Một cấu trúc đá mài thực tế 

 
Thí dụ: ∋ 50.CM1.K5 
             ПП. 350 .50.127.35.m/s 
11.2 Cách chọn đá mài: 
11.2.1 Tính chất cơ lý của một số vật liệu mài 
 
Tính chất Kim cương Nitrit Bo 

lập phương
Cacbit Bo Cacbit Silic Oxit Nhôm 

điện 
Mạng tinh 
thể 

Lập phương Lập phương Lục giác Lục giác - 

Khối lượng 
riêng 
 (g/cm3) 

3,48-3,5 3,47 2,48-2,52 3,12-3,2 2,00-2,10 

Độ cứng tế 
vi(KG/mm3) 

10.000 8.000-9500 3.700-4300 3.000-3300 2.000-2.400 

Môđun đàn 
hồi 
(KG/mm2) 

90.000 - 29.600 13.500 - 

Giới hạn 
bền nén 
(KG/mm2) 

200 - 180 150 76 

Hệ số dẫn 
nhiÖt(Cal/c
m.s.0C) 

0,35 - 0,025 0,037 0,047 
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Độ chịu 
nhiÖt(0C) 

700-860 1.500 700-800 1300-1400 1.200 

Nhiệt 
dung(Cal/g) 

0,12 - - 0,14 0,18 

Hệ số giãn 
dài 
(1/10-6mm) 

0,9-1,45 - 4,5 6,5 7,5 

Giới hạn 
bền uốn 
(KG/mm2) 

21-49 - 21-28 5-15 8-9 

Tính cắt 0,77 0,60 0,40 0,32 0,2 
 
* Chọn vật liệu hạt mài: 

+ Gia công thép: dùng đá oxyt Nhôm là thích hợp 
+ Mài gang và hợp kim cứng dùng đá mài cacbitSillic 

* Chọn hình dáng đá: Tuỳ theo công dụng cụ thể để chọn hình đá 
* Chọn độ cứng đá: 

+ Vật liệu càng cứng thì đá mềm (vì khi đó hạt mài càng nhanh chóng bị mòn) và 
ngược lại. 
+ Vật liệu dẻo (Al,Cu) độ mài mòn bị mất tính cắt do đó bị cùn là chủ yếu, cần 
dùng đá mềm. 

* Diện tích tiếp xúc đá:   
  Chi tiết gia công lớn hạt mài chống mòn nên đá cần mềm. 

* Chọn cấu trúc đá: 
+ Gia công tinh và mặt định hình cần phải chọn đá có cấu trúc chặt (để giữ hình 
dáng đá). 
+ Mài thép tôi: dùng đá cấu trúc trung bình. 
+ Cấu trúc xốp: gia công kim loại, mềm, dẻo, mài phẳng bằng mặt đầu đá. 

a) Đá mài góc b) Đá mài dạng đĩa c) Đá mài côn d) Đá mài trụ

a) Đá mài vát e) Đá mài định hình  
 

H11.2    Một số loại đá mài tiêu biểu 
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11.3  Chọn chế độ cắt khi mài: 
 

1.  Chọn đá: chọn vật liệu hạt mài, hình dáng đá và cấu trúc, độ hạt, độ cứng… 
2.  Chọn chiều sâu: t= 0,005÷0,09 mm. 
3.  Xác định nchi tiết : xuất phát từ một số điều kiện công nghệ gia công chế tạo 
sản phẩm: 

* Vật liệu gia công có độ cứng càng cao thì mài dễ bị cháy và nứt, khi  mài 
nên chọn tốc độ quay lớn. 

* Chi tiết gia công có độ chính xác yêu cầu cao thì tốc độ quay của đá nên 
chọn thấp. 

    4. Hiệu chỉnh số vòng quay tính toán của chi tiết cho phù hợp với số vòng quay 
của máy. 
     5. Xác định lượng chạy dao dọc và lượng chạy dao phút của đá, kinh nghiệm 
thường chọn S= (0,3-0,6) B ; B ( chiều rộng đá). Điều chỉnh tốc độ quay của đá 
phù hợp với công suất máy và sức bền đá. 
11.5   Một số phương pháp mài thông dụng: 
Mài tròn ngoài.(a) 
Mài tròn trong. (b) 
Mài phẳng. (c) 
Mài dây. (d) 
Mài vô tâm. (e) 
Mài khôn. (f) 
Mài siêu tinh. (g) 
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Vu

B

a) Mài tròn ngoài

Vk

Vu

Vk

Vu

Vu

Vk
Vu

x

b) Mài tròn trong

c) Mài phẳng  
 

d) Mài dây  
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Vb

Đá mài
Đá dẫn

Vk Vu

α

α

Vu Vb

Con lăn tựa

Con lăn tỳ
Vu

VbVk

Cần đẩy

Chi tiết

e1) Mài vô tâm ngoài

e2) Mài vô tâm trong

Chú ý: Vk : Vận tốc đá mài
           Vu : Vận tốc chi tiết
           Vb : Vận tốc đá dẫn  

 

Chi tiết

Thanh mài

Thanh mài siêu tinh

g) Mài siêu tinh  
 
 

Hình 11.3 Các phương pháp gia công bằng mài 
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Câu hỏi ôn tập chương 11 

 
1. Nêu đặc điểm phương pháp mài? 
2. Trình bày kết cấu đá mài và một số cách chọn đá mài? 
3. Một số phương pháp gia công bằng mài thông dụng trong cơ khí?
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Nguyên lý cắt và Dụng cụ cắt  
Một số hình vẽ tham khảo 

 
 

 

1 

2 

3 

4 

 
H1-  Các loại dao tiện 
1) Dao tiện góc đầu thẳng 
2) Dao vai 
3) Dao tiện khỏa mặt 
4) Dao tiện thẳng 
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1 

2

 
 
 
H2-  Các loại dao tiện 
1) Dao tiện rãnh 2 mặt 
2) Phân tích cách cắt rãnh 
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H3- Tiện ren 
a)  Tiện 1 ren 
b)  Tiện nhiều ren 
I)   Dao phẳng 
II)  Dao block 
III) Dao tròn 
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H4-  Dao tiện định hình 
a) Dao phẳng 
b) Dao tròn 
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a

b

 
H5 - Các loại dao tiện 
a) Dao tiện móc lỗ 
b) Dao tiện cắt đứt 
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H1: Đồ gá xoay dao để cắt xiên  
 

 
 
 
H6 - Đồ gá xoay dao để cắt xiên 
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a 

b 

c 

d

e

 
H7 - Các loại khoan: 
a) Khoan sóng 
b) Đầu khoan xương 
c) Khoan côn 
d) Khoan bậc phối hợp 
e) Khoan đầu mũi mác 
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a 

b 

c 

d 

e 
 

 
H8 - Các loại dao cắt 
a) Khoét 
b) Doa 
c) Doa vát mép 
d) Doa có dẫn hướng 
e) Khoét bậc 
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Nhìn theo hướng A 

 

a

b

c

d

 
H9 - Các loại dao bào 
a) Dao bào đầu vát 
b) Dao bào đầu rộng 
c) Dao bào cắt 
d) Dao bào rãnh 
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H10 - Các loại đá cắt 
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 H11- Một số phương pháp gia công bằng đá cắt. 
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tài liệu tham khảo 
 

1- Sổ tay công nghệ chế tạo máy T1,T2.   

  Bộ môn Công nghệ CTM Trường ĐHBK Hà nội.NXB Khoa học kỹ 

thuật( 1998-1999). 

2- Chế độ cắt khi gia công cơ . 

 Bộ môn Công nghệ CTM Trường ĐHBK Hà nội.(1975). 

3- Nguyên lý cắt kim loại . 

 Chủ biên Trần Sỹ Tuý 1985. 

4- Công nghệ chế tạo máy.  

 Bộ môn Công nghệ CTM Trường ĐHBK Hà nội.NXB Khoa học kỹ 

thuật( 2000). 

5- Nguyên lý gia công vật liệu.  

 Bành Tiến Long chủ biên -NXB Khoa học kỹ thuật 2001. 

6- Chế độ cắt gia công cơ khí. 

  Trường Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh-NXB Đà nẵng 2001. 

7- Đồ gá.  

 Trần Văn Địch, Lê Văn Tiến( ĐHBK Hà nội) 2000. 

8- Cơ sở kỹ thuật gia công kim loại.  

 Nguyễn Tiến Lưỡng( ĐHBK Hà nội)-  NXB Khoa học kỹ thuật 2002. 

9- Thiết kế dụng cụ cắt kim loại . 

  Xêmen Trenco- NXB Khoa học kỹ thuật – 1975. 
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